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PIP Public Investment Programme (Chương trình Đầu tư Công cộng) 
PPA Participatory Poverty Assessments (Đánh giá nghèo đói có sự tham gia của cộng đồng)  
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PRS Poverty Reduction Strategy (Chiến lược Giảm nghèo)  
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SBV State Bank of Vietnam (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 
SEDS (Ten-year) Socio-Economic Development Strategy (Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội Mười năm)  
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VAS Vietnamese accounting standards (Các chuẩn mực kế toán của Việt Nam) 
VAT Value Added Tax (Thuế giá trị gia tăng)  
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Lời cảm ơn 

Bản báo cáo này được viết dựa trên những tài liệu và các nguồn tài liệu có liên quan và các cuộc phỏng 
vấn thực địa được tiến hành vào Tháng Tư và Tháng Tám năm 2002. Chúng tôi đã trình bày những kết 
luận sơ bộ trong hội thảo của UNDP (Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc) tại Hà Nội tiến hành vào 
Tháng Tám năm 2003, và trình bày bản dự thảo đầu tiên tại hội thảo ở Kathmandu, Tháng Giêng năm 
2003. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những hỗ trợ quý báu của UNDP, và sự hợp tác của các cán bộ 
chính phủ Việt Nam.  Chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn những nhận xét hữu ích của Ông Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và đầu tư. Xin cảm ơn Ông Terry McKinley, Phòng Chính sách phát triển của UNDP cho những gợi 
ý và hướng dẫn của ông. Xin cảm ơn các Ông, Bà: Melanie Beresford, Adam McCarty, Nguyễn Việt 
Cường (Ban Nghiên cứu kinh tế Cửu Long), Rodney Schmidt, Vũ Quốc Huy đã cung cấp các tài liệu liên 
quan. 
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Lời tựa 

Báo cáo này là một phần trong dự án khu vực Châu á của Chương trình của Liên Hợp Quốc về Phát triển 
(UNDP) về kinh tế vĩ mô của xóa đói giảm nghèo. Trong thời gian thực hiện dự án, và vào lúc báo cáo này 
được được đăng tải trên mạng của UNDP thì nghiên cứu trường hợp ở Việt Nam cùng 6 nghiên cứu trường 
hợp khác (ở Băng la đét, Cam pu chia, Trung quốc, Inđônêsia, Mông Cổ, Nê pan), tất cả đều dưới sự 
giám sát của TS. Terry McKinley thuộc Phòng Chính sách Phát triển của UNDP, cũng đã được hoàn 
thiện.  
   
Trọng tâm ban đầu của tất cả các nghiên cứu trường hợp này là chính sách kinh tế vĩ mô và ảnh hưởng 
của nó tới người nghèo. Các nghiên cứu này nhằm xác định các chính sách vĩ mô có thể dẫn tới mô hình 
tăng trưởng “vì người nghèo”, với ý nghĩa cụ thể là lợi ích của tăng trưởng được phân phối đều hơn trước 
kia (tức là giảm bất bình đẳng trong thu nhập). Với trọng tâm đó, nghiên cứu này không xem xét tất cả các 
vấn đề liên quan đến giảm nghèo. Ví dụ, giảm nghèo trong dân tộc thiểu số và các vùng khó khăn của 
Việt Nam chỉ được xem xét khi chính sách vĩ mô và các chương trình quốc gia có ảnh hưởng tới vấn đề 
đó. Việc đặt trọng tâm nghiên cứu quan hệ giữa chính sách vĩ mô và đói nghèo không phải ngầm ý rằng 
vấn đề này là quan trọng, mà do chúng tôi cho rằng so với rất nhiều nghiên cứu kỹ lưỡng khác về đói 
nghèo, “giá trị gia tăng” của nghiên cứu này chính là việc trình bày các chính sách vĩ mô vì người nghèo. 
 
Bản báo cáo này phải hoàn thiện trước khi số liệu của Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2002 
(VHLSS 2002) chưa đựơc làm sạch, do đó, phân tích đói nghèo ở Chương III chỉ dựa vào số liệu của hai 
cuộc điều tra trước đó, và cũng cần phải xem xét xem liệu VHLSS 2002 có khẳng định những kết luận 
của chúng tôi về xu hướng đói nghèo và bất bình đẳng hay không. 
 
Thực ra, chúng tôi còn gặp nhiều khó khăn ngoài những khó khăn với VHLSS. So với các nước khác, ví 
dụ như Cam pu chia và Nepan, Việt Nam có số liệu tương đối tốt hơn, tuy chưa bằng số liệu của Băng-la-
đét. Việc thiếu những nguồn số liệu cơ bản, quan trọng nhất là số liệu điều tra về lao động, nông nghiệp 
và công nghiệp, đã ảnh hưởng lớn tới khả năng phân tích các ảnh hưởng của chính sách kinh tế vĩ mô tới 
đói nghèo. Do thiếu các số liệu này, việc đưa ra các kết luận đáng tin cậy về chính sách thương mại hay 
tạo công ăn việc làm là không thể. Chúng tôi khuyến cáo mạnh mẽ việc chính phủ, với sự hỗ trợ của các 
nhà tài trợ, thường xuyên tiến hành các cuộc điều tra như vậy, sử dụng các phương pháp chuẩn quốc tế. 
 
Vào thời điểm chúng tôi hoàn tất nghiên cứu này, Chính phủ Việt Nam đã kết thúc hoặc đang trong quá 
trình đàm phán về những thoả thuận liên quan tới thương mại. ảnh hưởng của những thoả thuận này còn 
chưa rõ ràng và cần được xem xét trong thời gian tới. Báo cáo này, đặc biệt là Chương 4, không có ý định 
đi ngược lại những cam kết của chính phủ trong các thoả thuận đó.  Những cam kết này cho phép chính 
sách linh hoạt đáng kể trong tương lai gần. 
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Tổng quan 

 
Phân phối lại là cần thiết 

 
Cũng như trong những năm 70, cộng đồng quốc tế hiện nay đã nhận thấy vai trò không thể thiếu của bình 
đẳng và phân phối trong việc đưa thế giới thoát khỏi vòng đói nghèo. Bản báo cáo này là một phần trong 
dự án vùng của UNDP nhằm đặt vấn đề bình đẳng ở trung tâm thảo luận của diễn đàn xoá đói giảm 
nghèo. Ngay cả ở Việt Nam, một nước có thu nhập thấp, thì phân phối cũng cần thiết. Như chúng tôi đã 
nêu trong báo cáo này, vấn đề phân bổ thu nhập trong vòng 15 năm qua đã trở nên rất chênh lệch. Do 
vậy, việc xã hội phân chia lợi ích tăng trưởng như thế nào không phải là một quá trình tự nhiên, không 
thay đổi được và không chịu ảnh hưởng của chính sách. Trái lại, sự phân chia này lại là một quá trình rất 
năng động mà chính phủ có thể tác động, vì lợi ích của cả cộng đồng. 
 
Sự gia tăng thu nhập và chênh lệch giầu nghèo đã, đang và sẽ song hành cùng sự tăng trưởng của Việt 
Nam trừ khi các chính sách nhằm thay đổi xu thế tăng trưởng như vậy được áp dụng.  Thông điệp chính 
của báo cáo này là chính sự gia tăng bất bình đẳng ở Việt Nam là trở ngại lớn nhất cho tiến trình xoá đói 
giảm nghèo bền vững, và có lẽ cũng kìm hãm sự ổn định chính trị và xã hội.  
 

Khung phân tích 

 

Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế theo qui 
luật thị trường, một quá trình thay đổi chế độ kinh tế. Phân tích ra thì quá trình này có thể chia làm 2 giai 
đoạn: giai đoạn xoá bỏ chế độ kế hoạch hoá tập trung (thay đổi chế độ kinh tế), và giai đoạn thay đổi các 
quy định. Trong giai đoạn một, hệ thống cũ bị xoá bỏ, sang giai đoạn hai, một hệ thống các qui định của 
nền kinh tế thị trường được thiết lập. 
 
Những thay đổi về chế độ kinh tế này đã giải phóng những nguồn lực kinh tế trước đây bị kìm hãm, và 
đem lại sự tăng trưởng và phát triển nhanh chóng cho nền kinh tế. Những thành quả đó có được là nhờ rũ 
bỏ được những kìm hãm nặng nề của nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung. Những thành quả này, tuy lớn 
lao, chỉ mang tính nhất thời. Việt Nam hiện đang tiến tới cuối chặng đường khi những động lực do thay đổi 
thể chế đã đem lại một tốc độ tăng trưởng kỳ diệu về sản lượng và xuất khẩu. 
 
Tốc độ tăng trưởng cao cũng như tỷ lệ giảm nghèo đáng kinh ngạc vừa qua sẽ khó duy trì được do chính 
phủ đang tìm cách thiết lập một khung qui định ổn định. Do vậy, thập kỷ đầu tiên của thế kỷ hai mốt này 
là thời điểm thích hợp nhất để tập trung chính sách công cộng vào công cuộc thiết lập một chiến lược phát 
triển bền vững vì người nghèo. 
 

Đói nghèo ở Việt Nam. 
 
Phân tích các số liệu thống kê hiện có  cho thấy Việt Nam đã có những thành công đáng kể trong công 
cuộc giảm nghèo trong giai đoạn 1993 – 1998. Tỷ lệ đói nghèo giảm là nhờ có sự gia tăng tiêu dùng bình 
quân đầu người rộng khắp. Nguyên nhân chính của những thành tựu này là do qúa trình điển hình của 
thời kỳ bùng phát trong nền kinh tế chuyển đổi. Vì thế trong những năm tới, khó có thể đạt được nhiều 
thành tựu như trong thời kỳ đầu. Thực tế, số liệu thống kê của cuộc điều tra hộ gia đình năm 2002 cho 
thấy tốc độ giảm nghèo đang chững lại, và bất bình đẳng đang gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu là sự khác 
biệt ngày càng lớn về  thu nhập giữa các nhóm được tiếp cận với công ăn việc làm, đất đai, vốn và giáo 
dục. Những phân tích số liệu của chúng tôi cho thấy nhu cầu cấp thiết phải có những chính sách hỗ trợ 
người nghèo để có được sự phân phối lợi nhuận tăng trưởng đồng đều hơn. 
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Chính sách tài khoá cho sự phát triển vì người nghèo 
 
Qua xem xét các chính sách tài khoá, chúng tôi thấy rằng chính phủ có các chính sách tài khoá mạnh, do 
vậy ngân sách nhà nước hoàn toàn có thể cho phép vừa mở rộng các chương trình an sinh xã hội hiện có, 
vừa đồng thời  khởi xướng những chương trình mới. Báo cáo đưa ra một số đề đạt về chính sách như sau: 
 
1. Chính phủ nên thay đổi qui định ràng buộc tỷ lệ tăng chi tiêu hiện thời vào tỷ lệ tăng chi tiêu bình 

quân đầu người. 
2. Cần xem xét lại các khoản chi cho quốc phòng và an ninh. Đã có những nghiên cứu thoạt nhìn đã 

thấy rõ chính sách tài khoá được cải thiện theo hướng vì người nghèo nhiều hơn bằng cách cắt giảm 
chi tiêu các cho lĩnh vực này.  Chính phủ có thể áp dụng các kinh nghiệm quốc tế như công khai các 
khoản chi quốc phòng, khuyến khích thảo luận xem chi bao nhiêu là thích hợp. 

3. Người ta đã quá lo ngại về những khoản trợ cấp xã hội và chi cơ bản. Trợ cấp xã hội có lẽ đã mang lại 
lợi ích cho người nghèo, do vậy nên được tăng cường. 

4. Trong giai đoạn 2001 – 2005, chương trình đầu tư công còn nhậy cảm đối với các vấn đề đói nghèo, 
kế hoạch tài khóa về huy động và phân bổ nguồn lực còn quá phức tạp. Chương trình nên được bổ 
sung bằng các đánh giá toàn diện hơn về lợi ích thu được từ chi cơ bản.  

5. Cần tách biệt rõ giữa tích lũy vốn và đầu tư tài chính vào khu vực công, đặc biệt trong hoàn cảnh các 
doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng đang được cơ cấu lại. Việc cắt giảm tích lũy vốn 
nhằm duy trì đầu tư tài chính vào khu vực công sẽ có hậu quả xấu  tới người nghèo, đặc biệt là ở 
nông thôn. 

6. Thành lập  một quĩ lương hưu cho mọi đối tượng hưu trí là hoàn toàn khả thi trong phạm vi nguồn lực 
tài chính của chính phủ. Ngoài việc đóng góp vào giảm nghèo, một chương trình như vậy sẽ có thể 
bắt đầu sự chuyển đổi từ hỗ trợ có mục tiêu sang hỗ trợ xã hội phổ cập.  Chúng tôi khuyến nghị chính 
phủ nên tiến hành nghiên cứu để có thể đưa vào thực hiện một chương trình như vậy trong kế hoạch 
phát triển kinh tế xã hội tới. 

 

Ngành tài chính  
 
Để duy trì được mức tăng trưởng cao và những thành tựu ấn tượng mà Việt Nam đạt được, khu vực tài 
chính và tiền tệ của Việt Nam cần được củng cố, với những qui chế hiệu quả nhằm ngăn chặn những biến 
động và bất ổn có thể đe doạ nền kinh tế. Dựa vào các yêu cầu đó và những thảo luận đưa ra trong 
chương này, chúng tôi đưa ra những kết luận và kiến nghị như sau: 
  
Cũng như quan điểm của IMF, chúng tôi cho rằng tốc độ tăng trưởng tiền tệ và tín dụng tới 20% là thích 
hợp để duy trì tốc độ tăng trưởng GDP trong tương lai từ 5% đến 8%, và cho phép tăng chiều sâu tài chính 
cần thiết.  Các tốc độ tăng trưởng cao hơn trong năm 2003 cần được xem xét lại, mặc dù tác động lạm 
phát của chúng là nhỏ.  Điều cần thiết là phải lần theo mở rộng tín dụng tới nơi sử dụng cuối cùng và 
đánh giá tác động tiềm ẩn của  mở rộng tín dụng tới giảm nghèo.  Tốc độ gia tăng lạm phát lên đến 5% có 
thể được xem như một dấu hiệu chứng tỏ nền kinh tế đã phục hồi từ mức tăng trưởng chậm 1998 – 1999. 
Chỉ trong trường hợp tỷ lệ lạm phát tăng lên đến một con số cao thì chúng ta mới cần xem xét việc giảm 
tốc độ tăng trưởng tiền tệ và tín dụng xuống mức ổn định dưới 20%. 
 
Trong những năm gần đây, chính phủ đã cẩn trọng để tránh tình trạng nợ nước ngoài lớn như cuối những 
năm 1980 và đầu những năm 1990, đồng thời giảm bớt sự lệ thuộc và nguy cơ phải đối mặt với những 
khoản nợ thương mại ngắn hạn.  Trong khi  thị trường vốn khu vực có bất ổn cũng nên cẩn trọng tiếp tục 
giám sát nguồn vốn ngắn hạn bao gồm cả những khoản tín dụng thương mại.  Việc quay trở lại với những 
khoản nợ ưu đãi dài hạn là một chính sách hết sức khôn khéo nhằm củng cố một tài khoản vốn lành 
mạnh. 
 
Những bất đồng chính giữa chính phủ và các tổ chức tài chính đa phương về cải cách tài chính là ở chỗ 
các tổ chức tài chính đa phương lo ngại chính phủ và các ngân hàng thương mại của chính phủ (SOCB) 
sẽ dành những khoản tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp nhà nước, mà theo các tổ chức tài chính đa 
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phương thì phần lớn những khoản tín dụng này là không có khả năng sinh lời hay không cạnh tranh được. 
Họ cho rằng việc này làm tăng mối nguy hiểm về những khoản nợ không sinh lời sẽ dẫn tới khủng hoảng 
tài chính.  Do vậy, những bất đồng về cải cách tài chính cũng liên quan tới những bất đồng trong quá trình 
cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước. 
 
Chính phủ Việt Nam tuân thủ các nguyên tắc tài chính lành mạnh bằng việc tiếp tục cấp tín dụng cho các 
công trình hạ tầng cơ sở cơ bản, dịch vụ công cộng và những lĩnh vực được ưu tiên của đất nước. Do vậy 
Quỹ Hỗ trợ phát triển (DAF) có thể được coi là hợp lý về khía cạnh kinh tế và xã hội. Tuy thế DAF sẽ đem 
lại nhiều lợi ích hơn nếu chính phủ xác định rõ ràng những lĩnh vực được hưởng tín dụng ưu đãi. Những ưu 
tiên đó có thể được Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, và Văn Phòng Thủ Tướng xác định trong kế 
hoạch phát triển quốc gia. Việc xác định rõ ràng những lĩnh vực ưu tiên sẽ giúp giảm nguy cơ các doanh 
nghiệp nhà nước được hưởng tín dụng ưu đãi chỉ vì những mối quan hệ chính trị hay chỉ vì để giúp doanh 
nghiệp nhà nước tránh bị phá sản. 
 
Theo chính sách hiện hành, một khi các Ngân hàng công thương tập trung vào những khoản vay thương 
mại thì Quỹ hỗ trợ phát triển và Ngân hàng Chính sách xã hội có thể đảm nhiệm những khoản vay theo 
chính sách.  Nếu Quỹ hỗ trợ phát triển xác định được những khu vực ưu tiên được hưởng vay ưu đãi một 
cách có cơ sở thì sẽ không cần tới những giới hạn tăng tín dụng khác nhau, với mức tăng tín dụng dành 
cho doanh nghiệp nhà nước thấp hơn nhiều so với mức tăng tín dụng chung. Nên để cho các doanh 
nghiệp nhà nước có sức cạnh tranh và làm ăn có lãi phải tham gia cạnh tranh giành những khoản vay 
thương mại. 
 
Chính phủ cần có lập trường rõ ràng trong quan điểm về nền kinh tế hỗn hợp mà họ đang hỗ trợ. Điều này 
có nghĩa cần có những điều luật xác định rõ những tài sản nào, và những quyền thu hoa lợi nào có thể 
kinh doanh.  Những qui định về phá sản và quyền lợi của người cho vay có thể được đưa ra dựa trên 
những điều luật rõ ràng đó. 
 
Chính phủ cũng đang hết sức nỗ lực áp dụng những kỹ năng quản lý tín dụng và kế toán hiện đại để quản 
lý và giám sát khu vực tài chính. Người ta chính thức thừa nhận rằng việc chuyển đổi sang cho vay thương 
mại đòi hỏi việc giảm sát và qui định có hiệu quả và mạnh mẽ hơn về giao dịch cho vay và cần có năng 
lực đánh giá rủi ro tốt hơn. Tuy cần thiết song các biện pháp nhằm đạt được những yêu cầu trên cần được 
áp dụng một cách thận trọng.  Như trong chương này đã chỉ rõ, khu vực tài chính Việt Nam về cơ bản vẫn 
lành mạnh và hợp lý với tái cơ cấu, nhất quán với sự ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, việc áp dụng vội vã 
những nội qui tài chính, đặc biệt là những yêu cầu khắt khe về vốn và tỉ lệ vốn thất thu có thể gây ra nguy 
cơ vỡ tín dụng và mất lòng tin vào khu vực tài chính. 
 
Nhìn từ góc độ xoá đói giảm nghèo, chức năng chính của hệ thống tài chính là hỗ trợ cho tăng trưởng 
nhanh và vì người nghèo. Việc cơ cấu lại hệ thống tài chính phải được tiến hành một cách có chủ đích 
nhằm hỗ trợ cho sự tăng trưởng này. Chính phủ cần dựa vào tiêu chí đó để đánh giá tính thích hợp của 
những khía cạnh khác nhau trong quá trình phức tạp khi cơ cấu lại hệ thống tài chính. ảnh hưởng quan 
trọng nhất của quá trình này tới việc tăng trưởng vì người nghèo là những vấn đề về phân bổ ngân sách, 
quan trọng hơn nhiều các chính sách nhằm tăng khả năng tiếp cận tín dụng của người nghèo. Nhìn 
chung, Việt Nam có những thể chế có thể giúp mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, song cần có một số 
thay đổi trong việc áp dụng các biện pháp thực tế để nâng cao hiệu quả. 
 
Tuy nhiên, nếu việc tái cơ cấu khiến nhu cầu tái vốn hoá của các ngân hàng tăng cao, thì những khó khăn 
về ngân sách sẽ trở nên nguy hiểm. Chính phủ sẽ phải rất thận trọng khi xem xét kinh nghiệm của 
Inđônêsia, nơi có chi phí thường xuyên cho việc tái vốn hoá của các ngân hàng đã làm giảm chi tiêu cho 
phát triển và cho các chương trình hỗ trợ người nghèo, cũng như sẽ xoá bỏ hết tất cả các cơ hội cho các 
chương trình ngân sách vì người nghèo. 
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Chính sách thương mại 
 
Trong suốt 15 năm qua, chính phủ đã tiến hành những thay đổi to lớn trong chính sách thương mại, 
chuyển đổi từ cơ chế nhà nước độc quyền sang hệ thống điều chỉnh được xây dựng để vừa khuyến khích 
xuất khẩu, vừa hỗ trợ sản xuất các hàng hoá thay thế nhập khẩu trong nước. Cán cân thanh toán của đất 
nước về cơ bản là vững. Điều này cùng với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nhanh đáng kinh ngạc sẽ giúp 
duy trì được mức độ tăng trưởng cao trong nước mà không nhất thiết phải có những thay đổi nhanh trong 
chính sách thương mại, tuy nhiên các chính sách này sẽ có thể cần để đạt được các mục tiêu khác. 
 

Rõ ràng là tự do hoá thương mại đi kèm với tốc độ tăng trưởng cao. Có rất ít (nếu không nói là không có) 
nghiên cứu đáng tin cậy về ảnh hưởng tiềm năng của việc tiếp tục tự do hoá thương mại trong thời gian 
tới. Thực tế là gần như không có nghiên cứu gì về phạm vi hoặc cơ chế thông qua đó, những cải cách tự 
do hoá thương mại ảnh hưởng đến tăng trưởng. Trong khi đó cũng có những kết luận khẳng định rằng 
những kết luận đó hầu hết là dựa vào những biến thái lý lẽ rút ra từ những giả định chủ quan của các 
trường hợp đặc biệt. 
 
Xét về những thành tựu đáng kinh ngạc về xuất khẩu của đất nước, để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thì 
không nhất thiết phải có những thay đổi về qui chế thương mại. Những thay đổi về chính sách có thể phù 
hợp để thay đổi thành phần xuất khẩu, tuy nhiên hiện không đủ nghiên cứu thực nghiệm về tương quan 
giữa thành phần xuất khẩu với những qui định hiện hành. Khả năng những bước tự do hoá tiếp theo có thể 
hỗ trợ phát triển tạo công ăn việc làm hay thúc đẩy xoá đói giảm nghèo vẫn chỉ là mong đợi. Do vậy, để 
chắc chắn, chính phủ cần tiến hành những nghiên cứu về ảnh hưởng của thay đổi chính sách tới người 
nghèo nhằm đảm bảo hiệu quả khả thi của các chính sách đó là tối đa về xoá đói giảm nghèo . 
 
Không giống như những quốc gia khác, Chính phủ Việt Nam hiện đang có một vị trí rất tốt để tiến hành 
thiết kế các chính sách thương mại nhằm đạt được các tiêu chí xoá đói giảm nghèo. Hiện tại, những tiêu 
chí này vẫn chưa áp dụng được vì thiếu thông tin. 
  
 

Những thành phần trong chiến lược tăng trưởng vì người nghèo 
 
Việt Nam hoàn toàn có khả năng xây dựng chiến lược tăng trưởng vì người nghèo, và việc này hoàn toàn 
nằm trong khả năng của các cán bộ, công chức chính phủ. Việc thực hiện chiến lược này cũng hoàn toàn 
khả thi căn cứ vào những thành công của chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các chính sách của 
mình. Việc thực hiện chiến lược này cũng không bị hạn chế bởi ngân sách chính phủ. Do mức độ bất bình 
đẳng ở Việt Nam còn khá thấp nên những lợi ích cục bộ ủng hộ cho tăng trưởng không bình đẳng còn 
chưa được củng cố thành sức mạnh chính trị. 
 
Do vậy, chỉ còn một việc là xây dựng chiến lược vì người nghèo. Chúng tôi xin đóng góp một số điểm vào 
quá trình xây dựng chiến lược đó của quốc gia. 
 
Chính sách vĩ mô có ảnh hưởng gián tiếp tới người nghèo: 
Chính phủ nên tiếp tục duy trì việc sử dụng những chính sách tài khóa để chống lại sự vận động theo chu 
kỳ của nền kinh tế vì áp lực lạm phát còn yếu. Những chính sách tài khóa chống lại tính chu kỳ này chắc 
sẽ không gây ra những ảnh hưởng phụ bất lợi. Thâm hụt ngân sách không thể gây khó khăn cho giảm 
nghèo. Chính phủ đã nhất quán trong việc duy trì thặng dư trong tài khoản vãng lai, tuân theo Quy tắc 
Vàng là chỉ những khoản đầu tư mới được cấp tiền từ vốn vay. Chính sách này nên được duy trì. 
Chính sách lãi xuất thực tế thấp nên được duy trì. 
 
Cần rất cẩn trọng trong khi đưa ra những chính sách cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước và tái vốn hoá 
cho khu vực tài chính. Cần học bài học kinh nghiệm của Inđônêsia, là việc cam kết không giới hạn cho tái 
vốn hoá đã dẫn đến một thảm họa tài chính. ưu tiên của chính phủ là một sự phát triển bình đẳng, và điều 
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này không thể bị những cam kết cơ cấu lại và tái vốn hoá ảnh hưởng. Chính phủ nên xem xét áp dụng 
một mức trần rõ ràng cho những chi phí trong việc cơ cấu lại và tái vốn hoá. 
 
Chính sách duy trì một tỷ giá hối đoái thực ổn định, được đưa ra từ cuối những năm 90 và tiếp tục trong 
thập kỷ này, nói chung là có lợi cho người nghèo. Trong vòng 15 năm qua, với những kết quả tuyệt vời về 
xuất khẩu, tỷ giá hối đoái thực ổn định có vẻ không có ảnh hưởng xấu đến hoạt động thương mại. 
 
Chừng nào thâm hụt tài khoản ngoại tệ vãng lai còn được hỗ trợ bởi nguồn đầu tư nước ngoài trực tiếp (có 
nghĩa là đầu tư nước ngoài chi cho nhập khẩu của các dự án đầu tư nước ngoài, thì tuy ở mức độ lớn, 
thâm hụt này cũng không đáng lo ngại. Nếu điều này không đúng, hay chỉ không đúng một phần, thì nền 
kinh tế cũng sẽ dễ bị những cú sốc bên ngoài tác động. Nếu cần thiết, chính phủ cũng nên tiến hành 
nghiên cứu kỹ lưỡng nguyên nhân dẫn đến thâm hụt, để làm nền tảng cho những chính sách trong tương 
lai. 
 
Chính sách trực tiếp tác động đến người nghèo  
1. Nên có hệ thống chuẩn quốc gia thay vì cơ chế “phân cấp” như hiện nay để điều tiết tất cả các 

chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo. Theo cơ chế hiện nay, các quan chức địa phương có thể 
tự đặt ra “mức nghèo đói” và chọn số hộ gia đình hưởng lợi cho phù hợp với ngân sách của họ. Và 
điều này gây ra sự khác biệt giữa các tỉnh. 

2. Ngân sách dành cho quốc phòng cần được công khai, cho phép thảo luận xem bao nhiêu là thích hợp 
cũng như về khả năng chuyển một phần ngân sách này cho những chương trình xoá đói giảm nghèo. 

3. Để đấu tranh chống đói nghèo ở thành thị, chính phủ nên a)xem xét lại chính sách lương tối thiểu 
nhằm tăng cường khả năng thực hiện; b) nâng cao năng lực của Bộ Lao động và thương binh xã hội 
trong việc thực thi những qui định về sức khoẻ và an toàn; và c) khuyến khích thành lập các tổ chức 
của người lao động để bảo vệ quyền lợi của họ. 

4. Như Chiến lược Toàn Diện về Tăng Trưởng và Xóa đói Giảm nghèo (CPRGS) đã đề xuất, nên xoá bỏ 
các khoản phí  trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và giáo dục. 

5. Chính phủ cũng nên tiến hành điều tra tính khả thi của việc thành lập một quĩ lương hưu cho toàn bộ 
đối tượng hưu trí, cũng là một cách giảm nghèo thông qua tăng sức mua ở những vùng nông thôn, 
đồng thời bảo trợ người cao tuổi. Nếu đặt lương hưu ở một mức độ thích hợp thì việc thành lập quĩ 
lương hưu đó là hoàn toàn nằm trong khả năng tài chính của chính phủ. 
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Chương I: Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi 

1.1.  Mục đích nghiên cứu 
  
Các bằng chứng thu thập được đã cho thấy tốc độ tăng trưởng tại các nước đang phát triển trong hai thập 
kỷ qua đang dần chững lại so với 20 năm trước, và kèm theo là sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng.  
Cho tới cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, ở nhiều nước Châu á, tốc độ tăng trưởng kinh tế không hề 
thấp, nhưng mức độ gia tăng bất bình đẳng ở các nước này thì gần như không có ngoại lệ. Đặc biệt ở Việt 
Nam, mức độ bất bình đẳng đang ngày càng tăng, chúng ta sẽ cùng xem xét chi tiết hơn. 
 
Mối quan ngại về tăng trưởng kèm gia tăng bất bình đẳng đã thúc đẩy Chương trình Phát triển Liên Hợp 
Quốc (UNDP) khởi xướng Chương trình khu vực Châu á- Các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm giảm nghèo. 
Trọng tâm của chương trình là các chính sách có thể tạo ra mô hình tăng trưởng mà tổi thiểu là đỡ bất 
bình đẳng hơn, và tối đa là có thể tái phân bổ lợi ích của tăng trưởng theo cách có lợi cho các nhóm thu 
nhập thấp. Khởi điểm cơ bản của các nghiên cứu trường hợp ở các nước là do “tác động lan tỏa” của tăng 
trưởng tới người nghèo, kèm theo là các chương trình “mục tiêu” vì người nghèo là hoàn toàn không thoả 
đáng, xét theo cả tiêu chí về kinh tế và xã hội, mặc dù các chương trình mục tiêu này có thể đóng vai trò 
rất quan trọng trong việc giúp giảm nghèo cho các nhóm dân cư không được hưởng lợi từ tăng trưởng. 
Thứ nhất, gia tăng bất bình đẳng đến một mức độ nào đó chứng tỏ rằng hệ thống hoạt động không tốt và 
sẽ dẫn tới phân tách xã hội, tội phạm và bất ổn về chính trị. Thứ hai, bản thân sự tăng trưởng kinh tế là rất 
được mong đợi; mặc dầu tăng tốc độ tăng trưởng không phải lúc nào cũng hợp lý về mặt kinh tế do có chi 
phí cơ hội về cắt giảm tiêu dùng. ở tất cả các nước, mục tiêu tăng trưởng do chính sách công cộng đặt ra 
bao giờ cũng có tương quan (trực tiếp hay gián tiếp) tới những đánh giá về tỷ lệ xã hội cho lựa chọn thời 
gian1. Chính sách công cộng hợp lý tối đa hoá tốc độ tăng trưởng trong giới hạn của chi phí cơ hội về lựa 
chọn thời gian chính là chủ nghĩa trọng thương xét theo phạm vi kinh tế quốc nội. Do vậy, để chọn lựa hợp 
lý một chiến lược xoá đói thích hợp cần xem xét sự đánh đổi nguồn lực giữa chi phí và lợi ích của tăng tốc 
độ tăng trưởng và chi phí và lợi ích của phân phối lại. (Xem Khung I.1. Phân phối lại là cần thiết ở Việt 
Nam)  

                                                 
1 Điều này được trình bày trong lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển khoảng 4 thập kỷ trước. Xem bài viết hội thảo của Swan (1956). 
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 Khung I.1:  Phân phối lại là cần thiết ở Việt Nam 
 
Trái với những quan điểm phổ biến, việc phân phối lại thu nhập có thể có ảnh hưởng lớn đến vấn đề đói 
nghèo. Điều khẳng định nguyên tắc chung này được một tả trong biểu đồ dưới đây. Mối tương quan giữa 
tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo được quyết định bởi phân phối thu nhập tổng thể và phân phối cận 
chuẩn nghèo. Phân phối rộng nói chung sẽ tạo tiềm năng cho phân phối lại, trong khi phân phối cận 
chuẩn nghèo quyết định những ảnh hưởng của phân phối lại tới người nghèo. Phân phối lại sẽ giúp giảm 
nghèo nhanh hơn khi phần đông người nghèo tập trung ngay dưới chuẩn nghèo chứ không phải khi 
phần đông trong số họ tập trung xa hẳn chuẩn nghèo. 
 
Biểu đồ coi phân phối cận chuẩn nghèo như một phần mở rộng của hàm phân phối cho toàn thể dân số. 
Đường dốc hơn phản ánh việc phân phối thu nhập bình đẳng hơn. Ba khả năng tăng trưởng được biểu 
thị ở đây. Nghiên cứu thực nghiệm gần đây (Kornia 2001) cho thấy là trong những năm 90, tăng trưởng 
đã song hành cùng gia tăng bất bình đẳng (đường GII). Trong trường hợp này, hiệu quả giảm nghèo của 
tăng trưởng bị giảm đi. Nói theo cách khác thì tăng trưởng có thể đứng trung lập với phân phối (theo lập 
luận của Dollar & Kraay 2002), và tốc độ giảm nghèo sẽ không thay đổi khi nền kinh tế tăng trưởng 
(đường DNG).  Có lợi nhất cho người nghèo là tái phân bổ song hành với tăng trưởng (đường RWG), tại 
đó bất cứ một tốc độ tăng trưởng nào cũng kèm theo tốc độ giảm nghèo cao hơn. 
 
Đối với Việt Nam, tầm quan trọng thực tiễn của những khả năng lô gíc này là rất đáng kể. Trên cơ sở 
những tổng kết hợp lý, vào năm 2000, cứ một phần trăm tăng trưởng GDP/ đầu người trung lập với phân 
phối  sẽ giảm được 0,6% đói nghèo. Cũng cùng một tốc độ tăng trưởng như vậy, khi được phân phối 
đồng đều cho các hộ gia đình, sẽ giúp giảm tỷ lệ nghèo xuống 1,2%. Nói cách khác, về khía cạnh giảm 
nghèo, cứ 1% tăng trưởng đi kèm với phân phối lại  sẽ tương ứng với 2% tăng trưởng trung lập với phân 
phối. 
 
Sự chênh lệch trong tỷ lệ giảm nghèo giữa tăng trưởng trung lập với phân phối và tăng trưởng đi kèm với 
phân phối lại có ý nghĩa quan trọng về nguồn lực. Để có được cùng một tỷ lệ giảm nghèo đạt được khi có 
1% tăng trưởng đi kèm với phân phối lại thì đường DNG phải tăng thêm 1% nữa. Giả sử tỷ lệ vốn đầu ra 
ở Việt Nam là 3,0 thì để đạt được mức tăng trưởng này, đầu tư ròng phải tăng thêm 3%. Bất kể với ước 
tính hợp lý nào về chi phí hành chính cho phân phối lại thì chi phí cơ hội của giảm nghèo thông qua phân 
phối lại vẫn thấp hơn chi phí cho bản thân việc tăng trưởng. 
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Các Mô Hình Tăng Trưởng và Giảm Nghèo. 

 

Tỷ lệ                                                                     
giảm  
ngÌo                                                              RWG 
 
 
                                                                             IIG 
               ít bất bình đẳng hơn 
 
                                                                         DNG 
                                                                       
 
    
                                  Bất bình đẳng cao hơn 
 
          0                                                                tốc độ tăng trưởng GDP theo đầu người 
 

 
Xem thêm Dagdeviren, van der Hoeven & Weeks (2002).

 15



1.2. Những lỗi hay gặp khi phân tích về các nền kinh tế chuyển đổi 
  

Trước khi xem xét về vấn đề phát triển và nghèo đói ở Việt Nam, chúng ta cần thảo luận về những lý luận 
phân tích sai lầm về các nền kinh tế chuyển đổi. Bước đầu là làm rõ các thuật ngữ. Trong các tài liệu về 
các nền kinh tế chuyển đổi, các thuật ngữ trước đây ngoài nghĩa rõ ràng như trong từ điển đã phải mang 
thêm các ý nghĩa tư tưởng mới.  Một trong những thuật ngữ quan trọng và đặc biệt liên quan tới Việt Nam 
là “cải cách”. 
  
Nói một cách chặt chẽ thì “cải cách” là bất kể thay đổi nào về chính sách. Ví dụ, một chế độ thương mại 
có thể được cải cách thông qua việc áp đặt những biểu thuế và hạn nghạch nhằm thay đổi mức độ và 
thành phần nhập khẩu; tương tự chế độ thương mại cũng có thể được cải cách bằng cách cắt giảm biểu 
thuế và xoá bỏ hạn ngạch. Theo cách hiểu của kinh tế hiện thời, “cải cách” luôn có nghĩa là những hành 
động thuộc loại sau và theo định nghĩa là một điều “tốt”. Những ai ủng hộ cho cách thứ 2 được gọi là 
“những nhà cải cách”, và được coi là tiến bộ (đặc biệt được coi là đại diện cho “quyền lợi quốc gia”), trong 
khi những ai ủng hộ cách đầu thì bị gán nhãn “đi ngược lại cải cách” và là phản động (đặc biệt bị coi là 
chạy theo “lợi ích đặc biệt”). Những cụm từ mang nặng tính giá trị này đã bị hiểu sai, bởi vì, ví dụ có lúc 
ủng hộ cho cắt giảm thuế quan là hợp lý, cũng có lúc khác chống lại thuế quan lại là hợp lý. Trong nghiên 
cứu này chúng tôi tránh dùng từ “cải cách”, mà dùng những cụm từ cụ thể hơn: cắt giảm thuế quan, cơ 
cấu lại doanh nghiệp, tổ chức lại  khu vực tài chính,v.v. 
  
Một số cụm từ khác là nền kinh tế “mở” và “đóng”, nền kinh tế “bị kiểm soát” và “tự do hoá”, và có lẽ bị 
lạm dụng nhất là “thân thiện với thị trường”. Chỉ lấy một ví dụ, nếu một người định nghĩa tính mở qua tỷ lệ 
giữa giá trị thương mại với tổng sản phẩm quốc nội, thì nền kinh tế của Việt Nam là một nền kinh tế hết 
sức mở. Tuy thế, rất nhiều người sẽ coi nền kinh tế này là đóng khi xem xét những rào cản phi thuế quan 
trong thương mại.  
 
Nỗ lực nhằm tóm gọn chính sách của nền kinh tế Việt Nam trong một từ “mở” hay “đóng” rõ ràng là một 
hành động  mang nặng tính tư tưởng, gây tranh cãi mà không hề làm sáng tỏ điều gì.  Chỉ có những tranh 
luận về các biện pháp chính sách cụ thể chứ không phải là gán cho chúng những mác giá trị mới giúp làm 
sáng tỏ thật sự. 
  
Có lẽ lỗi cơ bản nhất hay mắc khi phân tích các nền kinh tế chuyển đổi là việc coi kinh tế kế hoạch hoá 
tập trung như phiên bản ở mức cực đoan của kinh tế thị trường với khu vực quốc doanh lớn và nhiều điều 
luật can thiệp. Hai loại nền kinh tế này thực tế không ở cùng một  phạm vi phân tích. Mục đích và kết quả 
của kinh tế kế hoạch tập trung là xoá bỏ tư hữu, và khi thực hiện điều này cũng đồng thời gắng sức xoá 
bỏ luôn vai trò điều tiết xã hội của thị trường. Trong những nền kinh tế như vậy, giá cả không bị “bóp méo” 
bởi chúng không có chức năng phân bổ. Giá cả chỉ đóng vai trò đơn thuần như những công cụ kế toán. 
Quản lý và kiểm soát các thị trường tư nhân đã và đang là mục tiêu và kết quả của kinh tế thị trường.  
Hiệu ứng của can thiệp điều chỉnh có thể được coi là “bóp méo” khi chấp nhận quan điểm kinh tế phúc lợi 
tân cổ điển2. 
 
Để hiểu được những xã hội trong kinh tế chuyển đổi cần phân biệt rõ ràng về chất lượng giữa kinh tế kế 
hoạch tập trung và kinh tế thị trường. Những xã hội trong kinh tế chuyển đổi sẽ trải qua hai giai đoạn thay 
đổi chính sách trước khi nền kinh tế thị trường được thiết lập: giai đoạn một là có một sự chuyển đổi mạnh 
mẽ từ kế hoạch hoá tập trung (một số trường hợp gọi là kinh tế “bị kiểm soát”) sang định hướng thị trường 
(kinh tế “có điều tiết”); và giai đoạn hai là nhà nước dùng các chính sách để giải quyết câu hỏi nhà nước 
can thiệp ở mức độ nào là cần thiết để cho nền kinh tế thị trường hoạt động một cách hiệu quả. Chúng ta 

                                                 
2 Cụm từ “bóp méo” chỉ có nghĩa khi ai đó định nghĩa kết quả “không bị bóp méo”. Lấy ví dụ, một người có thể nói những cái gương 
trong lễ hội hoá trang đã làm méo mó hình ảnh phản chiếu của ai đó trong gương bởi vì hình ảnh thật của người đó đã được xác định 
về mặt khoa học.Tương tự như vậy, một mức giá được coi là bị bóp méo nếu nó khác với mức giá sẽ có được khi có các điều kiện 
cân bằng tổng thể toàn dụng nhân công. Tuy nhiên, nếu sự cân bằng đó không chỉ là duy nhất, hay khi ai đó không chấp nhận 
khung phân tích tạo ra nó, thì cụm từ “bóp méo” sẽ không còn ý nghĩa nữa. Không thừa nhận cụm từ “bóp méo” không có nghĩa là 
không thể mô tả giá cả và sự phân bổ là “không hoạt động”, nhưng những đánh giá có được sẽ là thực nghiệm và cụ thể chứ không 
phải là lý thuyết và chung chung. 
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sẽ gọi hai giai đoạn này là: thay đổi chế độ kinh tếvà thay đổi qui chế điều tiết (Trong bản dịch này, 
“regime change” được dịch là “thay đổi chế độ” và “chế độ” được hiểu ở đây là chế độ vận hành của nền 
kinh tế (người dịch). 
 
Tại Việt Nam. đôi khi có sự lẫn lộn vì cụm từ “đổi mới” có nhiều lúc được dùng để chỉ cả hai giai đoạn. 
Khác biệt cơ bản về chính sách được thể hiện rõ khi xem xét các ví dụ về các doanh nghiệp nhà nước 
(SOE). Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, các doanh nghiệp nhà nước (tính từ “nhà nước” là thừa) 
là một bộ phận trong một hệ thống tổng hợp sản xuất phi thị trường, mà ở đó nhu cầu của thị trường, thậm 
chí nhu cầu của các gia đình  hầu như không được tính đến. Trong nền kinh tế thị trường có điều tiết, các 
doanh nghiệp nhà nước (ở đây tính từ “nhà nước” là cần thiết) là một phần của hệ thống thị trường.   
 
Chính phủ trung ương có thể cho những doanh nghiệp nhà nước này vị thế độc quyền, bảo vệ chúng 
bằng các chính sách thương mại và trợ cấp, tuy nhiên các doanh nghiệp này vẫn phải là một bộ phận 
hoạt động trong cơ chế thị trường. 
 
Việc không phân biệt được giữa thay đổi chế độ và thay đổi qui chế điều tiết sẽ gây ra một sai lầm khác 
tương tự, đó là việc đưa ra kết luận rằng nếu những thay đổi chế độ có thể tạo đà tăng trưởng, thì chương 
trình xoá bỏ các qui chế điều tiết sẽ nhanh chóng mang lại tăng trưởng cao hơn. ở Châu âu và Trung ¸, 
khi hệ thống kế hoạch hoá tập trung bị sụp đổ, hệ thống này bị qui là không hiệu quả về mọi mặt, và tất 
cả những khó khăn vấp phải trong giai đoạn này đều là hậu quả của tính không hiệu quả của việc kế 
hoạch hoá tập trung. Và ngay lập tức người ta kết luận rằng tất cả những vấn đề nẩy sinh sau đó ở các 
nước trong giai đoạn chuyển đổi là hậu quả dây dưa của việc kế hoạch hoá tập trung.  Có một xu hướng 
cho rằng những vấn đề hậu kế hoạch hoá tập trung sẽ không nẩy sinh từ những thay đổi không thích hợp 
trong chính sách điều tiết (“cải cách”), hay từ  những thay đổi quá gấp gáp hay không theo trình tự hợp lý. 
Phương pháp tiếp cận này không quan tâm đến việc phân biệt giữa thay đổi chế độ kinh tế và thay đổi qui 
chế điều tiết. Giảm điều tiết của nhà nước trong kinh tế thị trường không phải là sự tiếp tục của việc xoá 
bỏ cơ chế kế hoạch hoá tập trung, và những thành tựu Việt Nam đạt được trong việc xoá bỏ cơ chế kế 
hoạch hoá tập trung không nhất thiết là liên quan tới việc tăng vai trò điều tiết. Mỗi chính sách giảm điều 
tiết cần phải được xem xét thực nghiệm về ảnh hưởng của nó trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế . 
 
Một ảo tưởng trong phân tích là một số cải cách là tốt, vì thế càng nhiều cải cách càng tốt, đã xuất hiện ở 
Việt Nam khi nền kinh tế trong nước đã bộc lộ những dấu hiệu chững lại về tăng trưởng và xuất khẩu. 
Không có một nghiên cứu nào thử tiến hành bóc tách những vấn đề đã được nhận diện theo những 
nguyên do có thể (ví dụ, tốc độ tăng trưởng chậm của cả nền kinh tế thế giới, những cản trở đối với sản 
xuất trong nước và những biện pháp chính sách cụ thể).  Sẽ là mang nặng tính tư tưởng chứ không phải 
dựa trên những phân tích khi vội vã kết luận rằng những hạn chế chủ yếu xuất phát từ “tiến trình chậm” 
của “cải cách”. 
  
Liên quan tới những điều vừa trình bày, chúng ta cũng cần tránh một lỗi “quá lạc quan về chính sách”, một 
lỗi rất nghiêm trọng ở những nước đang trong giai đoạn chuyển đổi. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với nhận 
định rằng Chính phủ Việt Nam đã tiến hành quá trình thay đổi chế độ rất tốt. Tuy vậy, nhiều khi quốc sách 
của một nước không liên quan chặt chẽ với tốc độ tăng trưởng, trừ khi những chính sách đó không hoạt 
động một cách bất thường. Ngoài sự kiểm soát của chính phủ, còn có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến 
tăng trưởng, ví như tình hình kinh tế thế giới, thời tiết, và tính hiệu quả của các thị trường trong nước. Khi 
xét tới những yếu tố đó thì “một chính sách tốt” đôi khi không đạt được kết quả như mong muốn bởi những 
công cụ chính phủ nắm trong tay chỉ tác động phần nào tới những quyết định của các cá thể trong nền 
kinh tế. 
  
Hơn thế nữa, còn có một vấn đề cơ bản về yếu tố “dao động” của chính sách.  Giả sử chính phủ mong 
muốn kiềm chế tỷ lệ lạm phát thấp hơn 5%. Chính phủ đặt ra chính sách tiền tệ nhằm đạt kết quả là có 
lạm phát trung bình là 2%. Nếu độ sai số chuẩn trong kết quả của các chính sách là 3%, thì khoảng 1/3 
kết quả có được là “xấu”, mặc dù xét về mặt kỹ thuật thì chính sách đó là “tốt”. Khi báo cáo này đưa ra các 
khuyến nghị, không nên gán cho chính phủ những khả năng ảnh hưởng tới nền kinh tế nhiều hơn những 
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gì mà  các công cụ chính sách, các yếu tố môi trường ngoại biên và tính hiệu quả của thị trường3 cho 
phép. 
 
Khung phân tích 
  
Bất bình đẳng trong những xã hội đang chuyển đổi 

Như tất cả các phân tích chính sách khác, mục tiêu mà nghiên cứu này tìm kiếm là tăng cường phúc lợi 
cho con người.  Những kết quả quan trọng ảnh hưởng tới phúc lợi này là mức thu nhập của các hộ dân, 
những dịch vụ xã hội, và sự bất bình đẳng. Sự tăng trưởng, thương mại, và những thay đổi cơ cấu thực 
chất là những công cụ nhằm đạt được những kết quả này. Khi xét về phúc lợi con người, thu nhập bình 
quân đầu người chỉ cung cấp một số thông tin hạn chế, đặc biệt khi thu nhập phân bổ càng bất bình đẳng 
thì thu nhập bình quân đầu người càng khó trở thành một thước đo chính xác để đo phúc lợi của đại đa số 
dân chúng.4

 
Những khuyến nghị của chúng tôi về chính sách và mức độ bất bình đẳng mong đợi đều dựa vào việc 
xem xét bối cảnh một nền kinh tế trong giai đoạn chuyển đổi của Việt Nam. Những nền kinh tế kế hoạch 
hoá tập trung có mức bất bình đẳng thấp do giá cả và thu nhập được áp đặt một cách hành chính nhằm 
đạt được các kết quả đó. Các hộ gia đình được cung cấp chứ không theo cơ chế trao đổi các hàng hoá 
chính để tồn tại, đặc biệt là nhà cửa, giáo dục và chăm sóc sức khoẻ5.  Hơn thế, công ăn việc làm được 
đảm bảo cho tất cả mọi người, mặc dầu phần lớn công việc đó là không hiệu quả. Ngược lại, trong xã hội 
theo cơ chế thị trường, việc trao đổi trên cơ sở tư hữu tài sản là cơ chế phân phối chính, thậm chí ở những 
xã hội có khu vực kinh tế công lớn. 
 

Do vậy, trong giai đoạn chuyển đổi từ kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường, tài sản cũng như sự 
bất bình đẳng trong thu nhập kèm theo cùng tăng lên. Một phần của việc tăng này phản ánh sự bất bình 
đẳng cố hữu của xã hội trong cơ chế thị trường, và là cần thiết để cơ chế này hoạt động hiệu quả. Một lý 
do nữa là sự phát sinh những khác biệt trong khả năng tiếp cận tài sản, dịch vụ, thông tin, quyền lực chính 
trị, thêm vào đó là nạn gian lận và trộm cắp nếu xét theo hành vi của các doanh nghiệp ở các nước đang 
phát triển.  Sự bất bình đẳng đi kèm với quá trình chuyển tiếp từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang 
cơ chế thị trường, về mặt khái niệm, có thể chia ra làm hai loại: một loại cần thiết về mặt chức năng và 
một loại không cần thiết. Sự bất bình đẳng không cần thiết cho quá trình vận hành hệ thống thị trường tự 
nó lại phân ra làm hai loại: một loại là được xã hội cho là chấp nhận được, một loại là không chấp nhận 
được. Ví dụ, xã hội, dù thể hiện rõ trong văn bản pháp luật hay ngầm định, có thể đồng thuận cho rằng sự 
giàu có do thừa kế là có thể chấp nhận được, mặc dù phần lớn trường hợp không nhất thiết là do phân bổ 
mà có. 
 
Trong số rất nhiều sự lựa chọn xã hội không thể tránh được đặt ra cho xã hội Việt Nam có một vấn đề là 
bất bình đẳng tới mức độ nào là chấp nhận được. Tất cả các xã hội đều phải đối mặt với sự lựa chọn này. 
Trong những xã hội đã thiết lập được định hướng thị trường, sự phân chia quyền lực chính trị gắn kết với 
mức độ bất bình đẳng trong nước có thể hạn chế những tranh luận về vấn đề này. Tại những nước đang 
trong giai đoạn chuyển đổi, tình hình không giống như vậy do hai nguyên nhân: một là do sự phân bổ thu 
nhập và tài sản đang trong giai đoạn thay đổi nhanh chóng, gây ra những ảnh hưởng lớn tới tất cả các 
chính sách và lựa chọn xã hội khác; và hai là do bản chất tạm thời và chuyển đổi của phân bổ khiến cho 
phân bổ có thể tuân theo các chính sách xã hội. 
 
Những lựa chọn xã hội mà Việt Nam đang phải đối mặt được miêu tả trong Hình 1.1, trục tung là mức độ 
bất bình đẳng trong thu nhập (trong trường hợp này là hệ số Gini), và trục hoành là thu nhập bình quân 
đầu người theo Sức mua ngang giá của đồng đôla Mỹ năm 2000. Như trong biểu đồ thể hiện, bất bình 

                                                 
3 Thảo luận thêm về vấn đề này có thể tìm thấy trong nghiên cứu trường hợp của Inđônêsia, chương 2. 
4 Theo định nghĩa, đường phân phối thu nhập càng lệch thì điểm thu nhập trung bình càng lệch so với trung vị. 
5 Mức bất bình đẳng trong thu nhập thấp như vậy ở các nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là dễ hiểu. Mức đó dựa trên những tính toán 
rằng hệ số Gini đầu những năm 90 ở 12 nước Châu âu và Trung á trong giai đoạn chuyển tiếp đều thấp hơn hệ số đó ở 38 nước thị 
trường đang phát triển trừ hai trường hợp, Sri Lanka and Rwanda (Dagdeviren, van der Hoeven & Weeks 2002, 406-407). 
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đẳng tại Việt Nam năm 1990 khá thấp (hệ số Gini khoảng 0,25) 6.  Tới năm 2002, hệ số Gini đã tăng lên 
khoảng 0,37, cho thấy một mức tăng bất bình đẳng đáng kể. Nếu mức độ bất bình đẳng trong tương lai 
tiếp tục tăng như trong thời gian qua (đường cong G1 trong Hình I.1), Việt Nam sẽ đạt mức thu nhập bình 
quân (PPP) là 2000 đôla Mỹ với hệ số Gini lớn hơn 0,5, tương tự như Thái Lan những năm đầu 90.  Con 
số này là khá cao so với khu vực Mỹ La Tinh, và là rất cao so với Châu á. Đường cong G2 biểu thị một 
kịch bản khác, trong đó mức tăng bất bình đẳng giảm dần, và bất bình đẳng tiến tới hệ số Gini 0,4, thấp 
hơn một chút so với Philípin giữa những năm 90. 
  

 Hình I.1:  
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Trong bất cứ quốc gia nào, hệ thống thể chế trong xã hội quyết định sự phân bổ thu nhập, do vậy người ta 
có thể nhận định những hướng gia tăng bất bình đẳng đồng quy ở một mức bất bình đẳng “ổn định”. Câu 
hỏi chính đặt ra cho chính sách xã hội và cho nghiên cứu này là hướng gia tăng bất bình đẳng nào là phù 
hợp cho các thể chế của xã hội Việt Nam. Nếu những thể chế đem lại mức độ bất bình đẳng ổn định lại 
trái với quan niệm chung của xã hội thì vấn đề ở đây là chúng có thể thay đổi như thế nào. 
 
N

 
7

khi mức độ bất bình đẳng tự nó đã hình thành ở mức độ cao, thì những mối liên quan về 

                                                

gười ta có thể lập luận rằng cho tới đầu những năm 2000, bất bình đẳng vẫn còn khá thấp ở Việt Nam,  
và những bất bình đẳng xã hội quá mức có thể được giải quyết bằng các chính sách ngay khi chúng đạt 
tới mức đó, tuân theo nguyên tắc “đủ cho ngày nay là không tốt cho ngày mai”.  Có một số hạn chế trong 
cách tiếp cận này. Thứ nhất, thông tin cần thiết để nhận dạng những thay đổi trong phân phối chỉ đến 
được những nhà hoạch định chính sách sau khi bất bình đẳng đã thực sự hình thành.8

 
Thứ hai, một 
quyền lực do nó tạo ra sẽ khiến cho việc thực thi những chính sách điều chỉnh là rất khó khăn về mặt 
chính trị, hay thậm chí là không thể thực hiện được mà không gây ra xung đột xã hội. Dường như đây 
chính là bài học tại Mỹ la tinh, nơi mà bất bình đẳng là rất lớn và các chính sách thông qua quá trình dân 
chủ nhằm thay đổi nó tỏ ra không hiệu quả. Thứ ba, rõ ràng là tất cả các hành động về chính sách kinh tế 
và xã hội đều dựa trên một nguyên tắc là áp dụng các chính sách nhằm cải thiện tình hình trước khi 
những hậu quả không mong muốn xảy ra. Ví dụ, các tổ chức tài chính đa phương luôn mong chính phủ 
không chờ tới khi áp lực lạm phát trở nên quá cao rồi mới hành động, mà nên hành động từ khi dự đoán 

 
6 Như trình bày trong Chương 2, Việt Nam thiếu số liệu để đo lường bất bình đẳng, và không có số liệu trong những năm 1990 và 
2000. Những năm trên được chọn cho mục đích mô tả, và hệ số Gini là ước tính lấy từ những năm có số liệu. 
7Cách nhìn nhận này rất phổ biến trong một số quan chức của cả các nhà tài trợ lẫn chính phủ, khiến  chúng ta nhớ lại một câu 
truyện cười là một phụ nữ hỏi một phụ nữ khác “Chồng bà thế nào?”, câu trả lời là “So với cái gì?. 
8 Thường là phải một năm hay hơn sau khi các cuộc điều tra mức sống hoàn thành mới có thể sử dụng được kết quả của các cuộc 
điều tra này. 
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được những áp lực đó. Nguyên tắc tương tự cũng nên được áp dụng trong trường hợp bất bình đẳng thái 
quá. 
 
Từ những kinh nghiệm học được ở các nước Đông á và Đông Nam á trong giai đoạn phát triển bùng phát 
từ năm 1970 đến năm 1996, có thể thấy tốc độ tăng trưởng mà Việt Nam đạt được trong tương lai sẽ đi 
đôi với mức độ bất bình đẳng hiện có. Do vậy, không có bằng chứng xác thực nào chứng tỏ phải có bất 
bình đẳng cao để duy trì  tăng trưởng mạnh. Thực ra là giải quyết được vấn đề gia tăng bất bình đẳng sẽ 

óp phần gia tăng gắn kết xã hội, nếu để bất bình đẳng gia tăng sẽ làm giảm tác động của tăng trưởng tới 

ng lại tác động ít hay hoàn toàn không có tác 
hay xu hướng giảm bất bình đẳng.  Giảm bất bình đẳng đòi hỏi ngoài việc tăng thu nhập 

tay một nhóm nhỏ, và hỗ trợ cho sự phát 
iển của tầng lớp trung lưu.  Trong thảo luận tại Hà Nội, một quan chức của IMF đưa ra ý kiến rằng đói 

c ngăn chặn hình thành bất bình đẳng lớn, cũng như vạch ra các chính sách phát triển 
ài hạn. 

µ tỉ lệ biết chữ).  Đói nghèo trong giai đoạn đó không phải loại đói nghèo 
o kinh tế thị trường sinh ra. Để hiểu được động thái đói nghèo ở Việt Nam, cần phân biệt rõ hai nguồn 

ận chi tiết 
ong Chương III), là kết quả của tăng trưởng kinh tế. Chính phủ đã có nhiều chương trình phúc lợi xã hội 

định hướng để bảo vệ và hỗ trợ cho những hộ gia đình không được hưởng lợi hay chỉ được hưởng một 
phần nhỏ từ quá trình này (ví dụ, Chương trình xoá đói giảm nghèo và chương trình cho các xã đặt biệt 
khó khăn). Quá trình “nước nổi thuyền nổi” này là một kết quả phát triển kinh tế tất yếu, và hình ảnh ẩn dụ 
“nước nổi” chính xác hơn cụm từ “tác động lan tỏa” vẫn dùng. Trong quá trình này, mức nghèo đói cơ bản 
sẽ giảm xuống mức ổn định xác định bằng các cơ chế xã hội -  các cơ chế ngăn cản các hộ gia đình 
hưởng lợi từ quá trình phát triển. 

g
giảm nghèo. 
 
Nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu chính sách cần phải phân biệt đói nghèo và bất bình đẳng, bởi vì các 
chính sách khác nhau, mặc dù có bổ trợ cho nhau, là cần thiết để giảm đói nghèo và bất bình đẳng.  Các 
chương trình giảm nghèo nhằm vào những hộ dưới một mức thu nhập nào đó (hoặc theo một tiêu chí 
khác) có thể thành công trong việc giảm hệ số nghèo, xo
động tới mức độ 
cho hộ nghèo, còn phải ngăn chặn việc tập trung của cải vao 
tr
nghèo đã và đang được giảm mạnh ở Việt Nam, các mối lo ngại về bất bình đẳng cần được tập trung vào 
“các nhóm 20% trung lưu” là nơi sẽ có thu nhập tăng kèm theo sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân 
vừa và nhỏ.  Bản báo cáo này có quan điểm là giảm nghèo cần tiếp tục là trọng tâm của chính sách do có 
những đổi thay có thể sinh ra các dạng đói nghèo mới khi đói nghèo “cơ cấu” giảm (xem thêm thảo luận 
bên dưới).  Tuy nhiên, chúng tôi rất đồng tình với quan điểm cho rằng phát triển tầng lớp trung lưu là quan 
trọng nhất trong việ
d
 
Tiếp theo việc xem xét các vấn đề trên, những đề xuất trong nghiên cứu này là dựa trên việc đánh giá 
chính sách rằng Việt Nam đang tiến gần hoặc đã đạt tới mức bất bình đẳng cao hơn mức bất bình đẳng 
xã hội tối ưu một chút, và cần phải có các cơ chế để đảm bảo bất bình đẳng đạt mức ổn định và không 
quá cao hơn mức hiện tại. Ngay cả đối với một quốc gia có thu nhập thấp như Việt Nam, các chính sách 
tiền tệ và tài khoá, chính sách thương mại, cũng như cơ cấu các doanh nghiệp và hệ thống tài chính có 
thể là những công cụ hữu hiệu để đạt được mục tiêu này. 
  
Động thái đói nghèo ở các xã hội trong thời kỳ chuyển đổi 
 
Việc phân biệt được các giai đoạn của một quốc gia đang trong thời kỳ chuyển đổi, giai đoạn thay đổi chế 
độ và giai đoạn thay đổi qui chế điều tiết, sẽ làm nổi rõ các động thái đói nghèo ở Việt Nam. Trong suốt 
giai đoạn kế hoạch hoá tập trung, Việt Nam là một nước có thu nhập rất thấp, với những chỉ số phát triển 
con người khá cao (vd: tuổi thọ v
d
gây ra đói nghèo. 
 
Đói nghèo trước khi Việt Nam thay đổi chế độ kinh tế được coi là “đói nghèo cơ bản”, hậu quả của một 
mức phát triển rất thấp. Tăng trưởng GDP cao dựa trên cơ sở thị trường tiếp theo những thay đổi chế độ 
kinh tế đã tạo ra những hoạt động tạo thu nhập mới, đặc biệt trong khu vực thương mại và dịch vụ, đồng 
thời cũng phân phối lại thu nhập từ khu vực quốc doanh sang các hộ gia đình, thông qua việc tổ chức lại 
việc phân phối nông sản trên nguyên tắc hành chính sang nguyên tắc thị trường kiểm soát.  Phần lớn mức 
tăng thu nhập mà người dân Việt Nam đang được hưởng là kết quả của việc tổ chức lại một cách cơ bản 
các hoạt động kinh tế.  Mức đói nghèo quốc gia giảm một cách đáng kinh ngạc (sẽ được thảo lu
tr
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Sự tăng trưởng kinh tế trên cơ sở thị trường sẽ tạo ra đói nghèo, đặc biệt ở những nước trong thời kỳ 
chuyển đổi. Không giống như những xã hội thị trường có thu nhập thấp, trong thời kỳ trước khi có thay đổi 
chế độ kinh tế ở Việt Nam, nghèo đói do không có đất hay thất nghiệp là rất ít hoặc không tồn tại. Vấn đề 
cơ bản của việc chuyển đổi của nền kinh tế sang thị trường điều tiết là việc tái phân bổ tài sản trên cơ sở 
sở hữu tư nhân.  Một mặt, điều này sinh ra cơ chế mới tạo thu nhập cho khu vực tư nhân; mặt khác, nó 
tạo ra một hiện tượng mới ở Việt Nam là nghèo đói do mất hoặc không có phương tiện sản xuất9: trước 
đây có việc làm có thu nhập nay phải phụ thuộc vào quyền sử dụng đất, phụ thuộc vào việc làm thuê cho 
những người có phương tiện sản xuất, hay việc tự tạo ra việc làm do được tiếp cận với vay tín dụng.  

theo thước đo thu nhập dùng để tính toán tỉ lệ nghèo, xem 
hương III). 

g thập kỷ tới và sau đó.  Ngày càng thấy rõ rằng mối quan 
iảm nghèo và tăng trưởng sẽ phản ánh mức cân bằng giữa tăng trưởng tạo công ăn việc 

g sau, có khả năng khiến cho việc tăng thu nhập ở các hộ gia đình nói chung có thể sẽ 
t thời kỳ đói nghèo gia tăng. 

 thể tạo ra một 
thời kỳ phân bổ lại lao động lớn làm ảnh hưởng tới kết quả giảm nghèo của tăng trưởng.  Nếu như thay đổi 
về cơ cấu cùng với tăng trưởng thu nhập có khuynh hướng không có lợi cho nhóm người có thu nhập thấp 
hơn, thì phải thêm khái niệm “những người lao động nghèo” vào danh mục đói nghèo do thất nghiệp và 
không có đất. 
  

                                                

Nghèo đói do thất nghiệp hay không có đất có thể được gọi là  nghèo đói “do thị trường tạo ra”. 
 
Sự phân biệt giữa nghèo đói cơ bản và do thị trường tạo ra có thể được sử dụng để hiểu  được ảnh hưởng 
của tăng trưởng kinh tế tới xoá đói giảm nghèo. Xét về mặt tích cực, tăng trưởng sẽ giúp giảm nghèo một 
cách cơ bản bằng cách tăng thu nhập trong những hoạt động kinh tế đang diễn ra, và tạo ra những hoạt 
động kinh tế mới tạo công ăn việc làm cho nhân dân. Xét về mặt tiêu cực, kèm theo việc tạo ra những 
hoạt động kinh tế mới là những thay đổi trong phân bổ gây ra thất nghiệp và không có đất.  Biểu đồ trong 
Hình I.2 mô tả hai ảnh hưởng đó (BasPov  là nghèo đói cơ bản, MarPov là nghèo đói do thị trường tạo ra, 
và TotPov là tổng của cả hai loại).  Đường thẳng đứng ghi “2000” là chỉ số gần đúng của mức đói nghèo 
trong năm 2000 (các mức độ này thay đổi  
C
  
Mức giảm nhanh chóng đói nghèo trong những năm 1990 là kết quả của tăng trưởng kinh tế giúp giảm đói 
nghèo cơ bản, trong khi đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng đói nghèo do  cơ chế thị trường sinh ra. Liệu đói 
nghèo có tiếp tục giảm cùng với sự tăng trưởng kinh tế hay không phụ thuộc vào hai quá trình lớn: 1) mức 
độ ổn định mà nghèo đói cơ bản sẽ giảm tới, có thể gọi là “nghèo đói cấu trúc”; và 2) mức độ cân bằng 
giữa tạo công ăn việc làm nhờ cơ chế thị trường và mức thất nghiệp và mất đất do cơ chế thị trường.  Từ 
những phân tích này, có thể thấy tốc độ giảm nghèo nhanh đi kèm với tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 
những năm 90 sẽ không thể tiếp tục được tron
hệ giữa xoá đói g
làm và thay đổi về cơ cấu gây ra đói nghèo. 
 
Có một số nguyên nhân khiến có thể dự đoán trước là độ co giãn tương ứng với tăng trưởng của đói 
nghèo sẽ giảm. Trong những khu đông dân ở nông thôn Việt Nam, việc chuyển đổi từ trồng lúa sang 
“trồng những cây có giá trị hơn” có thể tạo ra những hệ thống sử dụng nhân công và đất trong đó tỷ lệ 
công việc trên một đơn vị đất sẽ giảm.  Việc cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước, bao gồm cả việc tư 
nhân hoá doanh nghiệp nhà nước, sẽ gây ra thất nghiệp đông và sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai nếu 
quá trình này được thực thi nhanh chóng. Những thay đổi về cơ cấu này sẽ được thảo luận chi tiết hơn 
trong những chươn
song hành với mộ
  

Khả năng này được trình bày trong Hình I.2, phần bên phải đường  “đảo ngược đói nghèo”. Không nên giải 
thích biểu đồ này để kết luận là tăng trưởng không giúp giảm nghèo. Vấn đề ở đây là, trong một xã hội 
trong thời kỳ chuyển đổi, những thay đổi cơ cấu - một số do chính sách xã hội, một số là kết quả tất yếu 
của thị trường khách quan, và một số là do sự độc quyền hoá tư nhân trong thị trường  - có

 
9 Sự xuất hiện của loại đói nghèo mới này được thảo luận trong một bản báo cáo gần đây của Ngân HàngThế Giới: 
…Các hộ gia đình ở đô thị sẽ chiếm một phần ngày càng cao trong số các hộ nghèo.  Hiện tượng mất đất do buộc phải bán đất, di 
cư ra các vùng đô thị hoặc ngoại ô không có các dịch vụ cơ bản, đối mặt với các loại tội phạm và môi trường xuống cấp trong các 
khu ổ chuột, đang gia tăng không thể kiểm soát.  Đây là một trong số các thách thức mới cho nỗ lực giảm nghèo ở Việt Nam (WB 
năm 2003, trang 1). 
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Giảm nghèo ở Việt Nam trong những năm 1990 là rất ấn tượng, được tạo ra bởi tăng trưởng nhanh dựa 
trên sự phân bổ đất đai công bằng, những hạn chế tạm thời  đối với việc tập trung thu nhập vào một số cá 

ác mạng lưới an an sinh xã hội. Việc giảm nghèo bền vững cần có sự phối hợp tập trung hơn 
giữa các chính sách. Kết quả sơ bộ của Điều tra mức sống hộ gia đình cho thấy độ co giãn của đói nghèo 
tương ứng với tăng trưởng giảm trong giai đoạn 1997-2000 so với giai đoạn 1993-199710.   
 

Hình I.2 

nhân, và c
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1.4. Những triển vọng tăng trưởng ở Việt Nam 
 
Trong một loạt những băn khoăn về mối quan hệ giữa tăng trưởng, phân phối và đói nghèo, có lẽ vấn đề 

µ tranh luận về việc liệu tăng trưởng hay phân phối lại là “quan trọng hơn”. Trong kinh tế gây bối rối nhất l
thị trường, tăng trưởng luôn kéo theo phân phối lại, bởi hệ thống giá cả của kinh tế thị trường là một cơ 

                                                 
10 Điều này sẽ được thể hiện rõ hơn ở chương 3.  Chúng tôi nhận thấy Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2003 đưa ra độ co giãn của 
đói nghèo tương ứng với tăng trưởng bằng 1 và lập luận như sau: 

“Hàng năm, tốc độ tăng trưởng 7% tương ứng với tốc độ giảm nghèo là 7%, dẫn đến “độ co giãn của đói nghèo tương 
ứng với tăng trưởng gần bằng 1” (WB 2003, trang 1). 

 
Phương pháp tính toán tương tự cũng được đưa ra ở trang 56-57 của báo cáo này.  Con số thống kê này có vẻ được tính toán bằng 

cách sử dụng công thức quen thuộc để tính tốc độ tăng trưởng: 

� ={[P2002/P1993](1/9) - 1}/{tốc độ tăng trưởng hàng năm, 1992-2002} 

P là tỉ lệ hộ nghèo theo số liệu năm 1993 và năm 2000, và cho kết quả giảm nghèo khoảng 8,4% một năm. 
Theo định nghĩa, công thức này tính tốc độ thay đổi tỉ lệ hộ nghèo chứ không phải tốc độ giảm nghèo.  Độ đàn hồi tương 

ứng giữa thay đổi số hộ nghèo và tăng trưởng GDP là: 
�� = {[N2002/N1993] – 1}/{[GDP2002/GDP1993] – 1} 

Vì N là số hộ nghèo và GDP là dùng giá trị tuyệt đối, không đổi, nên theo cách tính thứ hai, độ co dãn là 0,77 cho giai đoạn 1993-
1998 và 0,66 cho giai đoạn 1998-2000. 
 
Phòng ngừa đói nghèo do thị trường tạo ra sẽ dễ hơn nhiều so với việc giảm đói nghèo sau khi đã hình thành, bởi nó 
là hậu quả của việc phân phối tài sản và tập trung quyền lực kèm theo việc phân phối này. Việt Nam có một lợi thế 
mà hầu hết các nước trong Chương trình khu vực không có: vấn đề đói nghèo do thị trường gây ra mới chỉ ở bước sơ 
khai, nên Chính phủ Việt Nam có thể dễ dàng “bẻ tận gốc”. 
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chế điều phối nguồn lực, và việc phân bổ lại nguồn lực do giá cả sẽ dẫn tới việc phân phối lại thu nhập. 
Vấn đề ở đây không phải là phân phối lại hay tăng trưởng, mà là liệu sự tăng trưởng đó tạo ra cơ chế phân 
phối lại là “trung tính”, bất lợi hay có lợi cho người nghèo. 
  

hể đạt được một tốc độ khuyếch trương lớn 

 thể dự báo mức tăng 
ưởng sẽ giảm dần, gần tới tiềm năng dài hạn của đất nước. 

2002 so với năm 2000).  Việt Nam cũng rất dễ bị ảnh 
hưởng. Do vậy, tuy đánh giá một cách lạc quan nhưng dựa vào thực tế về tiềm năng tăng trưởng của Việt 
Nam trong trung hạn có thể dự đoán một tốc độ tăng trưởng khoảng 6% một năm. 
 

Việc phân biệt giữa thay đổi chế độ kinh tế và giai đoạn chuyển đổi qui chế điều tiết còn đề xuất rằng 
chắc chắn không thể duy trì được tăng trưởng xuất khẩu nhanh như những năm 1990.  Vào những năm 
1980, Việt Nam có tỉ phần xuất khẩu trong GDP dưới 10%, thấp hơn nhiều so với tiềm năng của đất nước.  
Cùng với việc chuyển sang chế độ kinh tế thị trường điều tiết, nền kinh tế bắt đầu tìm kiếm tỉ phần xuất 
khẩu trong GDP ở mức tương ứng với khả năng cạnh tranh vốn có của đất nước.  Khi một nền kinh tế đạt 

                                                

Dự đoán trước những thay đổi trong phân phối thu nhập và tăng trưởng kinh tế là mấu chốt để dự báo 
giảm nghèo ở Việt Nam.  áp dụng sự phân biệt giữa thay đổi chế độ kinh tế và thay đổi qui chế điều tiết 
sẽ giúp đánh giá được tiềm năng tăng trưởng trung và dài hạn của nền kinh tế. Trong khi những nền kinh 
tế kế hoạch hoá tập trung đã có những giai đoạn tăng trưởng sản xuất nhanh, nền kinh tế bị kiểm soát 
này có đặc thù là sự  kìm nén tính linh hoạt của nền kinh tế. Kết quả là ngay khi có sự thay đổi về chế độ 
kinh tế, tiềm năng tăng trưởng được bùng phát  tức thì khi những “mất trắng” do sự kiểm soát (chứ không 
phải do những qui định điều tiết) gây ra được xoá bỏ. Đây là kết quả nảy sinh từ những thay đổi căn bản 
trong việc khuyến khích thúc đẩy sản xuất, cơ cấu lại tổ chức, và khả năng tiếp cận những công nghệ 
trước đó không có. Trong thực tế, có rất ít hệ thống kế hoạch hoá tập trung biến được sự tăng trưởng bùng 
phát này thành hiện thực, và chỉ có Trung Quốc và Việt Nam đã làm được điều này một cách ngoạn mục.  

rong giai đoạn bùng phát tăng trưởng, một nền kinh tế có tT
hơn nhiều so với tiềm năng sẵn có của nó, và điều này được quyết định bởi mức tăng trưởng công nghệ, 
tích luỹ vốn, tăng trưởng lực lượng lao động, và những yếu tố ngoại vi khác. 
 
Không nhanh thì chậm, những lợi thế có được nhờ sự thay đổi chế độ kinh tế cũng sẽ được “thể chế hoá”, 
và nền kinh tế sẽ đạt được một tốc độ tăng trưởng bền vững xác định bằng tiềm năng sẵn có của mình. 
Chắc chắn không thể coi tốc độ tăng trưởng cao của kinh tế Việt Nam vào những năm 1990 là tăng 
trưởng bền vững và cho rằng cuộc khủng hoảng tài chính ở Châu ¸ đã làm giảm tốc độ tăng trưởng đó, 
cũng như nếu có những chính sách hợp lý sẽ nhanh chóng vực lại tốc độ tăng trưởng này. Tiềm năng tăng 
trưởng của nền kinh tế cần được xem xét theo cách thể hiện ở Hình I.3. Từ cuối những năm 1980 tới giữa 
những năm 1990, nền kinh tế đã tăng trưởng một cách ngoạn mục trên cơ sở một chiến lược tốt về thay 
đổi chế độ kinh tế và việc xoá bỏ những “mất trắng” của cơ chế kế hoạch hoá tập trung (giai đoạn “mất 
trắng”, DWL), và sau đó là giai đoạn tăng trưởng chậm lại vào những năm 1990 khi nền kinh tế điều chỉnh 
thích hợp với cơ cấu thể chế mới (“Giai đoạn điều chỉnh”). Trong thập kỷ này, có
tr
 
Trong khi chúng ta chưa thể nói chính xác về tốc độ tăng trưởng lâu dài bền vững, chúng ta vẫn có thể 
đưa ra các yếu tố xác định tốc độ đó.  Thứ nhất, đó là tốc độ tích lũy vốn và tỷ suất  vốn đầu ra liên quan 
tới quá trình tích lũy vốn. Trên cơ sở những kinh nghiệm đã có ở khu vực Châu á, yếu tố này, theo ước 
tính, sẽ đem lại một tốc độ tăng trưởng khoảng 5% tới 8%. Hỗ trợ thêm, chứ không phải cộng thêm, là 
việc có được những công nghệ cao và nâng cao tay nghề của lực lượng lao động. Những yếu tố ngoại vi, 
đặc biệt là nhu cầu xuất khẩu, có xu hướng bất lợi hơn nhiều so với thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng được 
gọi là thời kỳ tăng trưởng thần kỳ ở Châu á, ít nhất trong trung hạn11. Trong năm 2001, nền kinh tế thế giới 
bước vào giai đoạn suy thoái mà tốc độ phục hồi còn chưa rõ ràng. Kết quả là tăng trưởng thương mại thế 
giới sụt giảm, và nguồn đầu tư nước ngoài trực tiếp giảm mạnh (thương mại thế giới giảm hơn 4%, đầu tư 
nước ngoài trực tiếp giảm hơn 50% vào năm 2001–

 
11  Điều này cũng được đưa ra trong một báo cáo của chuyên gia Ngân Hàng Thế Giới:   

Triển vọng tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào khả năng thu hút đầu tư nước ngoài trực tiếp và công 
nghệ cho phép Việt Nam sử dụng các cơ sở hạ tầng một cách có hiệu quả…  Tuy vậy, tình trạng cầu thấp của thị trường nước 
ngoài và những yếu tố không thuận lợi ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của Việt Nam có thể làm giảm tính bền vững của 
triển vọng lớn lao về tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam (Lord 2002, trang v). 
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được mức này, xuất khẩu sẽ tăng trưởng cùng tốc độ tăng trưởng của GDP. Vào một thời điểm trong 

iếp sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng kích thích tăng trưởng ở 
iệt Nam, nhưng vai trò này sẽ giảm cũng như tỉ suất lợi nhuận trên đầu tư cũng sẽ giảm tới mức tương 

ế thị trường.  Và một nền kinh tế trưởng 
ành thì sẽ ngày càng được điều hành bởi các yếu tố thiết yếu của tăng trưởng, đó là mức độ và chất 

độ tăng trưởng GDP (biểu thị bằng 
ường “xuất khẩu”, ở mức giả định là 15%).  Trong khi điều đó có thể xảy ra tạm thời hay từng thời kỳ gián 

những năm 1990, nền kinh tế Việt Nam đã đạt mức này, và cao hơn mức đó, mức tăng trưởng xuất khẩu 
cao hơn tăng trưởng GDP chỉ có thể hy hữu đạt được một cách tạm thời, cho dù có áp dụng chính sách 
xuất khẩu của các nhà theo chủ nghĩa trọng thương12. Vì vậy, những hạn chế về mặt cơ cấu của tăng 
trưởng xuất khẩu xác định bởi kích cỡ của khu vực hàng hoá phi thương mại sẽ hạn chế những kích thích 
tăng trưởng xuất khẩu từ bên ngoài trong tương lai. 
 
Cũng có thể tranh luận rằng nếu tăng trưởng xuất khẩu có một giới hạn thực tế thì không nhất thiết đầu tư 
nước ngoài trực tiếp cũng phải có hạn chế như vậy, và vì vậy, đầu tư nước ngoài trực tiếp trong tương lai 
có thể hỗ trợ một tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ được xác định bởi các yếu tố nội địa.  Nhưng thực ra 
đầu tư nước ngoài trực tiếp cũng có hạn chế thực tế. Trong giai đoạn đầu chuyển đổi sang kinh tế thị 
trường, nền kinh tế Việt Nam có rất nhiều cơ hội đầu tư cho lợi nhuận cao do những cơ hội đó chưa được 
quá trình kinh tế kế hoạch hoá tập trung tận dụng hay chưa được tận dụng một cách có hiệu quả. Thêm 
vào đó, khoảng cách công nghệ trong nước và nước ngoài là rất lớn trong nhiều ngành. Trong giai đoạn 
tiếp theo của quá trình chuyển đổi, số các dự án siêu lợi nhuận giảm và khoảng cách công nghệ cũng 
được thu hẹp.  Đầu tư nước ngoài trực t
V
đương với các nước trong khu vực. Thêm vào đó, không nên có các quan điểm ấu trĩ cho rằng đầu tư 
nước ngoài là phần thêm ròng vào phần vốn đầu tư có thể được cung cấp cho đất nước.  Khi khu vực tư 
nhân nội địa tăng trưởng, các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ ngày càng “chèn ép” nhau hơn. Điều này 
đặc biệt đúng trong trường hợp nền kinh tế tăng trưởng cao nhưng lại bị hạn chế bởi hạ tầng cơ sở yếu 
kém và các hạn chế tăng trưởng khác. 
 
Mục đích của các lập luận trên đây không phải để đưa ra một bức tranh bi quan về triển vọng tăng trưởng 
của Việt Nam.  Ngược lai, các lập luận cho thấy nền kinh tế của đất nước đang vượt qua thời kỳ trứng 
nước của quá trình chuyển đổi và trưởng thành như một nền kinh t
th
lượng tạo vốn, tốc độ thay đổi kỹ thuật và tốc độ lực lượng lao động có được tay nghề.  Mỗi yếu tố này đều 
có một giá tương ứng và sẽ tự điều chỉnh đến một mức độ phù hợp (hay “cân bằng”) trong kinh tế thị 
trường.  Quá trình điều chỉnh tiệm cận của tốc độ tăng trưởng bền vững của đất nước sẽ dẫn đến việc 
giảm nghèo do tăng trưởng bị chậm lại.  Khả năng này khiến cho việc xem xét một chính sách tăng trưởng 
vì người nghèo gồm các cơ chế phân phối lại trở nên rất cần thiết. 
 
Phân tích trên đây có thể được tóm tắt bằng đồ thị như Hình 1.4 mô tả, chia theo tốc độ tăng trưởng thực 
tế (cho tới năm 2002) và giả định (tới năm 2006) theo mức trung bình 3 năm dịch chuyển của GDP, xuất 
khẩu và giảm nghèo.  Tốc độ tăng trưởng thực tế, phù hợp với phân tích của chúng tôi, tiến đến 6% vào 
đầu những năm 2000.  Và như dự đoán, sau những tốc độ tăng trưởng xuất khẩu rất cao vào khoảng đầu 
và giữa những năm 1990 là sự giảm sút nhanh chóng vào cuối thập kỷ đó và cả những năm đầu của thập 
kỷ tiếp theo.  Điều này được giải thích bằng giới hạn của tỉ phần xuất khẩu trong GDP, giới hạn này được 
xác định bởi sự cần thiết sản xuất cung ứng bổ trợ cho các hàng hoá phi thương mại.  Nếu lạc quan thì có 
thể cho rằng việc tiếp tục mở cửa thương mại bằng việc gia nhập WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới) có 
thể cho phép duy trì được tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao hơn tốc 
®
đoạn, đến một lúc nào đó, những hạn chế của sản xuất hàng hoá phi thương mại sẽ quyết định độ bền 
vững của tỉ phần giá trị gia tăng của xuất khẩu trong GDP, có lẽ sẽ vào khoảng 40% của tỉ phần đó đầu 

                                                 
12  Xem thảo luận ở chương sau.  Hạn chế về tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu trong một giai đoạn dài có thể được trình bày như 

sau:  Giả sử không có tái xuất khẩu (hàng hoá đơn thuần là “xuất qua” không có bất kỳ gia công nào), và giả sử có giới hạn 
chặn dưới về qui mô của ngành xuất khẩu được xác định bởi các ngành phi thương mại (dịch vụ của chính phủ và giao thông là 
quan trọng nhất).  Ta có tỉ phần giá trị gia tăng của xuất khẩu trong GDP không thể vượt quá một mức tối đa là X*.  Khi Xt gần 

đạt đến X*, chính sách khuyến khích xuất khẩu sẽ ngày càng ít hiệu quả.  Nếu những yếu tố xác định tốc độ tăng trưởng (xt) và 

tỉ giá hối u của thế giới (wt) và véctơ của các yếu tố cạnh tranh “cơ cấu” (Ct) và y* là tốc độ tăng trưởng GDP bền 

vững, thì các hàm tăng trưởng xuất khẩu dài hạn sẽ tiến tới có dạng như sau (khi �i là dương): 

xt = y* +[ e�1w �2 C �3][1 – (X*/Xt)], khi [X*/Xt)] tiến tới 1, xt tiến tới y* 

đoái (et), cÇ
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những năm 2000.  Tốc độ giảm nghèo được tính theo độ co giãn thực tế lấy từ kết quả của Điều tra mức 
sống hộ gia đình (0,77 trong giai đoạn 1992-1998, 0,66 trong giai đoạn 1998-2002), và giả định sẽ giảm 
sau năm 2002 (xuống còn 0,56) nếu bất bình đẳng tiếp tục gia tăng.   
 
Những ngầm ý chính sách của phân tích được tóm tắt trong Hình II.3 là:  1) tăng trưởng sẽ ngày càng phụ thuộc vào 
các chính sách có tác động tới số lượng và chất lượng của đầu tư công và đầu tư tư nhân, chứ không phụ thuộc vào 
tăng trưởng xuất khẩu như trong những năm 1990; 2) giảm nghèo thành công và bền vững đòi hỏi việc ngăn chặn gia 
tăng bất bình đẳng; và 3) chính sách xuất khẩu sẽ dịch chuyển sang tập trung về “chất lượng”, với trọng tâm dịch 
chuyển sang các hàng hoá công nghệ cao cho các thị trường mới, khi thị trường cho các sản phẩm xuất khẩu hiện 
nay trở nên cạnh tranh hơn.  Các chương tiếp theo sẽ tập trung vào hai vấn đề 1 và 2:  chính sách đầu tư, đặc biệt là 
các chính sách có tác động tới đầu tư công; và các bước cụ thể để giải quyết trở ngại cơ bản đối với công cuộc giảm 
nghèo ở Việt Nam, đó là gia tăng bất bình đẳng trong thu nhập và của cải. 

 

Hình I.3 

Khái niệm hoá tiềm năng phát triển lâu dài ở Việt Nam
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Hình I.4 

 
Việt Nam: Tốc Độ Tăng Trưởng Thực Tế và Giả Định, 1991-2006 
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Chương 2:  

Thành Tựu Kinh Tế và Thay Đổi Cơ cấu Bắt Đầu Từ Đổi Mới 

 
2.1.  Tăng trưởng, Thương mại và Thay đổi Cơ cấu  
 
Điều chỉnh do xuất khẩu định hướng 13

 
Việt Nam đại diện cho một trong số ít những thành công kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi từ kế hoạch hoá 
tập trung sang thị trường điều tiết.  Trước thời kỳ sụp đổ của Liên Bang Xô Viết vào năm 1991, tốc độ tăng 
trưởng là đáng kính nể, đạt khoảng 2/3 mức trung bình của Các Nền Kinh tế Châu á Có Tăng Trưởng Cao 
(HPAE, xem World Bank 1993a). Trong vòng bốn năm sau đó, tốc độ tăng trưởng đã vượt mức của 
HPAE. Việt Nam đã từng là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong Khu vực Đông á  và Đông Nam á từ 
năm 1994 đến năm 1997, ngoại trừ Trung Quốc.  Việt Nam đạt được thành tích tăng trưởng này, đầu tiên 
là nhờ việc xoá bỏ thâm hụt thương mại thông qua tăng trưởng xuất khẩu, sau đó là nhờ việc kết hợp tăng 
trưởng xuất khẩu với các dòng vốn chảy vào. Trong mỗi năm, 1991-1995, các dòng vốn chảy vào Việt 
Nam đã vượt quá mức thâm hụt thương mại. 
 
Trong bối cảnh này, trong báo cáo về Việt Nam năm 1993, Ngân hàng Thế giới đã nhận xét rằng “Việt 
Nam đã thể hiện mức tăng trưởng cao trong cả chương trình điều chỉnh của mình”.  Bản báo cáo tiếp tục 
rằng “Sự thành công gần đây của nền kinh tế Việt Nam là do các điều chỉnh táo bạo và chương trình cải 
cách mà Việt Nam đã thực hiện mà không cần được hỗ trợ nhiều từ bên ngoài” (World Bank 1993b, trang 
iii & i).  Điểm đặc biệt của chương trình điều chỉnh và cải cách này là nhà nước đóng vai trò trung tâm trong 
việc quản lý quá trình chuyển đổi, chứ không để việc điều chỉnh diễn ra hoàn toàn do thị trường áp đặt14.   
 
Liên quan tới thành tích tăng trưởng dài hạn của Việt Nam, trước khi triển khai chương trình điều chỉnh năm 
1989, tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức khá cao so với các nước đang trong quá trình chuyển đổi.  
Với mức tăng trung bình 5% một năm trong thời kỳ 1986-1989, tổng thu nhập quốc dân tăng nhanh hơn 
đáng kể so với tăng dân số (xem Hình II.1). Số liệu thống kê này rất quan trọng vì nền kinh tế được ổn định 
dễ hơn nhiều khi có mức tăng trưởng mạnh, đặc biệt là khi có tăng trưởng xuất khẩu cao.  Thành công 
trong việc giảm lạm phát là do giảm thâm hụt ngân sách, điều này đã cho phép chính phủ bình ổn tỉ giá 
hối đoái (xem phụ lục 1 về số liệu thực nghiệm của chương này. Từ năm 1985 đến năm 1988, thâm hụt 
thương mại chiếm bình quân gần 100% xuất khẩu (nhập khẩu bằng hai lần xuất khẩu). Nhưng từ năm 
1990 đến 1992, mức thâm hụt này giảm xuống còn ở mức trung bình dưới 3% của xuất khẩu (và dưới 1% 
của GDP). Thâm hụt thương mại hầu như được loại bỏ bởi mức tăng vượt bậc về xuất khẩu các sản phẩm 
hải sản, gạo, và dầu khí, trong đó giá trị xuất khẩu hai sản phẩm gạo và dầu khí gần như bằng không vào 
những năm 1985-1986.  Một điều may mắn cho chính phủ khi Việt Nam là có được nguồn tài nguyên dầu 
khí, và xuất khẩu dầu khí đã đóng góp vào sự tăng trưởng xuất khẩu cao. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo tăng từ 
0 năm 1988 đến hơn 400 triệu Đô la Mỹ năm 1992 là nhờ vào chính sách của chính phủ 15. Trong khi tăng 
trưởng của xuất khẩu gạo phản ánh mức tăng mạnh của sản xuất thì việc mở rộng xuất khẩu hải sản lại có 
thể liên quan đến việc dịch chuyển của tiêu thụ trong nước16.  Cả ba loại sản phẩm này gộp lại chiếm đến 
9% tổng lượng xuất khẩu năm 1985, và tăng lên chiếm gần một nửa năm 1989. 
 

                                                 
13 Phần này lấy từ Brundenius and Weeks (2001Chương 2). 
14 Ngân Hàng TG giải thích thành công trong bình ổn của Việt nam là nhờ các nhà hoạch đinh chính sách giữ giá ổn định bằng cách 
áp dụng các chính sách tài khoá và tiền tệ chặt chẽ. Theo NHTG, việc các ngân hàng giảm cung cấp tài chính nhằm bù đắp thâm 
hụt ngân sách của chính phủ là rất quan trọng.  Cách giải thích này đã được Irvin nhận xét “một vấn đề (tức là lạm phát) -- được thảo 
luận -- được giải quyết chủ yếu do áp dụng giải pháp bình ổn trọn gói của IMF năm 1989' (Irvin 1994, trang 5-6).   
15Hệ thống các can thiệp được tóm lược trong tài liệu NHTG, 1993, trang 130. Sản lượng gạo tăng từ trung bình dưới 16 triệu tấn 
trong năm 1985-1987 lên 20 triệu tấn năm 1990-1992 (Trần Hoàng Kim 1996, p. 302). 
16 Sản lượng gạo tăng từ trung bình dưới 16 triệu tấn trong năm 1985-1987 lên hơn 20 triệu tấn năm  1990-1992 (Trần Hoàng Kim 
1996, trang 302) hoặc 29%. Tăng sản lượng thuỷ hải sản chỉ là 4% trong cùng thời kỳ (Trần Hoàng Kim 1996, trang 302, 322). 
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Thành công của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi có thể được giải thích như là một quá trình ổn định 
do xuất khẩu định hướng. Phải đối mặt với cán cân thanh toán không bền vững vào giữa những năm 1980, 
chính phủ đã áp dụng một chính sách có hai yếu tố sau: thay đổi thể chế khiến nền kinh tế phải chịu tác 
động của các công cụ kinh tế vĩ mô trong trung hạn, và các biện pháp khẩn cấp để tăng xuất khẩu nhằm 
ổn định kinh tế trong ngắn hạn.  Chỉ xuất khẩu dầu khí hoặc gạo hoặc các sản phẩm hải sản không thể đủ 
để đạt được cán cân đối ngoại. Tuy nhiên sự kết hợp của cả ba loại sản phẩm, cùng với các luồng vốn 
chảy vào, đã ổn định được tỷ giá hối đoái vào năm 1992.  Khi nền kinh tế đã đi vào quá trình ổn định nhờ 
xuất khẩu, các nhà chức trách sẽ có thể duy trì một chính sách tiền tệ và tài khóa tương đối mở rộng. 
  
Nói tóm lại, sự điều chỉnh của Việt Nam trước sự sụp đổ của hệ thống thương mại Xô Viết có thể được giải 
thích bằng việc sử dụng các biện pháp ngắn hạn thiết thực trong khuôn khổ một chiến lược dài hạn do 
nhà nước lãnh đạo.  Vào cuối các năm 1980 và đầu những năm 1990, chính phủ đã sử dụng một loạt các 
biện pháp can thiệp trực tiếp để thúc đẩy tỷ phần cao hơn của xuất khẩu trong GDP, kết hợp với việc phá 
giá tỷ giá hối đoái.  Vào giữa những năm 1990, chiến thuật lại chuyển sang kêu gọi đầu tư trực tiếp nước 
ngoài và đàm phán các nguồn vốn ưu đãi của các tổ chức đa phương.   
 

Tăng trưởng và Thay đổi Cơ cấu trong những năm 1990 
Sau khi bị chiến tranh tàn phá suốt bốn thập kỷ từ những năm 1940 đến những năm 1970, Việt Nam bước 
vào thời kỳ truyền thống là một xã hội chủ yếu sản xuất nông nghiệp.  Sự thịnh vượng hiện tại của đất 
nước và mức tăng trưởng cao đem lại sự thịnh vượng đó đã che đi tình trạng sản xuất vô cùng yếu kém 
của nền kinh tế những năm đầu 1980.  Nếu chỉ nhìn vào những thành công gần đây, các nhà quan sát 
quốc tế, bao gồm cả một số tổ chức tài trợ và tài chính quốc tế, có xu hướng bỏ qua tình trạng cực kỳ khó 
khăn mà kinh tế Việt Nam đã từ đó đi lên. Như đã thảo luận trong Chương 1, phương pháp tiếp cận không 
dựa trên bối cảnh đã làm dấy lên các phê phán về chính sách dựa trên những mong đợi thái quá về những 
gì lẽ ra phải đạt được.  Các thành tựu tuyệt vời của Việt Nam có xu hướng bị lu mờ trong tranh luận hùng 
biện về “tự do hoá” và “cải cách”, và từng dấu hiệu yếu kém được tóm lấy như những bằng chứng cho việc 
cần thiết phải tiếp tục “cải cách”. 
 
Trong suốt nửa sau của thập kỷ 1990, Việt Nam tiếp tục các thành tựu kinh tế của mình, bất chấp cuộc 
khủng hoảng kinh tế tài chính ở Châu ¸ đã làm giảm mức tăng trưởng và làm mất ổn định ở hầu hết các 
nước khác trong khu vực.  Trong các năm từ 1995-2001, GDP tăng gần 7%, và GDP bình quân đầu người 
tăng gần 5%.  Đặc biệt ấn tượng là, trong những năm trước và trong thời kỳ khủng hoảng 1995-1999, trong 
khi Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng GDP trung bình 7%, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, và Thái Lan 
chỉ đạt dưới 4%.  Cùng với thành tựu tăng trưởng cao như vậy là sự ổn định giá đáng kể (xem Hình 2.2), hệ 
số giảm phát GDP từ 7% năm giảm xuống còn 3% năm vào năm 2000. Trong khi các nước khác trong khu 
vực đều phải chịu áp lực của cán cân thanh toán, Việt Nam lại củng cố được cán cân thương mại và tài 
khoản vãng lai của mình, đồng thời duy trì được cán cân thanh toán bền vững trong suốt những năm cuối 
1990 và đầu 2000 (xem Hình 2.3 và Chương 5). 
 
Như dự đoán, song hành với tốc độ tăng trưởng cao về thu nhập quốc dân là sự thay đổi cơ cấu.  Thay đổi 
này cũng giống như thành công của mô hình các nước đang phát triển có thu nhập thấp, tức là sự dịch 
chuyển từ đơn thuần sản xuất nguyên liệu thô sang có chế biến - giá trị gia tăng.  Ngành công nghiệp chế 
tạo đã tăng phần đóng góp vào GDP của mình lên 15,5% vào năm 1995, và lên gần 20% vào năm 2001, 
trong khi nông nghiệp giảm từ 22 % xuống còn 19% (xem Bảng II.1).  Sự vững mạnh trong tăng trưởng còn 
được thể hiện bằng sự suy giảm đóng góp của “khu vực dịch vụ”; đó là các ngành sản xuất hàng hoá, đặc 
biệt là hàng hoá thương mại (nguyên liệu thô và qua chế biến) tăng trưởng nhanh hơn so với các ngành 
sản xuất hàng hoá phi thương mại. 17 Một đặc điểm nổi bật của thay đổi cơ cấu là tăng trưởng nông nghiệp 
(xem Bảng II.2).  Trong khi nông nghiệp giảm tương đối thì tốc độ tăng trưởng tuyệt đối của ngành lại hơn 
gấp đôi tốc độ tăng dân số (ít hơn 2% năm).    
 

Do vậy, tăng trưởng cao của Việt Nam đúng là có“chất lượng cao”, điều này được định nghĩa và trình bày 
chi tiết trong Phụ lục 2 của Chương này. Tăng trưởng bao gồm sự dịch chuyển sản xuất sang hiện đại hoá 

                                                 
17 Ghi chú của Bảng II.1. là ý kiến trên là đúng khi không tính đến ngành xây dựng, ngành điện và ngành nước . 
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công nghiệp chế tạo, bình ổn giá cả, xuất khẩu mạnh, và tăng năng suất nông nghiệp.  Sự kết hợp hài 
hoà này sẽ được xem xét kỹ hơn trong phần sau.  
 
2.2.   Các nguồn gốc của tăng trưởng   
 
Các thành tích tăng trưởng cao của kinh tế Việt Nam đi kèm với những thành tựu còn rực rỡ hơn về xuất 
khẩu.  Đối với hầu hết các nhà quan sát, điều này không phải do ngẫu nhiên mà có, đó là do tăng trưởng 
trong quá trình chuyển đổi của nền kinh tế Việt Nam được xuất khẩu định hướng, và việc này kéo dài 
trong suốt thập kỷ 199018. 
  
Các nguồn gốc của tăng trưởng về phía cầu của nền kinh tế có thể được phân tích bằng việc sử dụng mô 
hình chuẩn thu nhập quốc dân, trong đó tiêu dùng và nhập khẩu là hàm của GDP (cũng như các biến số 
khác).  Nếu coi lãi xuất, các kỳ vọng và tài sản thực tế là đã cho trước, công thức GDP có thể được 
chuyển thành một hàm (mô hình) hành vi đơn giản như sau: 
  

GDP = α[GDP – tGDP] + I + G + X + βGDP 
  
Khi α là hệ số khuynh hướng tiêu dùng của thu nhập khả dụng, t là mức thuế thì [GDP – tGDP] là thu 
nhập khả dụng, và βlà khuynh hướng biên của nhập khẩu.  Ta có thể giản lược thành: 
  

GDP = [I – G – X]/[1 – α + αt + β] 
 Mẫu số của biểu thức bên phải được gọi là ‘số nhân’.  Cho các thay đổi GDP, 
 ∆GDP = ∆[I + G + X]/[1 – α + αt + β] 
 Và tốc độ tăng trưởng có thể được viết như sau: 
 y = [Sii + Sgg + Sxx]/[1 – α + αt + β] 

 
S tượng trưng cho các tỉ phần trong GDP, và y, i, g và x tương ứng là các tốc độ tăng trưởng của GDP, 
đầu tư, tiêu dùng của chính phủ, và nhập khẩu.  Sử dụng mô hình này, ta có thể tìm hiểu các nguồn của 
cầu thực tế của nền kinh tế Việt Nam.  Chúng tôi đã làm như vậy cho giai đoạn 1995 – 2000, vì trong 
những năm này, ta có các số liệu thống kê nhất quán về tất cả các tổng thu nhập quốc dân cần cho việc 
tính toán.19  Kết quả được trình bày trong Bảng II.4.  Đầu tiên, ta có thể lưu ý rằng “số nhân” của nền kinh 
tế trong những năm này là rất thấp, 1,08 (một mức tăng đơn vị trong trong phần tự chi tiêu làm GDP tăng 
1,08 đơn vị).  Giá trị thấp này phản ánh hệ số khuynh hướng biên cao cho nhập khẩu, khoảng hơn 3/5 

                                                 
18 Ta có thể đôi chút ngạc nhiên khi đọc các dòng sau đây trong báo cáo của IMF tháng 7 năm 1999, Việt Nam: Một Số Vấn Đề 
Được Lựa chọn,  

Trong quá trình tăng trưởng cao… sự thúc đẩy tăng trưởng chính là tiêu dùng cá nhân và các nguồn vốn FDI chảy vào 
trong nước… trái lại, khu vực bên ngoài đã đóng góp một khoản âm vào tăng trưởng trong thời kỳ này.  Điều này gợi ý 
rằng những năm giữa thập kỷ 1990 là thời kỳ tăng trưởng do nhu cầu trong nước định hướng… 
Xuất khẩu tăng nhanh (từ 1993-1997)… nhưng chậm hơn tăng trưởng nhập khẩu (IMF 1999, trang 5, 7) 

 Bản báo cáo tiếp tục đưa đến một kết luận ảm đạm, 
Nói tóm lại, cơ cấu của tăng trưởng sản xuất vào giữa thập kỷ 1990 đã tương đối không tốt: tăng trưởng chủ yếu là do 

sản xuất các hàng hoá thay thế nhập khẩu và các ngành công nghiệp phi thương mại (IMF 1999, trang 10) 
 Phương pháp đã được sử dụng để đưa ra kết luận này lấy từ công thức thu nhập quốc dân chuẩn.  Nếu giả định không có 
sự thay đổi hàng tồn kho thì theo định nghĩa, GDP bằng tổng của tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu của chính phủ, và xuất khẩu trừ nhập 
khẩu, hoặc: 
 GDP = C + I + G + (X – M) 
 Báo cáo của IMF đã coi tất cả các yếu tố này là phần cộng tính, và (X-M) là một số hạng duy nhất (xem  IMF 1999, trang 
7).  Từ năm 1993 đến 1997 là giai đoạn mà IMF đã dùng để tính toán, thì (X – M) là một số âm.  Vì thế, “khu vực xuất nhập khẩu đã 
góp một khoản âm vào tăng trưởng”.  Nếu kết luận này được chấp nhận thì nó kéo theo một kết luận nữa là khu vực xuất nhập khẩu 
sẽ đóng góp một khoản “dương” vào tăng trưởng khi và chỉ khi có thặng dư về thương mại.  Sẽ có rất ít nhà kinh tế học đồng ý với 
quan điểm này.  Đầu tiên, các tính toán đó không phản ánh “mức đóng góp vào tăng trưởng” (Bảng II.4), mà phản ánh các thành 
phần của mức cầu thực tế; nói một cách chính xác, phân tích về tăng trưởng phải xem xét cả mức cung.  Thứ hai, sẽ là không nhất 
quán trong phân tích nếu coi nhập khẩu là kết quả của xuất khẩu, do đã giả định ngầm bằng việc kết hợp xuất nhập khẩu thành một 
số hạng duy nhất và gọi đó là phần đóng góp của khu vực xuất nhập khẩu.  Trong phần trình bày đồ thị về mô hình Keynes đơn 
giản, khu vực xuất nhập khẩu đôi khi được thể hiện như một số hạng (X-M), nhưng đó là một hình thức rút gọn, không phải là một 
cách mô tả hành vi đầy đủ.  Thực ra, nhập khẩu là kết quả của tất cả các hạng mục của mức cầu thực tế, không chỉ riêng xuất khẩu.  
Hơn nữa, thành phần của nhu cầu nhập khẩu sinh ra trực tiếp từ xuất khẩu thường nhỏ hơn phần sinh ra do tiêu thụ hoặc đầu tư. 
19 Bảng số liệu mà IMF dựa vào để tính toán không gồm tổng tiết kiệm trong nước và thu ngân sách của chính phủ. 
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một chút.  Một số nhân thấp do một hệ số khuynh hướng nhập khẩu cao thì không tốt mà cũng chẳng 
xấu.  Điều này chỉ là một đặc điểm của những nước có thu nhập thấp đang tiến hành công nghiệp hoá 
nhanh.  Bản chất kém phát triển của những ngành công nghiệp sản xuất hàng hoá trung gian và cơ bản 
đã áp đặt hệ số nhập khẩu cao. 
  
Việc nghiên cứu bảng II.4 cho thấy mức tăng trưởng trong giai đoạn 1995 – 2000 là do xuất khẩu định 
hướng một cách mạnh mẽ, nếu xét rằng 2/3 tổng cầu là do tăng trưởng xuất khẩu.  Đầu tư tổng bổ sung 
20%, và chi tiêu thường xuyên của chính phủ góp 11% (trong đó thay đổi hàng tồn kho đóng góp phần 
còn lại). Phần đóng góp của tổng đầu tư từ ngân sách của chính phủ trung ương ít hơn từ ‘phần khác’, bao 
gồm phần chi tiêu cơ bản của các doanh nghiệp nhà nước, công ty liên doanh, và khu vực tư nhân.  Cột 
thứ hai trong bảng chuyển các phần trăm này thành các tỉ phần đóng góp vào tăng trưởng GDP 6,7% một 
năm.  Khi xét các thành phần của chi tiêu tịnh, hiệu số giữa đầu tư không từ nguồn ngân sách và các 
khoản tiết kiệm tư nhân là một số âm (“thắt chặt”), chính sách tài khoá là “mở rộng” về chi tiêu thường 
xuyên (thâm hụt tài khoản vãng lai), và hiệu số giữa xuất và nhập khẩu là số âm (“thắt chặt”).20

  
Dữ liệu không đủ để lặp lại phân tích cho năm 2001, nhưng ta biết rằng trong cả năm, xuất khẩu chỉ tăng 
4% theo giá trị hiện thời, và giảm trong hai quý cuối (World Bank 2002, trang 10).  Do xuất khẩu chiếm 
khoảng 55% của GDP trong năm 2001, ta thấy xuất khẩu đóng góp khoảng 45% vào tổng cầu.  Hai yếu 
tố quan trọng, một tích cực và một tiêu cực, sẽ quyết định tỉ phần đóng góp của tăng trưởng xuất khẩu vào 
tăng trưởng chung trong các năm tới.  Về mặt tích cực, do xuất khẩu tăng nhanh hơn GDP trong những 
năm 1990 nên tỉ phần xuất khẩu trong GDP tăng, cùng một tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sẽ đem lại sự 
thúc đẩy tăng trưởng cao hơn trước đây. Ví dụ, vào năm 1995, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 10% đã đóng 
góp 3,3% vào tốc độ tăng trưởng tổng, và vào năm 2000, con số này sẽ là 5,5%. Về mặt tiêu cực, trong 
trung hạn, nền kinh tế thế giới có thể không phục hồi đủ mạnh để tạo ra mức tăng trưởng xuất khẩu như 
trong những năm 1990.21

 

Nếu trong thời kỳ 2002-2010, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam ổn định ở mức trung bình 10% một 
năm, và tốc độ tăng trưởng GDP trung bình 7% là rất khả thi (với điều kiện tăng trưởng của các nguồn 
khác của cầu ít hơn 4%). Trong trường hợp dễ xảy ra hơn là xuất khẩu tăng 7% hoặc ít hơn, đầu tư và chi 
tiêu thường xuyên của chính phủ phải mở rộng nhanh hơn đáng kể so với những năm trước đó. 
 
Dựa trên khuôn khổ phân tích trong Chương I, chúng ta kết luận rằng thành tích xuất khẩu của những 
năm 1990 sẽ khó có thể được lặp lại.  Tốc độ tăng trưởng phi thường này là một phần của những thành 
tựu tăng trưởng chỉ xảy ra một lần duy nhất trong quá trình chuyển đổi từ kế hoạch hoá tập trung sang hệ 
thống thị trường điều tiết.  Hoạt động xuất khẩu kiềm chế hơn sẽ là tình hình chung của nền kinh tế thế 
giới.  Vì vậy, nếu đạt được tốc độ tăng trưởng GDP 7% thì sẽ không được coi là được “xuất khẩu định 
hướng” như trong những năm 1990.  Do chính phủ Việt Nam đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng của mình như 
vậy, họ sẽ phải tìm ra các nguồn cầu khác để thay thế cho vai trò chủ đạo trước đây của xuất khẩu. 
 
Sự thay đổi này trong chiến lược kinh tế là cần thiết cho giảm nghèo.  Chính phủ có thể sử dụng các 
phương tiện khác nhau khiến đầu tư nước ngoài trực tiếp tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn, và việc này 
sẽ giúp giảm nghèo, nếu thông qua kênh thị trường lao động, sẽ giúp tăng thu nhập bình quân của người 
nghèo.  Có hai yếu tố hạn chế quá trình này xảy ra.  Một là, giống trong trường hợp xuất khẩu, nguồn đầu 
tư nước ngoài trực tiếp tăng đặc biệt nhanh, một lần nữa phản ánh bản chất đặc biệt của quá trình chuyển 
đổi.  Hai là, không mấy ai nghi ngờ rằng những nguồn đầu tư này sẽ tập trung vào những khu vực phát 
triển nhất, vì vậy ảnh hưởng tới nghèo đói ở các vùng kém phát triển hơn chỉ là gián tiếp. 
 
Đầu tư của chính phủ trung ương có thể được mở rộng để thay thế cho những thúc đẩy của tăng trưởng 
xuất khẩu bị mất đi trong một chiến lược tăng trưởng do đầu tư công cộng định hướng, tương tự như những 

                                                 
20  Câu này đề cập đến các giá trị biên chứ không phải các giá trị trung bình. 
21Báo cáo của World Bank về Việt Nam (World Bank 2002, trang 4) lưu ý rằng ‘Sự suy giảm trong tăng trưởng GDP toàn cầu năm 
2001 là lớn nhất trong bốn mươi năm qua, trừ cuộc khủng hoảng dầu lửa đầu tiên vào năm 1974.  Sự chậm lại này đi cùng với việc 
lần đầu tiên giảm 14 điểm % trong thương mại thế giới, từ tăng trưởng 13% năm 2000 thu hẹp xuống 1% năm 2001.’   
‘Nền kinh tế của Việt Nam bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những yếu tố này do sự mở cửa của nền kinh tế …’ (tr. 5). 
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gì chính phủ đã theo đuổi trước đây.  Hơn cả trước đây, đầu tư công cộng có thể giúp tăng cường (thúc 
đẩy) đầu tư nước ngoài giúp tạo việc làm và tăng đầu tư  cho các dự án xoá đói giảm nghèo trực tiếp (đầu 
tư vì người nghèo, xem Chương IV).  Sự kết hợp hài hoà này cần được hoạch định một cách có chủ định 
và có mục tiêu về các khoản đầu tư của chính phủ trung ương và địa phương. Thêm vào đó, để hỗ trợ cho 
các chương trình mục tiêu xoá đói giảm nghèo, cần có các chính sách hỗ trợ “phổ cập”.22

 
Việc mở rộng đầu tư và chi tiêu thường xuyên của chính phủ không phải đối mặt với các hạn chế về ngân 
sách (xem Chương IV). Những hạn chế đó đã trói buộc các chính phủ khác trong khu vực nhưng lại không 
nghiêm trọng lắm ở Việt Nam. Trong năm 2000, tổng chi tiêu của chính phủ chiếm 24% GDP, và tổng thu 
ngân sách là 21% (với thặng dư trong tài khoản vãng lai). Tăng 3% đến 4% của cả chi tiêu và thu ngân 
sách của chính phủ là hoàn toàn khả thi, và không nằm ngoài quy mô của khu vực công cộng của các 
nước khác trong khu vực (Weeks 2001). 
  
Kết hợp chính sách hợp lý với may mắn giúp quá trình chuyển đổi của kinh tế Việt Nam sang kinh tế thị 
trường điều tiết được suôn sẻ với các tốc độ tăng trưởng đầy ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cực 
nhanh đã tạo nên một nền kinh tế đang có hoặc ở trên tỷ lệ tối ưu về hàng hoá thương mại và phi thương 
mại.  Nền kinh tế vẫn tiếp tục được xuất khẩu định hướng với tỷ phần của xuất khẩu đang tăng lên, có 
nghĩa là chính sách rất gần với chủ nghĩa trọng thương. Các thay đổi trong chế độ thương mại phải nhằm 
vào việc thay đổi kết cấu xuất khẩu và giảm nhập khẩu do việc thúc đẩy xuất khẩu đã rất thành công. 
 
Bảng 2.5 cho thấy nếu tiến hành so sánh giữa các nước, tỉ phần xuất khẩu của Việt Nam lớn hơn nhiều so 
với mức độ phát triển và qui mô đất nước. Bảng II.5 đưa ra tỷ suất xuất khẩu/GDP của 48 nước phân theo 
vùng có thu nhập thấp với số liệu đáng tin cậy. Trong số 48 nước này, chỉ có 6 nước có tỷ suất lớn hơn 
Việt Nam. Trong số 6 nước này, bốn nước là nước nhỏ, với dân số dưới 10 triệu người. Như đã rõ, tỷ suất  
thương mại trên GDP có quan hệ ngược chiều với qui mô đất nước. Chỉ một nước trong 6 nước đó, nước 
Ukraina, là có số dân gần bằng Việt Nam. Tuy cần những phép thống kê tốt hơn để có thể đánh giá Việt 
Nam là một nước định hướng xuất khẩu “quá mức”, chúng ta vẫn có thể khẳng định rằng phần xuất khẩu 
của đất nước lớn hơn nhiều so với mức thường thấy qua những bằng chứng quốc tế và trong lịch sử. 
 
Lời giải thích về mức độ xuất khẩu đáng kinh ngạc ở Việt Nam nằm trong chiến lược chuyển đổi từ cơ chế 
kế hoạch hoá tập trung sang định hướng thị trường của chính phủ. ý thức được những kinh nghiệm của 
các nước khác trong giai đoạn chuyển đổi mà ở đó, cán cân thanh toán là một trở ngại lớn và ràng buộc 
cho tốc độ tăng trưởng, chính phủ Việt Nam đã thành công trong việc theo đuổi chính sách trọng thương 
tối đa hoá tăng trưởng nhờ xuất khẩu. Nhưng không giống như những người theo chủ nghĩa trọng thương 
chỉ tìm kiếm thặng dư thương mại, chính phủ Việt Nam sử dụng những nguồn ngoại hối thu được để rót 
kinh phí cho một tiến trình tăng trưởng lệ thuộc nhập khẩu. Nhưng sự lệ thuộc nhập khẩu này không phải 
do chính sách thay thế nhập khẩu “méo mó”, mà từ mong muốn của chính phủ là thoát khỏi sự cô lập về 
công nghệ và tình trạng lạc hậu của nền kinh tế. 
 
Chiến lược này đã đạt được mục tiêu cung cấp tài chính cho giai đoạn chuyển đổi thông qua tăng trưởng 
xuất khẩu. Sẽ là không thực tế khi cho rằng tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sẽ tiếp tục được duy trì như của 
những năm 1990 trong thập kỷ tới, bất chấp tình trạng phát triển mạnh hay trì trệ của kinh tế thế giới, và 
ra chính sách để duy trì tốc độ này cũng là không thực tế. Nếu nền kinh tế có thể có một tỉ phần xuất khẩu 
“cực kỳ thấp” do chính sách nghiêng về chống thương mại thì tỉ phần xuất khẩu “cực kỳ cao” sẽ là do 
chính sách quá trọng thương. Nhưng những bằng chứng hiển nhiên cho thấy Việt Nam thuộc trường hợp 
thứ hai. 
 
2.3.  Những thay đổi trong cấu trúc quyền sở hữu  
 
Trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá tập trung ở Việt Nam, cho đến năm 1986 khi Đổi mới bắt đầu thì sản 
xuất được tổ chức thông qua các doanh nghiệp nhà nước và tập thể, cùng với sự tham gia rất ít của khu 
vực kinh tế hộ gia đình.  Khi Việt Nam bắt đầu chuyển đổi sang kinh tế thị trường thì cấu trúc sở hữu ngày 

                                                 
22  Việc này có thể là một phần trong thay đổi quy chế tài khóa cho phép cấp tỉnh có nhiều quyền tự chủ hơn (World Bank 2002, 
trang 18). 
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càng trở nên đa dạng hơn, với sự xuất hiện và phát triển tương đối nhanh chóng của khu vực tư nhân gồm 
có các công ty trong nước và các công ty có một phần sở hữu của nước ngoài (được gọi là các công ty có 
đầu tư nước ngoài).  Từ năm 2001, khu vực đầu tư của nước ngoài được chính thức công nhận như một bộ 
phận gắn liền của kinh tế Việt Nam và được đối xử công bằng như các hình thức sở hữu khác.   
 
Về mặt sở hữu, các doanh nghiệp được xếp vào hai nhóm: quốc doanh và ngoài quốc doanh. Nhóm 
ngoài quốc doanh lại được chia ra thành hợp tác xã, doanh nghiệp gia đình, doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân trong nước (xem Khung II.1). Tuy nhiên, có những hiểu lầm trong 
tranh luận về khu vực kinh tế tư nhân và những bất cập trong  phân tích và số liệu. Rất khó để có được 
các số liệu thống kê chính thức về các công ty tư  nhân và phương pháp tính toán các số liệu thống kê 
của Tổng cục Thống kê thay đổi theo từng năm. Hơn nữa, các phương pháp lại không nhất quán giữa các 
tỉnh (Steer và Taussig 2002, trang 6-7).  Điều này cần được làm rõ và tính đến khi đánh giá thay đổi trong 
cấu trúc sở hữu. 
 
Hình 2.4 chỉ ra rằng tỉ phần trong GDP (của) khu vực nhà nước tăng đều vào nửa đầu của những năm 
1990, và sau đó ổn định vào khoảng 40% vào nửa sau của thập niên. Tỉ phần việc làm của khu vực nhà 
nước giảm nhẹ vào hai năm đầu tiên của thập niên và sau đó dao động xung quanh mức 10%.  Không đi 
ngược lại những biện pháp quan trọng do chính phủ áp dụng khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường định 
hướng, khu vực kinh tế quốc doanh tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế mặc dù tỉ phần 
việc làm không tương ứng với tỉ phần của sản phẩm.  Sự mất tương ứng đáng kể giữa tỉ phần sản phẩm 
và tỉ phần việc làm của khu vực nhà nước là do cường độ vốn cao một cách tương đối của khu vực quốc 
doanh23.  Đối với một số người, điều này có vẻ bí ẩn, tăng trưởng việc làm diễn ra chậm chạp ở mức 2,2% 
một năm, ngược lại với sự gia tăng của sản phẩm công nghiệp và xây dựng ở mức 18,4% và 11,5% trong 
cùng thời kỳ ( Hình II.5).  Tăng trưởng nhanh của kinh tế nói chung và của xuất khẩu, công nghiệp, và xây 
dựng nói riêng đã không tạo được nhiều công ăn việc làm một cách tương ứng.   
 
Việc hấp thụ lao động thấp này phản ánh việc tăng hiệu quả sử dụng lao động của các doanh nghiệp nhà 
nước. Trong khi chưa có dữ liệu để kiểm chứng giả thuyết liệu đó là do giảm lao động dôi dư hay do tăng 
hiệu quả sử dụng các lao động còn lại, điều này vẫn phù hợp với đặc trưng chung của các doanh nghiệp 
nhà nước trong thời kỳ kế hoạch hoá tập trung là “giữ” lao động vì những lý do phi kinh tế. Trong bất kỳ 
trường hợp nào, sẽ không nhất quán nếu cho rằng các doanh nghiệp nhà nước hoạt động không có hiệu 
quả, và phê phán các doanh nghiệp này có tăng trưởng việc làm thấp. Hơn nữa, khẳng định rằng các 
doanh nghiệp nhà nước có cường độ vốn quá cao là một kết luận có tính suy diễn đáng ngờ hơn là một 
kết luận có tính  thực nghiệm. Kết luận này được suy luận từ 2 tiên đề: một dựa trên lý thuyết và một dựa 
vào thực nghiệm giả hiệu: 1) Các doanh nghiệp nhà nước thường được ưu đãi bảo hộ thương mại và sản 
xuất các sản phẩm thay thế nhập khẩu, theo định nghĩa là có cường độ vốn cao và 2) các công ty hoạt 
động trong lĩnh vực công nghiệp có bản chất là có cường độ vốn cao. Tiền đề đầu tiên không tính đến khả 
năng của việc chuyển đổi kỹ thuật và một loạt các bằng chứng thực nghiệm cho thấy những biến thiên kỹ 
thuật lớn trong các ngành công nghiệp. Tiền đề thứ hai bắt nguồn từ yếu tố cường độ vốn được trích dẫn 
từ thực tế của các nước đã phát triển. Có thể là các doanh nghiệp Việt Nam tạo ra tăng trưởng việc làm 
chậm như một hệ quả cố hữu của tiềm năng hấp thụ việc làm thấp. Điều này vẫn là  một giả thuyết không 
chứng minh rõ ràng được với các số liệu hiện có.  
 
Hình II.6 cho thấy tỉ phần của các hình thức sở hữu tư nhân trong  GDP của khu vực ngoài quốc doanh. Tỉ 
phần của khu vực đầu tư nước ngoài tăng nhanh chóng trong giai đoạn này24. Cũng giống như các doanh 
nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài bị chỉ trích vầ việc tăng trưởng việc làm chậm 
trong những năm 1990.  Một lần nữa, các lý lẽ được đưa ra là các doanh nghiệp này được bảo vệ thương 
mại và đây là nơi có cường độ vốn cao nhất trong nền kinh tế. Một lần nữa, cần phải phân biệt giữa những 
suy diễn trên cơ sở các giả định lý thuyết của trường hợp đặc biệt và các giả thuyết cần được kiểm chứng 
bằng thực nghiệm.  Hơn nữa, có lẽ phân tích không được toàn diện nếu đánh giá tác động tạo việc làm 

                                                 
23 Niimi và các cộng sự 2002, tr. 14 cũng cho rằng nguyên nhân dường như tại sự không nhất quán giữa số liệu GDP của Tổng cục 
Thống kê và các số liệu về việc làm của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội  
24 Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được chia thành hai loại, liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Các 
doanh nghiệp nhà nước thường có vốn góp vào doanh nghiệp liên doanh, chính vì vậy phần đóng góp của khu vực quốc doanh trong 
tổng GDP nói chung được ước tính thấp hơn thực tế. 
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của bất kỳ doanh nghiệp nào mà chỉ dựa vào việc xem xét doanh nghiệp đó một cách đơn lẻ. Tổng việc 
làm được tạo ra thông qua một ma trận đầu vào - đầu ra, và cũng có thể cho rằng một doanh nghiệp với 
khả năng hấp thụ lao động thấp  sẽ cung cấp được nhu cầu đầu vào trọng yếu cho một doanh nghiệp 
khác có khả năng hấp thụ lao động cao. 
 
Một cách cơ bản hơn, việc tăng trưởng việc làm chậm kết hợp với tăng trưởng đầu ra nhanh là một mô 
hình được trông đợi trong một xã hội đang chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị 
trường điều tiết.  Trong thời kỳ kế hoạch hoá tập trung, các doanh nghiệp không quyết định nhân lực dựa 
trên cơ sở  tối đa hoá lợi nhuận.  Quyết định về nhân lực bắt nguồn từ những mục tiêu nhằm đạt được các 
chỉ tiêu đầu ra do chính quyền trung ương đặt ra, có nghĩa là theo định nghĩa thị trường thì các doanh 
nghiệp đó hoạt động không có hiệu quả kinh tế.  Vì thặng dư của doanh nghiệp do giá cả điều hành nên 
không có khuyến khích cho việc thực hành hiệu quả kỹ thuật (ví dụ sử dụng đầu vào cực tiểu cho bất kỳ 
mức nào của đầu ra).  Với sự chuyển hướng sang kinh tế thị trường điều tiết, các doanh nghiệp nhà nước 
phải điều chỉnh theo hướng tạo lợi nhuận bằng việc giảm bớt nhân công để đạt được hiệu quả kỹ thuật, rồi 
điều chỉnh kỹ thuật để tạo ra hiệu quả kinh tế. Hình II. 7 thể hiện việc việc điều chỉnh thông qua đồ thị.  
Trong thời kỳ kế hoạch hoá tập trung, một doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu hoạt động tại điểm a.  Đặt giả 
thuyết có một công nghệ duy nhất, hoặc thay đổi công nghệ thì tốn kém về thời gian và đầu tư, mức nhân 
công hiệu qủa về công nghệ và kinh tế đối với cùng một mức đầu ra trong ngắn hạn là điểm b.  Để đáp 
ứng sự thay đổi sang kinh tế thị trường, khi đầu ra tăng trưởng, doanh nghiệp phải chuyển mức nhân công 
đến vectơ công nghệ A. Ba hướng khả năng điều chỉnh được trình bày trên đồ thị là: Đường I, sự điều 
chỉnh nhanh dẫn đến  giảm nhân công;  đường (dẫn) II, sự điều chỉnh giữ nguyên mức nhân công khi  đầu 
ra tăng;  và đường III, là sự điều chỉnh cho phép kéo dài tăng nhân công mặc dù không có hiệu quả. 
 
Hình 2.8 cho thấy tỉ phần của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong tổng đầu tư, và hình II.9 
cho thấy phần đóng góp của các doanh nghiệp này vào tăng trưởng. Tỉ phần đầu tư của các doanh 
nghiệp nước ngoài giảm xuống trong đợt khủng hoảng 1998 – 1999 tại châu á, tuy không rõ rệt lắm. Cũng 
trong thời này, đầu tư của khu vực quốc doanh đã tăng lên đáng kể, cả về giá trị tuyệt đối và tương đối so 
với các khu vực khác. Tỉ phần đầu tư của khu vực tư nhân trong nước dao động quanh mức trung bình 
24,3%. Thực tế này củng cố thêm cho quan sát trước đây là vai trò của khu vực quốc doanh trong nền 
kinh tế không hề giảm đi. Những trở ngại kinh tế chính đối với việc đầu tư của khu vực tư nhân trong nước 
là khả năng tiếp cận hạn chế đối với nguồn vốn, đất đai, lao động có tay nghề và thị trường nước ngoài. 
Những hạn chế phi kinh tế gồm có mức thuế tương đối cao, thiếu sự thống nhất trong điều tiết, và thiếu sự 
ổn định của chính sách.  
 
Sự điều tiết không rõ ràng cần được đặt trong bối cảnh cụ thể. Việc chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hoá 
tập trung sang kinh tế thị trường điều tiết, về bản chất, là một tiến trình chính trị. Trước tiên, tiến trình này 
bao gồm việc tạo ra sự đồng thuận trong giới chính khách trước những đối lập đáng kể. Thứ hai, không có 
sự đồng thuận chính sách quốc tế nào về một tiến trình hợp lý cho những đổi thay về chính sách. Thứ ba, 
không có sự thống nhất về một chế độ điều tiết phù hợp, vốn vẫn khác nhau giữa các quốc gia. Do đó, có 
thể thấy trước rằng trong giai đoạn chuyển đổi sẽ xảy ra việc thay đổi chính sách gây bất ổn cho khu vực 
tư nhân.  Sự bất ổn này dễ dẫn đến việc thực thi các chính sách không phù hợp.  Thứ tư, thái độ chung 
của công chúng ở Việt Nam đối với khu vực tư nhân là không thực sự có cảm tình, và điều này cũng ảnh 
hưởng tới chính sách của nhà nước.25   
 
Có cơ sở cho thấy các doanh nghiệp tư nhân trong nước bắt đầu tăng trưởng từ cuối những năm 1990 trở 
lại đây. Đó một phần là kết quả của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng Giêng năm 2000.  Luật này 
đã đánh dấu một kỷ nguyên mới đối với khu vực tư nhân ở Việt Nam. Số lượng các doanh nghiệp tư nhân 
đăng ký đã tăng hơn gấp đôi trong khoảng thời gian từ tháng Giêng năm 2000 tới giữa năm 2002. Trong 
năm 2002, khu vực tư nhân phi nông nghiệp tại Việt Nam cung cấp việc làm cho khoảng năm triệu người, 
trong đó các doanh nghiệp vừa và lớn chỉ tạo được một phần năm trong tổng số việc làm đó. Trong số 
hơn 35,000 doanh nghiệp đăng ký sau năm 2000, khoảng 70% là doanh nghiệp mới (Ngân hàng Thế giới, 

                                                 
25 Điều này được ghi lại trong rất nhiều kết quả điều tra (CIEM 2002;  Liesbet & Taussig 2002; và Ngân hàng Thế giới 2002). Những 
chứng cớ có tính giai thoại cho thấy rất nhiều người lao động vẫn coi làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước là có uy tín và ổn 
định hơn, và hậu quả của việc đó là các doanh nghiệp tư nhân trong nước thường phải trả lương cao hơn cho những lao động cùng 
chất luợng và nỗ lực.  
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2002, trang 12). Các doanh nghiệp tư nhân trong nước và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 
chủ yếu vào thành tích xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 1998-2002. 
 
Trong khi có thể vẫn còn quá sớm để đưa ra nhận định về thay đổi cơ bản trong cơ cấu sở hữu của nền 
kinh tế, có một số lý do để có thể tiên đoán trước việc tăng tỉ phần của khu vực kinh tế tư nhân vào cuối 
thập kỷ này. Trước tiên, chính sách của chính phủ đã chính thức có sự ủng hộ rõ ràng đối với việc phát 
triển của khu vực tư nhân. Tiếp theo sự ra đời của Luật Doanh nghiệp năm 2000, Hội nghị Ban Chấp 
Hành Trung ương lần thứ năm của Đảng đã thông qua nghị quyết giúp thúc đẩy sự phát triển của khu vực 
tư nhân.26 Nghị quyết nêu rõ khu vực tư nhân có đóng góp quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm, tạo 
thu nhập, đóng góp ngân sách, và giúp duy trì ổn định chính trị và xã hội. Một sự ủng hộ rõ rệt nữa đối với 
sự phát triển của khu vực tư nhân là quyết định cho phép các Đảng viên có sở hữu doanh nghiệp tư nhân 
được tiếp tục là Đảng viên Đảng Cộng sản. Phiên họp của Đảng và sau đó là chính phủ Việt Nam đã 
thông qua một số biện pháp cụ thể nhằm cải thiện môi trường hoạt động kinh doanh đối với khu vực tư 
nhân.27

 

Khung II.1. Bốn Hình thức Sở hữu  

Sở hữu độc nhất. Sở hữu độc nhất là chỉ có một cá nhân có trách nhiệm pháp lý vô hạn đối với các 
khoản nợ liên quan hay không liên quan đến kinh doanh. Trách nhiệm pháp lý không phải là lớn lắm đối 
với các doanh nghiệp loại này, do chúng khá nhỏ và hiếm khi tiếp cận với tài chính ngân hàng. Chúng 
dựa vào các khoản tiết kiệm nội bộ và các khoản vay không chính thức. Các doanh nghiệp thuộc loại 
hình sở hữu này cũng đuợc miễn thuế khi không hoạt động, đây là một ưu đãi đặc biệt đối với các doanh 
nghiệp nhỏ hoạt động theo mùa vụ.  
 
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn (với một hoặc nhiều chủ sở hữu). Các công ty trách nhiệm hữu hạn 
có hai hình thức. Hình thức thứ nhất là chỉ có một chủ sở hữu và phải là tổ chức chứ không phải cá nhân. 
Hình thức thứ hai thường gặp hơn là hình thức theo luật đòi hỏi phải có từ hai cá nhân trở lên là chủ sở 
hữu. Trách nhiệm của các chủ sở hữu giới hạn theo phần đóng góp của họ. Kinh phí có thể lấy từ nguồn 
gia đình hoặc vay ngân hàng (giống như truờng hợp sở hữu độc nhất) nhưng cũng có thể bằng cách 
tăng vốn đầu tư của các chủ sở hữu, hoặc có thêm chủ sở hữu mới.  
 
Công ty cổ phần. Các công ty cổ phần có từ hai chủ sở hữu trở lên. Họ cũng có trách nhiệm hữu hạn 
như trong trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn nhưng khác ở một số khía cạnh cụ thể. Trước hết, 
những công ty loại này không bị ảnh hưởng khi có cổ đông phá sản, hoặc cổ đông rút lui, hoặc cổ đông 
chết. Thứ hai là các quyết định của công ty là do một hội đồng quản trị đưa ra trong các buổi họp cổ 
đông. Bên cạnh các nguồn gia đình, ngân hàng và cổ đông chính, khả năng tài chính còn có thể dựa 
vào việc phát hành cổ phiếu. 
 
Liên doanh liên kết. Hình thức doanh nghiệp tư nhân mới này lần đầu tiên được giới thiệu trong Luật 
Doanh nghiệp 1999. Nó là giải pháp thay thế cho Sở hữu độc nhất trong trường hợp có hơn hai chủ sở 
hữu. Các đối tác là không giới hạn về số lượng, và cùng chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các nghĩa vụ 
hợp tác. Trách nhiệm của những người góp vốn hạn chế theo số vốn đóng góp. Tài chính có thể lấy từ 
nguồn gia đình, vay tín dụng, huy động vốn của các chủ sở hữu và phát hành tín phiếu. Hình thức này 
cho tới giờ chưa thấy phổ biến trong giới doanh nghiệp  
 

Nguồn: CIEM (2001) trích trong báo cáo của Steer vàTaussig 2002 

 

 

 
                                                 
26 Nội dung chính có tên gọi khá dài của phiên họp là “Tiếp tục đổi mới chính sách và cơ chế nhằm khuyến khích và hỗ trợ sự phát 
triển của khu vực kinh tế tư nhân”  
27 Báo cáo điều tra của Ngân hàng Thế giới 2002, trang 12-14 cung cấp chi tiết về các chính sách và biện pháp cụ thể  
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Hình II.1: Tốc độ Tăng trưởng GDP và GDP theo đầu người, 1985-2001 
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Hình II.2:  Tỷ lệ Thay đổi của Hệ số Giảm phát GDP, 1996-2001 
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Hình II.3:  Cán Cân Tài Khoản Ngoại Sinh, 1995-2001 
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Hình II.4: Tỉ phần của Khu vực quốc doanh trong GDP và Việc làm (%) 
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Nguồn: Niên giám Thống kê của Tổng Cục Thống kê  2000 và 2002. 

Hình II.5: Tốc độ Tăng trưởng GDP, Xuất khẩu, và Công nghiệp và Xây dựng (%) 
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Nguồn: Niên giám Thống kê của Tổng Cục Thống kê  2

Hình II.6: Thành phần Đầu ra củ
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Nguồn: Niên giám Thống kê của Tổng Cục Thống kê  2000 và 2002. 
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Hình II.7:  Trình bày đồ thị về sự Điều chỉnh của Doanh nghiệp N
Thị trường  

hà nước cho phù hợp với Điều tiết 

             Lao động 

              

                                                              Véc tơ Công nghệ  

                      

                                  

              

              

              

              quả kỹ thuật                                      

              

                                                                 

               0                                        Số lượng máy móc                                

 Hình II.8: Đầu tư theo hình thái Sở hữu 1995-2001 
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Nguồn: Niên giám Thống kê của Tổng Cục Thống kê  2000 và 2002. 
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Hình II.9: Đóng góp vào Tăng trưởng Xuất khẩu Phi Dầu khí (%) 
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Bảng II.1: GDP theo Ngành, Phần trăm của Tổng, 5-2001

 nh theo gi m 1995
 

  

 199  

 (tí á nă ) 

  

Đã điều 

chỉn ước tính ước tính 

Hạng mục 

h

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 

Nông ghiệp , lâm, ngư n 26.2 25.1 24.2 23.7 23.8 23.3 22.4

Nông nghiệp 2 20.7 20.3 .4 1

Lâm nghiệp 1.2 1.1 1.1 1.0 .0 . .9

− nghiệp 2 2.4 2.4 2

       

Công

22.3 1.3 20 19.9 9.0

1 9

Ng 2.7 .6 2.3 2.4 .5

 

 nghiệp 29.9 31.3 32.6 33.4 34.4 35.4 36.6

Khai thác mỏ 

Chế tạ

5.3 5.5 5.8 6.2 6.7 6.7 6.6

o 16 16.8 17.5 .0 19

 1 2.0 2.1 2

7 8.2 7.7 8

       

Dịch v

15.5 .1 18 18.8 .6

®iÖn/n−íc 1.7 .9 2.2 2.3 .5

Xây dựng 7.5 .9 7.5 7.5 .0

 

ô 43.8 43.6 43.2 42.9 41.9 41.3 41.0

Thương mại 17.2 17.2 17.0 16.8 16.4 16.3 16.4

Khách sạn 3.4 3.5 3.4 3.4 3.3 3.2 3.2

3.9 4.0 3.9 3.9

Tài chính 2.0 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1

4.8 4.8

Hành chính công 3.6 3.5 3.4 3.3 2.9 2.9

Giáo dụ 3.5

5.0 5.1 5.2 5.0 5.0 4.9

Nguồn: của World Bank vÒ V m. 

Ngành, Tốc độ Tăng trưởng, 1995-2001 
(tính theo giá năm 1995) 

   Rev Prel Prel

 1996

Giao thông/Viễn thông 4.0 3.9 4.0

2.0

Bất động sản 5.0 4.8 4.7 4.5 4.3

3.0

c 3.6 3.5 3.5 3.4 3.3 3.4

Khác 5.0

 website iệt Na

 

Bảng II.2: GDP theo 
  
 
 

1997 1998 1999 2000 2001

       

 

− 

nghiệp 4.4

Nông, lâm, ng

4.3 3.5 5.2 4.6 2.8
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N hiệp 4.6 5.0 3.6 5.5 4.0 2.0

 nghiệp 

iệp 4.1 1.0 4.3 3.8 11.6 10.6

       

ông ng

Lâm 2.0 .1 .4 3.1 .4 .3

Ngư ngh

Công nghiệp 14.5 12.6 8.3 7.7 10.1 10.3

Khai thác mỏ 13.6 13.2 14.0 13.4 7.2 4.1

11.7 11.3

điện/ ước 17.8 14.7 12 14.6 13.2

Xây dựng 16.1 11.3 -.5 12.7

      

8.7

Chế tạo 13.6 12.8 10.2 8.0

n− .3 7.7

2.4 7.5

 

Dịch vụ 7.1 5.1 2.3 5.3 6.1

Thương mại 9.7 4.4 2.0 6.3 7.2

Khác 4.5 2.5 4.1 6.9

Giao thô n 

thô 3.9 6.3 5.8 6.6

Tài chính 11.4 5.8 10.0 6.1 5.3

6.2 5.5 2.1 2.6 3.3

Hành chí h công 7.0 4.0 -5.5 3.9 4.0

8.0 7.1 6.8 2.3 4.0 7.0

ăng trưởng Việc làm, 199 1 (triệu) 

 Prel.

ạng mục

6.9

h sạn 10.2 7.0

ng/ViÔ

ng 7.4 8.9

4.3

Bất động sản 7.1

n 4.0

Giáo dục 

 

Bảng II.3:  T 5-200

 

H  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

       

33,761 34,493 35,233 35,976 36,702 37,721

 

Tổng 33,031

Tốc độ tăng 

trư 2.1 2.1 2.0 2.8ưởng 2.2 2.2

Theo ngành       

p 23,535 23,874 24,196 24,504 24,792 25,045 --

Nông, 

l©m,ng− 

nghiÖ

Tốc độ tăng 

trưởng 1.4 1.3 1.3 1.2 1.0

Công 

nghiệp 3,756 3,888 4,021 4,157 4,300 4,445 --

Tốc độ tăng  3.5 3.4 3.4 3.4 3.4
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trưởng

Dịch vụ 5,740 5,999 6,276 6,572 6,884 7,212 --

Tốc độ tăng 

trưởng 4.5 4.6 4 4.7 4.8 

Nguồn:  Tổng Cục Thống kê, Niên giám Thông kê 2000 (Hà Nội). 

 

ồn Gốc của Tăng Trưởng Việt Nam , 1995-2000 
 Phân tích vĩ mô

.7

  

Bảng II 4:  Các Ngu
 

   Tăng trư  ưởng

Loại  Phần trăm Tỉ lệ

Tiêu dùng tư nhân Không có  Không 

ổng vốn đầu tư 20.6 1.4 

có 

T

 Ngân sách công  8.2 .5 

 Khác 14.0 .9 

  

.5 

 [Thay đổi tồn kho] 1.6 .8 

  

Chi phí công thường xuyên 11.2 

    

Tổng xuất nhập khẩu tịnh 

 Không có  Không có 

uất khẩu  66.6 4.5 X

Nhập khẩu  Không có  Không có 

    

Tổng   100.0 6.7 

Ghi chú 

 Hệ số khuynh hướng biên cho tiêu dùng = 0,69  

 Hệ số khuynh hướng biên cho thuế = 0,12 

 Hệ số khuynh hướng biên cho xuất khẩu = 0,61 

Nguồn:  Tổng thu nhập quốc dân theo IMF 8/2000,  

Tr.  3, 4, 16; và  IMF 7/ 2002, tr. 30 and 33. 
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Bảng II.5: Các nước có thu nhập thấp,Tỷ suất trung bình Xuất khẩu/GDP, 1995-1999 

   

 Nước   

 Số Tỉ phần cao hơn VN Trung bình

Châu Phi 30 3 24.0 

Châu ¸ 7 0 21.9 

Châu Mỹ la tinh 2 0 23.7 

Các nước trong thời kỳ chuyển đổi 9 3 36.0

 48 6 26.1 

 

h sá  cao hơn Việt Nam, trừ các nước xuất khẩu dầu khí 

µ các n

    

Việt Nam    41.9 

   

Dan ch các nước có tỉ phần xuất khẩu/GDP

v ước không có số liệu, 

Dân số tính theo triệu người (số ghi trong ngoặc), 1999:

Châu Phi:  Bờ Biển Ngà (15,5), Gambia (1,2) & Mauritania (2,6) 

Các nước trong thời kỳ chuyển đổi: Moldova (4,3), Mông cổ (4,8), & Ukraine (50,0) 

Việt Nam: (77,5)   
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Phụ lục 1: ổn định 
 

do Xuất khẩu Định hướng  

được sử dụng như một luận cứ để chính phủ tiếp tục thực hiện những chính sách tương tự 
g tư ng được xem là làm giảm đi sự ủng hộ cho cái gọi là chương trình ổn định 

t cho chương trình ổn định hoá của IMF.  Trong một nền kinh 
 mở không có sự kiểm soát nhập khẩu thì “qui luật một giá” sẽ đúng.  Điều này có nghĩa là lạm phát của 

i sẽ làm tăng giá các hàng hoá phi thương mại.  Nếu một quốc 
 đang được chính phủ Việt Nam thực hiện, việc hạn chế 

hập khẩu để sẽ tạo r hát của các hàng hoá thương mại.   

g đưa ra được liên hệ rõ ràng 
ào giữa hai biến (Hình II.A).  giản đơn được sử dụng để kiểm tra giả thuyết một 

Người ta thường cho rằng Việt Nam đã đạt được sự ổn định kinh tế vĩ mô vào đầu những năm 1990 là do 
chính phủ tự chủ động thực hiện một chương trình ổn định hoá “Kiểu IMF”.  Nếu đó là sự thật thì điều này 
cũng có thể 
tron ¬ng lai.  Nã cã thÓ cò
hoá trọn gói “không chính thống” 
 
Mô hình Mudell-Flemmming là cơ sở lý thuyế
tế
các hàng hoá thương mại không thể vượt quá tốc độ lạm phát quốc tế.  Đối với hàng hoá và dịch vụ phi 
thương mại, mức lạm phát sẽ được quyết định bởi mức thừa cung tiền (mở rộng tiền tệ), mà một phần của 
nó sẽ làm tăng nhập khẩu và phần còn lạ
gia có chế độ thương mại chặt chẽ như chế độ
n  thu hút thừa cầu a lạm p
 

iệc xem xét tài khoá và lạm phát khônV một sơ đồ phân tán của sự thâm hụt 
Mô hình chính thống n

cách sâu sắc hơn.  Nếu pt là tốc độ thay đổi của hệ số giảm phát GDP, mt là tốc độ tăng tiền, và dt là 

thâm hụt thương mại thì giả thuyết ổn định hoá chính thống được công thức hóa như sau : 
 
(1) πτ  = α0 + α1λν[µτ−1] + α2λν[δττ

hống cho rằng lạm phát không có các thành phần cơ cấu (chỉ đơn thuần 
 một hiện tượng tiền tệ), α được dự báo là bằng không.  Tốc độ tăng trưởng của tiền tệ sẽ chậm lại trong 

 phải dương và cao, và hệ 

α2 phải âm và cao.  Tuỳ vào mức độ nó bị tiền tệ hóa, thâm hụt tài chính dft tạo ra tăng trưởng tiền tệ.  

y nói một cách khác, thâm hụt tài chính có tính chất lạm phát vì nó  tạo nên cung thừa tiền chứ không 
hải do tác động cầu thực tế của nó 28 . Vì vậy có thể chỉ rõ: 

(2) µτ = [δφτ]φ và, để thay thế: 

(3) πτ  = β0 + β1λν[δφτ−1] + β2λν[δττ]  + ε 
 
Dựa trên báo cáo thường niên của Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB 2001, tr. 430-438) và định nghĩa 
các biến số là hệ số giảm phát GDP, thâm hụt tài khoá và thâm hụt thương mại trong hàng hoá và dịch 
vụ, người ta có thể ước lượng được phương trình của thời kỳ 1985-2000 tại Việt Nam. Kết quả này không 
ủng hộ cho giả thuyết thâm hụt tài chính tạo ra lạm phát, nghĩa là giả thuyết giảm thâm hụt là mấu chốt 
trong việc đạt được ổn định kinh tế vĩ mô ở Việt Nam. ý nghĩa thống kê của mỗi hệ số được thể hiện trong 
ngoặc bên dưới hệ số đó.  Không có hệ số nào khác 0 lớn lắm, và tương quan chung là nhỏ. (Thống kê F 
ở xa so với giá trị giới hạn của nó). 
 
 pt  = -1.04 + .00{ln[dft-1]} + .16{ln[dtt]}   
 (.54) (.99) (.59) 

 AdjR2 = .03, Thống kê F = .16,  
 Thống kê Durb-Wat = .20, DF = 12 
 
Phân tích không chính thống sẽ biểu thức quan hệ lạm phát theo cách khác. Tỉ giá hối đoái danh nghĩa và 
lạm phát nội địa có liên hệ mật thiết với nhau. Trong trường hợp của Việt Nam, vào thời điểm 1985 – 
2000, R2 điều chỉnh tỉ lệ phần trăm tốc độ thay đổi hối đoái của hai biến số này là 0,41, với thống kê F là 
9,8, và độ co giãn không khác 1 là mấy. Trên cơ sở của mối quan hệ thực nghiệm này, ta có thể biểu thức 
hoá mô hình lạm phát như sau, trong đó xnt là tỉ giá hối đoái danh nghĩa: 

                                                

]  + ε 

 Do cách tiếp cận chính t
là
một giai đoạn để tránh liên hệ tương quan với thâm hụt thương mại.  Hệ số α1
số 

H
p

a

 
28 Thừa cầu thực tế có thể được xoá bỏ bởi chính lạm phát do nó tạo ra khi không tăng cầu tiền tệ .  
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(4)  πτ = [ξντ]µ 
Bản thân tỉ giá hối đoái danh nghĩa là hàm của áp lực cán cân thanh toán.  Thâm hụt thương mại được 
dùng để đo áp lực này trong tài khoản vãng lai và lưu lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài tịnh vào tài khoản 
này. 

(5) ξντ  = τφτ
θ1δφδιτ

θ2   
 Thay thế vào ta có phương trình ước tính sau: 
 (6) πτ  = φ0 + φ1λν[τδτ] + φ2

Thống kê Durb-Wat  = 1.38, DF = 9 

 cũng đủ để hỗ trợ cho kết luận ổn định hoá do “Xuất khẩu định hướng” để áp dụng 
ó như một giả thuyết tạm thời.  

λν[φδιτ]  + ε 
 
Như chúng ta đã định nghĩa về các biến, cả hai hệ số trong các biến hành vi đều được dự đoán là âm và 
có nghĩa.  Mặc dù mức tự do tương ứng với ước tính này là nhỏ (vì dữ liệu FDI bắt đầu có từ 1989), tương 
quan của chúng đựơc chứng minh là lớn. 
 pt  = - 4.09 - .22{ln[tft-1]} - .86{ln[fdit]}   

  (.09) (.06)  (.05) 

 AdjR2 = .35, Thống kê F = 3.94 (có ý nghĩa ở 0.05),  
 
 
Mô hình này có một số vần đề: 1) Số lượng quan sát nhỏ làm cho kết quả rất dễ bị ảnh hưởng khi đưa các 
dữ liệu mới vào. 2) Nếu sử dụng nguyên tắc 5% ý nghĩa thống kê thì chỉ có một hệ số có ý nghĩa và cũng 
chỉ xuýt xoát có ý nghĩa mà thôi; và 3) thống kê Durbin-Watson đồng nhất với sự tương quan theo chuỗi. 
Tuy nhiên, các kết quả
n
 
 Hình II.A Thâm thụt và lạm phát về tài chính, Việt Nam 1986-2000 
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Phụ lục  2:  Tăng trưởng ‘Chất lượng cao’ 
 
Mặc dù nền kinh tế Việt Nam đã có những thành tích thật ấn tượng, một vài nhà quan sát vẫn nêu lên 
những quan ngại về chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng của Việt Nam29. Việc xem xét các tài liệu 
viết về kinh tế Việt Nam có lẽ hợp lý cho một nghiên cứu học thuật hơn là cho một báo cáo chính sách 
như nghiên cứu này.  Phụ lục này chỉ giới hạn trong việc xem xét các các chỉ số kinh tế chính, và dựa vào 
đó, chúng tôi kết luận rằng tăng trưởng là “chất lượng cao”.30  Những đánh giá khách quan về thành tựu 
inh tế của một quốc gia có thể dựa trên hai cơ sở: các tiêu chí lý thuyết hoặc so sánh với các quốc gia 

iêng về mức độ tăng trưởng GDP (Bảng A2.1), kết luận là rất rõ ràng: Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam 

am là tỷ lệ đầu 
c trung bình vào 

t năm từ sau năm Bản ). T ên, ân ó m
Một tỷ lệ cao về đầu tư không phải là điều  đạt ®  c ược  giá  cơ sở tốc
t mà nó có thể duy ược. Đố i bất c c độ t trưởn o, tỷ u tư ức thấp n
c  điều đáng mong , do n  ng  hiệu q n đạ c tố Tỷ suất v
® một quốc gia sẽ là ố thống kê phù  hơn.  tiêu chí này, th  tựu  Việt Nam
rất g hoà DCND Lào, Việt Na hấp nhất tro g tất cả các 
q c so sánh. Bảng A2.3 cho thấy các tỷ s  vốn ®  qua t đượ ù hợ i những g
t tỷ suất qu ia p iển. quốc  có th ập c trung b
trong số nà g từ 4,5 đến 5,6, trong khi các nướ n có tỷ suất 
v  nhỏ hơn 4.  
 
Về kết qu − nói chung, các số liệu thống kê b ộ yếu m của Việt Nam.  Ngược l i, tỷ lệ đầu t
t  với những gì mà lý thuyết d án. N ét các ác, tỷ ầu tư  Việ ông c
cũng không thấp, mà phù hợp với mức độ phát triển và tốc độ tăng trưởng thực tế.  

trực tiếp. Cũng như trong trường hợp 
ầu tư tổng, nhiều hơn không hẳn là tốt hơn. Câu hỏi đặt ra ở mỗi quốc gia là liệu dòng đầu tư chảy vào 

                                              

k
khác. Những trình bày dưới đây, dù không phải hoàn toàn, chủ yếu dựa trên cơ sở thứ hai. Các quốc gia 
được chọn để so sánh là những nước ở khu vực Đông Nam á và Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều tiên. 
Để đảm bảo so sánh được, các số liệu được lấy từ Trung tâm Phục hồi Châu á của ADB . Trung Quốc 
không được chọn làm đối tượng so sánh, do diện tích quá lớn cũng như tính đa dạng của nó chỉ cho phép 
sử dụng quốc gia này làm đối tượng so sánh với một số ít các quốc gia khác, có lẽ chỉ có ấn Độ và Braxin.  
Do những trách cứ về những điểm yếu đáng chú ý của nền kinh tế Việt Nam là dựa trên những kết quả 
gần đây, phần này sẽ tập trung vào nửa cuối những năm 1990 cho tới năm gần đây nhất có số liệu thống 
kê. Trong tất cả các bảng, mức trung bình ở dòng dưới cùng là không kể Việt Nam.  
 
R
cao hơn mức trung bình trong 6 năm trong số 7 năm qua, đạt mức cao nhất trong 3 năm trong số 7 năm 
qua, và đạt mức trung bình cao nhất trong cả giai đoạn 7 năm. Hơn thế, các thành tích tăng trưởng đạt 
được trong hai năm 2001-2002 là ở mức cao nhất, và không thấy dấu hiệu suy giảm so với tình hình 
chung của khu vực31.  
 
Một dấu hiệu được coi là yếu điểm, hoặc thiếu tính bền vững, trong tăng trưởng của Việt N
tư tổng bị coi là thấp. Khi so sánh với các nước khác, tỷ lệ đầu tư của Việt Nam ở trên mứ
ất cả các 1997 ( g A2.2 uy nhi bản th điều ® không ấy đáng quan tâm. 
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Một điểm yếu thứ hai được nêu ra là việc thu hút đầu tư nước ngoài 
®

   
29 Một nghiên cứu có ảnh hưởng tới những người dễ bi quan là nghiên cứu của Dapice (2002) có tên là “Nền kinh tế Việt Nam: Câu 
chuyện thành công hay tình trạng lưỡng thể bất thường?”.  Mặc dù nghiên cứu đưa ra một số vấn đề đáng lưu ý xong lại không đặt 
các vấn đề ấy vào chung một bối cảnh phân tích mà lại thảo luận như thể các vấn đề này độc lập với nhau.  Một số “điểm yếu” của 
nền kinh tế được xác định trong nghiên cứu này dựa vào những số liệu thống kê cũ và không chính xác (ví dụ như việc gán cho tỉ lệ 
cơ cấu vốn/đầu ra tăng).  Một số điểm khác thì lại chủ quan, ví dụ như đánh giá rằng nguồn đầu tư nước ngoài trực tiếp là “đáng 
buồn” là đi ngược lại với các ý kiến thống nhất kể cả của IMF.  Trong một số trường hợp khác, những điểm “mạnh” và “yếu” được cho 
là một phần của một quá trình kinh tế duy nhất (ví dụ như tăng trưởng và gia tăng khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và thành 
thị). 
30 Điểm lại thành tích kinh tế Việt Nam tốt nhất là nghiên cứu của Arkadie và Mallon (sắp xuất bản), và chúng tôi xin cám ơn các tác 
giả đã cung cấp nghiên cứu này cho nhóm công tác của chúng tôi. 

31 Trong bản “báo cáo của nhân viên” IMF tháng 11 năm 2001 về kinh tế có viết: 
 

Cho đến nay, thành tựu kinh tế là tích cực trong năm 2001.  Mặc dù xuất khẩu chậm lại, tăng trưởng GDP thực tế là khá vững, lạm 
phát giảm, và vị trí bên ngoài được củng cố.  Việc thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô nói chung là đi đúng hướng, với đặc trưng là 
quan điểm tài khoá cẩn trọng, kiềm chế tín dụng…và quản lý tỉ giá hối đoái linh hoạt hơn (IMF 2001a, trang 4). 
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trong nước có phù hợp và hiệu quả không. Không giống như trường hợp đầu tư tổng, không có một hướng 
ốc gia phải trở lại với 

năm năm từ 
1996-2000, tiêu chí này đã p a ra hận  ràn t Na  tỷ ầu ước
tiếp trên đầu tư tổng trong n− m, và có mức b  nhất trong
t n.  Chóng ta có t luË g kh ã b» hứng y út ®Ç  nước n
t Õu.32

 
S iều khá bất ngờ n một sát v ào d hành tích xuấ tổ  biểu thị 
® giai đoạn 1996-2 Việt đạt t  tăn ng xuất khẩu hÊ 4 trong 
năm, và cũn nh quâ o nhất trong cả giai đoạn. Tốc độ tăng xuất khẩu bị giả
x  vào c  20  200 ng v o hơ  độ ưở u dịch q
tế.  Nói một cách khác thì Việt Nam , cũ − cá c kh ng k c (v  th  không h
toàn miễn cuộc suy thoái trên các thị trườn c tế.  Chúng tôi kết luậ phâ y bằ
B ả tỉ phần thâ vãng ong . Tro t cả g năm ày, Việt 
c ao hơn tất cả c ốc gi chứn Liệu có p  dÊ  củ  vấn đề

y không còn là một câu hỏi phức tạp sẽ được thảo luận chi tiết ở Chương Năm. 

húng tôi kết luận rằng tăng trưởng của Việt Nam là  có “chất lượng cao”: cao hơn rõ rệt so với mức trung 
ình của các quốc gia đối chứng, và có tỷ suất vốn đầu ra phù hợp với trình độ phát triển, được củng cố 

bằng nguồn đầu tư nước ngoài lớn, và được duy trì bền vững nhờ tăng trưởng xuất khẩu khá ấn tượng. 
Không quốc gia đối chứng nào đạt được thành tích này.  
 

Bảng A2.1:  Tăng trưởng GDP của Việt Nam  và các Quốc gia đối chứng, 1996-2002 

Quốc gia

dẫn lý thuyết nào rõ ràng để đánh giá mức độ phù hợp và hiệu quả. Do vậy, mỗi qu
tiêu chí đơn giản nhất là so sánh các mức độ tuyệt đối giữa các quốc gia (Bảng A2.4). Trong 

hải ®− một n  xét rõ g: Việ m có suất  ®  tư n−  ngoài trực 
íc cao nh

 thể kế
ất trong 4 tro
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ình quân 
 thu h

cao
u tư

 
goài oàn giai đoạ ng c  cho thÊ

rực tiếp là y

ẽ là một ® ếu có quan iên n ùng t t khẩu ng  để yếu 
iểm. Trong 002, Nam ốc độ g trưở  cao n t vào số 7 

g đạt mức bì
uống mức một con số

n ca
ác năm

 trưởng 
tăng tr

m 
uốc 01 và 2, xo Én ca n tốc ng mậ

ng nh c nướ ác tro hu vự à trên ế giới) oàn 
 dịch với 

ảng A2.6, mô t
g què

 lai tr
n về 

 nh÷n
n tích nà
 n

ng 
Nam m hụt tài khoản  GDP ng tÊ

ó thâm hụt c ác qu a đối g33.   đây hải là u hiệu a một  nan 
giải ha
 
C
b

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Trung bình

Việt Nam  8.9 7.8 5.6 4.7 6.5 5.8 6.4 6.5

Indonesia 7.8 4.7 -13.1 .8 4.9 3.4 3.7 1.7

Malaysia 10.0 7.3 -7.4 6.1 8.5 .3 4.1 4.2

Philippines 5.8 5.2 -.6 3.4 6.0 3.0 4.4 3.9

CHDCND Triều tiên 6.8 5.0 -6.7 10.9 9.3 3.1 6.3 5.0

Thái lan 5.9 -1.4 -10.5 4.4 4.6 1.9 5.3 1.5

CHDCND Lào na 6.5 3.0 6.8 5.9 5.7 5.8 5.6

Trung bình 7.3 4.6 -5.9 5.4 6.5 2.9 4.9 3.6

Ghi chú: Trong bảng này cũng như các bảng sau đây, dữ liệu của Việt Nam được in đậm nếu cao hơn mức trung bình của sáu quốc 
gia khác, và được in đậm đồng thời gạch chân nếu cao hơn tất cả các quốc gia khác. 
 

 

                                                 
32 Nếu chúng ta sử dụng tỷ suất đầu tư nước ngoài trực tiếp đối với GDP, thành tựu đạt được của Việt Nam có vẻ 
không được vững mạnh như thế. Do trước đây chúng tôi đã mô tả tỷ suất vốn đầu ra, ở đây tỷ suất đầu tư nước ngoài 
trực tiếp trên tổng đầu tư quốc nội có vẻ phù hợp hơn là tỷ suất đầu tư nước ngoài trực tiếp trên tổng sản phẩm quốc 
nội.  Đánh giá tích cực của chúng tôi về FDI cũng giống với quan điểm của IMF:  
 
Dòng chảy FDI vào trong nước của đầu tư nước ngoài trực tiếp (được báo cáo gồm tài sản đầu tư và vay nước ngoài 
của các liên doanh) dự đoán sẽ đạt khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ vào năm nay (2003)… để so sánh, có thể ghi nhận rằng tỉ 
phần FDI trong GDP của Việt Nam là cao hơn của Trung Quốc (IMF, 2003 trang 9). 
 
33 Ví dụ tăng trưởng mạnh đi kèm với tăng nhập khẩu nhanh khoảng 30% trong 10 tháng đầu năm 2003…Vào thời 
điểm này, mức thâm hụt thương mại đó (5,6% của GDP) là có thể chấp nhận được do nhu cầu đầu tư cho năng lực 
sản xuất mới.  Hơn nữa, một phần của việc nhập khẩu máy móc và thiết bị là do FDI “cấp vốn” (IMF 2003, trang 7). 
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Bảng A2.2:  Đầu tư/GDP của Việt Nam ác Q ia 6-

1

  và c uốc g  Đối chứng, 199 2002 

 996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Trung bình

Việt Nam  2 2 2 2 2 2

 3 3 1 1 1 1 2

4 4 2 2 24.0 24.5 3

2 2 2 1 2 20.6 19.3 2

 Triều tiên 3 2 2 2 2 2

4 3 2 2 2 2 2 2

8.1 8.3 2.5 22.2 3.9 5.9 na 5.2

Indonesia 0.7 1.8 6.8 1.4 6.1 17.4 4.3 0.7

Malaysia 1.5 2.9 26.7 2.4 7.2 0.8

Philippines 4.0 4.8 0.3 8.8 1.5 1.7

CHDCND 7.9 34.2 1.2 6.7 8.2 26.9 6.0 9.2

Thái lan 1.8 3.7 0.4 0.5 2.7 3.9 3.8 7.2

CHDCND Lào 29.0 26.2 24.9 22.7 20.5 21.0 na 24.1

Trung bình  34.2 32.3 21.7 20.4 22.7 22.3 21.6 25.6
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Bảng A2.3:  Tỷ suất vốn đầu ra theo dõi được của Việt Nam và các Quốc gia đối chứng, 1996-2002 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Trung bình

Việt Nam  3.1 3.6 4.0 4.8 3.7 4.5 na 3.7

Indonesia 3.9 6.8 -1.3 1

7

-3

- 1

G ng số liệu sử dụn ân ®− n ng g  

ảng A2.4:  Tỷ suất Đầu tư nước ngoài trực tiếp/ Tổng đầu tư quốc nội của Việt Nam và các Quốc 
gia đối chứng, 1996-2002 
 1996

4.4 3.3 5.1 3.9 4.6

Malaysia 4.1 5.9 -3.6 3.6 3.2 4.0 6.0 4.8

Philippines 4.1 4.8 5.3 5.5 3.6 7.0 4.4 4.8

CHDCND Triều tiên 5.6 6.8 -3.2 2.4 3.0 8.7 4.1 5.6

Thái lan 7.1 24.0 -1.9 4.7 4.9 2.6 4.5 5.3

CHDCND Lào na 4.0 8.2 3.3 3.5 3.7 na 3.7

hi chú: Nhữ g để tính bình qu ược i hiên

 
B

1997 1998 1999 2000 2001 2002 Trung bình

Việt Nam  27.0 12.4 5.9 1.3 2.3 na na 9.8

Indonesia 7.6 -6.9 -82.5 -44.8 -22.9 -9.6 19.9 -29.9

Malaysia na -10.1 -35.8 -21.8 -10.1 -3.1 -7.4 -19.4

Philippines na na na 3.5 1.3 7.1 12.3 2.4

CHDCND Triều tiên 7.7 8.7 -2.7 8.0 9.2 5.7 .1 6.2

Thái lan 4.9 8.5 1.4 -.4 -2.5 -4.4 -4.6 2.4

CHDCND Lào na na na na na na na na

Trung bình 6.7 .1 -29.9 -4.9 -5.0 -.9 4.1  

(không kể 

Indonexia) 6.3 2.4 -12.4 5.1 -.5 1.3 .1  

 

Bảng A2.5:  Tăng trưởng Xuất khẩu của Việt Nam  và các Quốc gia đối chứng, 1996-2002 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Trung bình

Việt Nam  41.2 24.6 2.4 23.2 25.2 6.5 7.4 18.6

Indonesia 9.7 7.3 -8.6 -.4 27.7 -9.3 3.7 4.3

Malaysia 5.9 .4 -6.8 15.3 16.1 -10.4 6.0 3.8

Philippines 17.8 22.8 16.9 18.8 8.7 -15.6 9.5 11.3

CHDCND Triều tiên 3.7 5.0 -2.8 8.6 19.9 -12.7 8.0 4.2

Thái lan -1.9 3.8 -6.8 7.4 19.5 -6.9 5.7 3.0

CHDCND Lào 2.6 -1.4 6.4 1.5 2.6 -.3 2.7 2.0

Trung bình  6.3 6.3 -.3 8.5 15.7 -9.2 5.9  
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Bảng A2.6: Tỷ suất Tài khoản vãng lai ngoại sinh/ GDP của Việt Nam và các Quốc gia đối 
1996-2002 

chứng, 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Trung bình

Việt Nam  -8.2 -6.9 -4.6 4.1 1.7 1.5 -2.8 -1.2

5.4 2.4

Indonesia -3.4 -2.2 4.3 4.1 5.3 4.9 4.3 2.5

Malaysia -4.8 -5.2 13.5 15.9 9.1 8.3 7.8 6.4

Philippines -4.8 -5.3 2.4 9.2 8.4 1.8 

CHDCND Triều tiên -4.4 -1.7 12.6 6.0 2.7 1.9 1.3 2.6

Thái Lan -7.9 -2.0 12.7 10.2 7.6 5.4 6.1 4.6

CHDCND Lào -16.5 -16.2 -10.1 -8.9 -8.3 -6.9 -5.6 -10.4

Trung bình -7.0 -5.4 5.9 6.1 4.1 2.6 3.2  
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Chương III:  Chính sách, Bất Bình đẳng & Đặc trưng của Người nghèo  

III.1.   Chuẩn nghèo, Cơ sở dữ liệu và Người nghèo 
 
Báo cáo này sử dụng những thông tin của một giai đoạn lịch sử lâu dài của các chính sách và các chương 
trình giảm nghèo ở Việt Nam từ ngày độc lập. Thậm chí từ trước thời kỳ đổi mới, các chỉ số xã hội của Việt 
Nam, ví dụ như tuổi thọ dự tính và tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, đã đạt mức khá cao trong bối cảnh thu nhập 
bình quân đầu người là rất thấp và nhiều hậu quả tàn phá của 3 thập kỷ chiến tranh.  
 
Vào năm 2000, chính phủ đã tìm kiếm hỗ trợ tài chính ưu đãi của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền Tệ 
Quốc Tế (thông qua các Điều kiện cho Tăng trưởng Giảm nghèo của quỹ này). Điều này đòi hỏi phải 
bước vào một tiến trình đưa ra tài liệu về chiến lược giảm nghèo phù hợp với yêu cầu của các tổ chức 
này34. Cả về mặt chính thức và trên thực tế, chiến lược của chính phủ đã và đang được thể hiện trong các 
tài liệu kế hoạch khác được lập ra để phục vụ cho tiến trình chính trị trong nước hơn là cho các tổ chức 
quốc tế. Những tài liệu như Văn kiện Chiến lược Giảm nghèo Sơ thảo và Văn kiện Chiến lược Giảm 
nghèo được soạn gửi cho các nhà tài trợ và cho vay vốn, được đề cập tóm tắt trong phần phụ lục của 
chương này. ở đây chúng ta sẽ xem xét các đặc điểm của người nghèo ở Việt Nam, phán đoán về tình 
trạng nghèo đói rút ra từ những đặc điểm đó, và những tiến bộ gần đây trong việc giảm nghèo.  
 
Phần này sẽ dọn đường để thảo luận các chính sách kinh tế vĩ mô sẽ được giới thiệu trong các chương 
sau. Việc này sẽ được thực hiện thông qua phân tích tiến trình giảm nghèo, và đặc điểm của người nghèo 
ở Việt Nam trong giai đoạn 1993-2002. Chúng tôi xác định các nguyên nhân chủ yếu đưa đến những 
thành tựu ấn tượng  của Việt Nam trong lĩnh vực giảm nghèo trong thập kỷ 90, cũng như những thay đổi 
tiềm năng về hình thái nghèo đói trong thập kỷ đầu của thế kỷ 21.  Các kết quả phân tích có ảnh hưởng 
quan trọng tới việc đưa ra dự báo về nghèo đói, cũng như các kiến nghị về mặt chính sách nhằm đạt được 
mục tiêu giảm nghèo ở Việt Nam.  
 
Phần phân tích này dựa trên các nghiên cứu về tình hình đói nghèo của đất nước trên cơ sở các chuẩn 
nghèo cụ thể. Nguồn thông tin chính lấy từ các cuộc Điều tra Mức sống Việt Nam do Tổng cục Thống kê 
tiến hành vào các năm 1993, 1998 và 2002 (VLSS1 và VLSS2, với thuật ngữ VLSS được sử dụng cho hai 
cuộc điều tra Hộ gia đình 1993 và 1998, và VLSS2 cho cuộc Điều tra năm 2002).  Một số nghiên cứu đã 
sử dụng các dữ liệu thu thập được qua Điều tra Hộ Gia đình đa mục tiêu do Tổng cục Thống kê tiến hành 
hàng năm. Do vấn đề về thước đo là hết sức quan trọng đối với kết quả phân tích, phần tiếp sau đây sẽ 
được dành cho việc thảo luận về các chuẩn nghèo được sử dụng ở Việt Nam, và một số “lệch lạc” có thể 
nảy sinh trong các cuộc điều tra khác nhau. Phần còn lại của chương này sẽ xem xét các đặc điểm của 
người nghèo và gợi ý của chúng cho các chính sách.  
 
Việc lựa chọn chuẩn nghèo phù hợp nhất đối với Việt Nam là một vấn đề gây tranh cãi, chủ yếu là giữa 
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội với Tổng cục Thống kê. Chúng tôi sẽ không đi sâu vào tranh cãi 
này. Thay vào đó, chúng tôi sẽ xem xét mỗi chuẩn nghèo với quan điểm riêng của nó. Tuy mức nghèo 
tuyệt đối có ý nghĩa quan trọng, nhưng những đặc trưng của người nghèo mới cần thiết để định hướng 
chính sách.  
 
Chuẩn nghèo do Tổng cục Thống kê đưa ra khác với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ở nhiều khía 
cạnh (xem Hộp III.1). Trước tiên, chuẩn của TCTK dựa trên một tiêu chí là 2,100 calo mỗi người mỗi ngày. 
Ngược lại, Bộ LĐ-TB-XH đưa ra một định nghĩa, về thực chất là theo quan điểm riêng của mình. Định 
nghĩa này được xây dựng trên cơ sở những nguồn lực sẵn có để chính phủ có thể hỗ trợ người nghèo, và 
có thể bị thay đổi tuỳ theo từng tỉnh hay từng thành phố phụ thuộc vào các nguồn lực của những đơn vị 
quản lý hành chính này.35  Chuẩn nghèo tuyệt đối của Tổng cục Thống kê là thước đo nghèo tính theo giá 
                                                 
34 Xem UNDP (2004), Lerche, Pincus & Weeks (2004), và Pincus & Thẵng (2004) về quá trình xây dựng chiến lược giảm nghèo ở 
Việt Nam. 
35 Conway (2001) phát hiện thấy các xã khác nhau ở Cao Bằng sử dụng các chuẩn nghèo khác nhau. Ông lập luận rằng việc tính 
tương đương thu nhập đối với chuẩn nghèo quy ra thóc/ gạo gây ra nhiều vấn đề. Khi xem xét kết quả điều tra mới đây về tình hình 
nghèo đói do Bộ LĐ-TB-XH thực hiện (Bộ LĐ-TB-XH 2001), cho thấy Tuyên Quang, một tỉnh miền núi có đủ điều kiện tham gia 
nhiều chương trình giảm nghèo do Chính phủ Việt Nam và cộng đồng tài trợ hỗ trợ, đang làm tốt hơn nhiều thành phố lớn của Việt 
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cả và, do vậy, được thay đổi theo thời gian cùng những thay đổi về giá cả. Chuẩn nghèo do Bộ LĐ-TB-XH 
đưa ra là tương đối. Thứ hai là, khi tính các chuẩn nghèo, Tổng cục Thống kê đã tính đến không chỉ thu 
nhập bằng tiền, mà còn cả những sản phẩm làm ra để sử dụng. Bộ LĐ-TB-XH chỉ tính đến yếu tố thứ 
nhất; có nghĩa là chỉ quan tâm đến việc ước tính thu nhập bằng tiền cần thiết cho các nhu cầu tối thiểu, 
không kể những sản phẩm tự làm ra để sử dụng. Kết quả của tình trạng này là Tổng cục Thống kê và Bộ 
LĐ-TB-XH đã đưa ra những ước tính khác nhau về tỉ lệ nghèo. Tổng cục Thống kế báo cáo tỷ lệ nghèo là 
37% vào năm 1998, trong khi Bộ LĐ-TB-XH báo cáo là 17% vào năm 2001. Sự khác biệt là quá lớn và 
không thể giải thích rằng đó là do tăng trưởng kinh tế trong 3 năm.  Do những khác biệt này, CPRGS đã 
kêu gọi đưa ra tiêu chí chung để ước tính : 
 
Trong tương lai, Việt Nam sẽ tiến tới việc sử dựng một chuẩn nghèo chung để tính tỉ lệ nghèo trên toàn 
quốc, có tham khảo các chuẩn nghèo quốc tế nhằm mục đích so sánh. (CPRGS 2001,  trang 17)  
 
Trên cơ sở dự đoán rằng Tổng cục Thống kê sẽ xây dựng chuẩn nghèo chung, nghiên cứu này sử dụng 
phương pháp luận và các ước tính theo chuẩn nghèo tuyệt đối.  ưu điểm của nó là giúp so sánh với những 
nghiên cứu trường hợp mẫu ở các nước khác cùng tham gia vào dự án khu vực này.  
 
Những nguồn số liệu để phân tích tình trạng nghèo đói , VLSS1, VLSS2 và VLSS02 có cỡ mẫu nghiên 
cứu là 4,800, 5,999 và 30,00036.  Các cuộc điều tra này cung cấp các số liệu có chất lượng và cả hai đều 
dựa trên những phương pháp chọn mẫu tốt. Một trong những đặc trưng hữu ích nhất của VLSS là có một 
bộ số liệu của 4,305 hộ gia đình được phỏng vấn trong cả hai đợt điều tra. Việc phân tích số liệu cho thấy 
việc phân loại 4,305 hộ gia đình này theo nhóm 20% chi tiêu hầu như phản ánh lại đúng tình trạng của 
4,800 hộ gia đình trong VLSS1. Nhóm mẫu này có thể được coi là đại diện cho toàn bộ dân số trong cả 
hai cuộc điều tra. Bảng hỏi được sử dụng trong hai cuộc điều tra tương tự như nhau, mặc dù lần thứ hai 
có chỉnh sửa và bổ sung thêm đôi chút. Những cuộc điều tra mẫu có tính đại diện toàn quốc này cung 
cấp số liệu về nhiều chủ đề, bao gồm: chi tiêu và thu nhập; giáo dục; y tế; sinh sản và dinh dưỡng; việc 
làm; di cư; nhà ở; các hoạt động nông nghiệp; kinh doanh hộ gia đình; tín dụng và tiết kiệm. Tuy VLSS02 
có nhiều điểm giống VLSS nhưng cũng có những khác biệt quan trọng.  VLSS02 không có nhóm hộ cùng 
được điều tra trong các cuộc điều tra VLSS trước, mặc dù sẽ có trong các cuộc điều tra sau này.  Thêm 
nữa là cỡ mẫu của VLSS02 lớn hơn cỡ mẫu của VLSS nhiều.  Tuy nhiên, VLSS02 bao gồm ít chủ đề hơn 
và sẽ được tiến hành thường xuyên hơn VLSS (hai năm một lần).   
 
Dẫu sao, có một số dự báo cần được làm rõ hơn (Xem Haughton 2001, trang12; và Ngân hàng Thế giới 
1999a, trang12 để biết chi tiết hơn). Trước tiên, tình trạng nghèo đói ở đô thị có vẻ như thấp hơn thực tế. 
Các số liệu của VLSS 1998 cho biết chỉ có 9% các hộ gia đình ở thành thị thuộc diện nghèo. Khung mẫu 
của VLSS2 có lẽ đã bỏ qua nhóm dân di cư, những người không có hộ khẩu thường trú ở những vùng đô 
thị này. Những nhóm dân di cư này rất có thể là những người nghèo nhất ở các đô thị, và do cuộc điều tra 
không tính đến họ nên tỷ lệ nghèo đói ở đô thị có thể đã được ước tính ở mức thấp hơn thực tế.  VLSS02 
sử dụng khung mẫu của Tổng điều tra dân số năm 1999, bao gồm tất cả số dân cư trú hơn 6 tháng tại bất 
kỳ địa phương nào. Tuy vậy, định nghĩa về cư trú lại thay đổi theo từng xã. Thứ hai là, có ít mẫu về những 
hộ gia đình mới hình thành trong VLSS2, và điều đó giảm tác dụng của những mẫu này khi phân tích một 
số vấn đề cấp bách như vấn đề di dân. Bảng hỏi VLSS02 không có câu hỏi xác định hộ di cư nên bộ số 
liệu VLSS02 không cho phép phân tích tách biệt hộ di cư hay cư dân lâu năm.  Một số nghiên cứu, kể cả 
nghiên cứu do UNDP tiến hành (2001) đã sử dụng số liệu thu thập được trong Điều tra Hộ Gia đình Đa 
mục tiêu. Tuy nhiên, không có nhiều thông tin về đặc điểm của cuộc điều tra này, chiến lược lấy mẫu, tính 
chất mẫu và thủ tục phỏng vấn. Kết quả là hầu hết các cuộc điều tra đều dựa trên số liệu của VLSS. 
 

 

                                                                                                                                                             
Nam trong công cuộc giảm nghèo. Mức độ nghèo đói của Tuyên Quang theo chuẩn nghèo mới là 6,9% vào năm 1999 và 3,6% vào 
năm 2000. Con số này là 10,9 và 9,1% tại Thành phố Hồ Chí Minh, là nơi có thu nhập bình quân đầu người cao nhất Việt Nam. Tỷ lệ 
đó ở Đà Nẵng là 12 và 9,4,  ở Hải Phòng là 7,2 và 5,0 .  Con số của Tuyên Quang thật khó tin.  
36 Trong VLSS02, số liệu chi tiêu được thu thập từ 30,000 hộ và được dùng để tính toán các chỉ số nghèo theo chi tiêu.  Tuy nhiên, 
số liệu thu nhập lại được thu thập từ 45,000 hộ khác, và vì vậy, tổng cỡ mẫu là 75,000 hộ. 
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Hộp III.1. Các chuẩn nghèo ở Việt Nam  

Tổng cục Thống kê và Bộ LĐTBXH đều đưa ra các số liệu ước tính về tình trạng nghèo đói ở Việt Nam, TCTK sử 
dụng phương pháp so sánh quốc tế, còn Bộ LĐTBXH dùng phương pháp và định nghĩa quốc gia về nghèo đói.  
 
Chuẩn nghèo quốc tế đã được áp dụng trong các cuộc Điều tra Mức sống ở Việt Nam (VLSS) do Tổng cục Thống 
kê tiến hành trong các năm 1992/1993 và 1997/1998. Các cuộc điều tra này đã được UNDP, Ngân hàng Thế giới và 
Cơ quan Phát triển Quốc tế của Thuỵ điển (SIDA) tài trợ. Chuẩn nghèo bao gồm tiêu dùng tối thiểu về lương thực 
(70%) và ồm hai bước. Bước thứ nhất xác định giá của một  phi lương thực (30%), và được xác định theo một trình tự g
số hàng g cấp dinh dưỡng cần thiết. Định lượng tuyệt đối của hoá lương thực đặc thù của người Việt Nam đủ để cun
số hàng ảo đủ 2100 calo mỗi ngày mỗi người. Mức tiêu thụ thực tế của  hoá đó dựa trên chuẩn quốc tế để đảm b
nhóm 20 ức lương thực tối thiểu đó. Bước thứ hai bổ sung thêm các % hộ gia đình thứ ba là tương đối gần với định m
chi phí c nh bằng mức tiêu thụ của nhóm 20% hộ gia đình thứ ba. ho các mặt hàng khác phi lương thực khác xác đị
Tổng hợ 1993 và 128 USD cho năm 1998 (sử dụng tỷ p cả hai bước cho kết quả chuẩn nghèo là 109 USD cho năm 
giá hối ® g thể so sánh trực tiếp với thước đo thông dụng oái danh nghĩa). Cần phải lưu ý rằng chuẩn nghèo này khôn
hơn là 1 ). Một cuộc điều tra hộ gia đình mới được dự định đô la Mỹ mỗi người mỗi ngày (sức mua tương đương - PPP
tiến hành vào đầu năm 2002.  
 
Chuẩn nghèo quốc gia do Bộ LĐTBXH xác định trong suốt những năm 1990 là thu nhập tương đương với sức mua 
15, 20 và 25 kg gạo mỗi tháng áp dụng chung cho tất cả các miền của Việt Nam, bao gồm khu vực miền núi và các 
vùng xa xôi hẻo lánh, khu vực nông thôn, và khu vực đô thị. Để định nghĩa về nghèo đói có ý nghĩa bao trùm hơn chứ 
không chỉ tập trung vào việc cung cấp lương thực đủ ăn và để cho phép nhiều hơn hộ gia đình nghèo tiếp cận được 
các chương trình xóa đói giảm nghèo của chính phủ, Bộ LĐTBXH gần đây đã nâng chuẩn nghèo lên và đưa ra các 
chuẩn khác khau cho các khu vực khác nhau như 80.000 ồng (5,5 USD) đối với các khu vực miền núi và các vùng  ®
xa xôi hẻo lánh; 100.000 đồng (6,9 USD) đối với các khu vực nông thôn và 150.000 đồng (10,3 USD) đối với các 
thành phố, thị xã. Trong một số điều kiện nhất định, các tỉnh và thành phố được phép tự nâng chuẩn nghèo lên cao 
hơn, tức là cho phép nhiều hộ gia đình hơn được hưởng lợi từ các quỹ nghèo đói. Do có sự gia tăng về chuẩn nghèo, 
bộ LĐTBXH đã điều chỉnh con số ước tính từ 11% năm 2000 lên mức 17% vào đầu năm 2001. Mục tiêu của chính 
phủ về giảm nghèo đến năm 2010 (còn 10%) được xây dựng trên chuẩn nghèo mới. 
 
Nguồn: Báo cáo LHQ 2001, trang 8  

 

Như đã được lưu ý trong chương I, Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới có tỷ lệ nghèo, bất kể 
đo bằng phương pháp nào, giảm đáng kể trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, từ 1993-2002. Việc 
mức độ nghèo đói trên toàn quốc giảm một cách rõ rệt không còn là một vấn đề phải tranh cãi. Tuy vậy 
cũng xuất hiện các ý kiến trái ngược nhau khi giải thích việc giảm nghèo hay dự báo cho tương lai. Các 
chỉ số phúc lợi phi thu nhập của các hộ gia đình cũng đã được cải thiện một cách đáng kể.  Trong giai 
đoạn từ năm 1992 đến năm 1998, tỷ lệ nhập học tiểu học vốn đã ở mức cao đối với cả học sinh nữ và 
nam, đã tăng từ 87% lên 91% đối với nữ, và từ 86% lên 92% đối với nam. Tỷ lệ nhập học trung học cơ sở 
đã tăng gấp đôi đối với cả học sinh nữ và nam, tương ứng là 61% và 62%. Trong năm 2000, tỷ lệ nhập 
học các cấp tiểu học và trung học cơ sở tương ứng là 90% và 72%.  Tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em 
dưới 5 tuổi còn tương đối cao nếu so với các chỉ tiêu khác về sức khoẻ trẻ em, nhưng đã giảm một cách 
đáng kể từ khoảng một nửa dân số xuống còn một phần ba trong thời kỳ 1993-1998 và tiếp tục giảm 
xuống còn một phần tư trong năm 2002.  Tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh giảm xuống còn 33 ph sinh ần ngàn ca 
sống (Ngân hàng Thế giới 1999a). Quá trình tham vấn được tiến hành trong các cuộc đánh giá nghèo đói 
có sự tham gia của cộng đồng (PPA) đã khẳng định các kết quả cải thiện về tình hình phúc lợi của các hộ 
gia đình . Tuy nhiên, những thay đổi về tình hình nghèo đói và chi tiêu theo đầu người lại phân bổ không 37

đồng đều theo các khu vực địa lý, cộng đồng dân cư và các nhóm dân tộc. Tình trạng nghèo đói ở cả hai 
khu vực thành thị và nông thôn đều giảm một cách đáng kể, nhưng khu vực thành thị giảm nhanh hơn38.   

 
Do nghèo và giảm nghèo trong giai đoạn 1993-1998 và 1999-2002 khá khác nhau về tốc độ và một số 
yếu tố giúp giảm nghèo nên việc phân tích nghèo đói của hai giai đoạn này một cách tách biệt sẽ có ích 
hơn.  

 

                                                 
37 Các kết luận của các đánh giá PPA này được nêu tóm tắt trong tài liệu Ngân hàng Thế giới 1999b và NHTG 2003. 
38 Điều này là đúng thậm chí ngay cả khi nghèo đói ở thành thị được ước tính quá thấp như đã được bàn đến ở các phần trên. 
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3.3.  Tăng trưởng, bất bình đẳng và đói nghèo, 1993-1998 
 
Giảm nghèo đã diễn ra ở tất cả 7 khu vực của đất nước tuy với các tốc độ khác nhau. Dưới đây, chúng tôi 
liệt kê các khu vực theo chiều giảm dần về tốc độ giảm nghèo cho giai đoạn từ 1993 đến 1998 với tốc độ 
giảm đo bằng đơn vị phần trăm, và các mức nghèo được ghi trong ngoặc (Ngân hàng Thế giới 1999a, 
trang 14): 
 

1. Đồng bằng sông Hồng, 34 (63 xuống 29%); 
2. Duyên hải Bắc Trung bộ, 27 (75 xuống 48%); 
3. Đông Nam bộ, 25 (33 xuống 8%);  
4. Miền núi phía Bắc, 20 (79 xuống 59%);  
5. Tây Nguyên, 18 (70 xuống 52%);  
6. Duyên hải Nam Trung bộ, 15 (50 xuống 35%); và  
7. Đồng bằng sông Cửu Long, 10 (47 xuống 37%)  

 
Tình trạng nghèo cũng đã giảm trong các nhóm dân tộc, từ 54% xuống còn 31% trong nhóm dân tộc Kinh 
đa số, nhưng giảm ít hơn trong các nhóm dân tộc thiểu số, từ 86% xuống còn 75% (Ngân hàng Thế giới 
1999a, trang 30). Các tỷ lệ giảm nghèo khác nhau đã dẫn đến kết quả là 80% người nghèo tập trung vào 
bốn khu vực là: miền Núi phía Bắc (28%); Đồng bằng sông Cửu Long (21%),Đồng bằng sông Hồng 
(18%) và Duyên hải Bắc Trung bộ (18%). 

 

Hình III.1 Các chỉ số nghèo đói (%) năm 1993 và 1998 
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Nguồn: Ngân hàng Thế giới. 1999, các trang 11,12. 

 
Tăng trưởng kinh tế nhanh đi đôi với gia tăng bất bình đẳng khiêm tốn đã góp phần tạo nên các thành tích 
đáng kể trong công cuộc giảm nghèo. Do tăng trưởng và bất bình đẳng là trung tâm của khái niệm và 
chiến lược tăng trưởng vì người nghèo, bất bình đẳng sẽ được phân tích kỹ hơn trong phần dưới đây.  
Phần này xem xét các thay đổi về phân bổ và nghèo đói đi kèm với tăng thu nhập bình quân đầu người. 
Theo định nghĩa, sự thay đổi về nghèo đói đo bằng thu nhập hay chi tiêu là kết quả của các thay đổi mức 
trung bình và thay đổi về phân bổ. Việc phân bổ được cải thiện (hoặc xấu đi) sẽ làm tăng (hoặc giảm) 
nghèo đói, đồng thời làm giảm tác động giảm nghèo của tăng trưởng.  
 
Trong những năm 1990, Việt Nam đã duy trì được một tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 7,2% với mức 
trung bình cao hơn một chút trong các năm 1993-1998. Kết quả là chi tiêu theo đầu người của các hộ gia 
đình Việt Nam đã tăng lên, trung bình là 43%, trong khi bất bình đẳng về thu nhập xác định bằng hệ số 



Gini tăng lên ở mức khiêm tốn, từ 0,33 lên 0,3539. Do vậy, người ta có cảm tưởng rằng tác động giảm 
nghèo của việc tăng rất nhiều trong chi tiêu bình quân đầu người chỉ bị hạn chế nhẹ do phân bổ kém đi. 
Mặc dù kết luận chung đó có thể được xem là đúng, cũng cần nhấn mạnh rằng hệ số Gini không phải là 
một hệ số thống kê phù hợp để giúp phát hiện các thay đổi độ co giãn của chuẩn nghèo tương ứng với 
tăng tr g, ® ®  bằng dạ ổ x chuẩn nghèo.  
 

ưởn ược xác ịnh ng phân b ung quanh 

Bảng  cho ta hai thước đo tăng trưởng thu nhập của các hộ gia đình. Dòng số 4 đo mức tăng trưởng về  3.1
thu nhập trung bình của mỗi nhóm 20%, còn dòng số 5 ước tính trung bình tốc độ tăng trưởng của mỗi 
nhóm 20%40. Trong khi các nhà kinh tế thường sử dụng chỉ số đầu, thì chỉ số sau lại là một thước đo tốt 
hơn để đo tăn − i nghèo (Ravallion và en 2001, trang 5). Hai thước đo này cho các kết g tr ưởng vì ngườ  Ch
quả khác nhau i ò số 4 ra rằng chi tiêu đầu người của hai nhóm 20% cuối cùng tăng chậm  đô  chút. D ng chỉ 
hơn h hãm trên đó. Ngược lại, dòng số 5 cho thấy tốc độ tăng trưởng của hai nhóm dưới cùng là cao ai n
nhất, điều này cho thấy ở giai đoạn đầu, các nhóm thu nhập thấp được hưởng lợi nhiều hơn từ kết quả 
tăng trưởng kinh tế cao41. Phương pháp đo lường của Ravallion và Chen, tuy vậy, vẫn còn có một số 
nhược điểm. Tr c với những hộ nghèo “mãn tính” và những hộ nghèo có thu nhập tăng, ướ  hết, tuy phù hợp 
nó đã bỏ qua  biến đi g của nh  gia đình không thuộc nhóm nghèo. VLSS2 cho  các chuyển xuốn ững hộ
thấy r  9,6% ố   h đã xuống qu hãm 20% trong giai đoạn 1993-1998 (Haughton 
2001b, trang 122), và một phần rất lớn trong số các “khối đá tảng đang chìm” này đã rơi vào tình trạng 
nghèo i. Cũng như vậy, hai nhóm 20% cuối cùng trong dòng số 4 không bao gồm các hộ được gọi là 

ằng

 đó

 s  hộ gia đìn rớt a hai n

“sao b ”42, tức là các hộ nghèo ở giai đoạn đầu, nhưng đã vượt lên qua hai nhóm 20% và thoát nghèo ăng
trong giai đoạn   (chiếm khoảng 8% tổng số hộ ). 

             

 kế tiếp gia đình

                                    
ông u ặ y n Kin  đi đế t   hác biệt trong các hệ số Gini là không đáng kể về mặt 
ª, “s  tăng có thể bỏ q trong ệ số ( K 2000b).  Tuy nhiên, dòng số 6 và 7 của Bảng III.1 cho thấy tỷ lệ 
ăm c a − n hiếm % số i è ) và ba nhóm dưới cùng (chiếm 95% số người nghèo 
93) đều giảm  trong khi các tỷ lệ của các nhóm nghèo nhất lại gia tăng một cách liên tục với trên 3%. 
 số 4 c tính toán  ác cu ều tra VLSS à VLSS2, là hai cuộc điều tra tiêu biểu, trong khi dòng số 
a trê g thống kê  gia đình mà thôi, tuy nhiên bảng này hầu như đại diện cho số liệu của VLSS1, chứ ít đại 
o sè ña VLSS2.
ách ® ng này chỉ n ả hèo n  cùng với vi ia tăng khiêm tốn của bất bình đẳng thu nhập. Phân tích 
 số liệ o kết luận  ười có gia tăng chi tiêu bình quân đầu 

y ộ i sao băng h ớ  hộ gia đình mà thu nhập đã tăng lên.  “Sao băng”, theo định nghĩa, là một vật thể 
ơi í quyển củ  h huỷ ng rong thời gian vài phút do bị cháy hoặc do va chạm với mặt đất. Người ta 
ọn g  băng là kh c
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: Chi tiêu đầu người theo các nhóm 20%, 1993 và 1998 
(Nghìn Đồng/người, theo giá năm 1993) 

NGHÈO CẬN NGHÈO TRUNG BÌNH GIẦU  CẬN GIẦU  Tổng  

Chi tiêu Bình quân theo đầu người, theo giá tháng 1/1998

1993 854 1233 1582 2098 3911 1936 

1998 1099 1632 2125 2929 6032 2764 

Số phần trăm thay đổi hàng năm về thu nhập  5.2 5.7 6.0 7.0 9.0 7.4 

Số phần trăm thay đổi hàng năm về thu nhập (chỉ 

có số liệu panel)     

5.3 5.7 6.1 6.9 8.5 7.2 

Trung bình của Tốc độ Tăng trưởng Hàng năm*/ 12.0 8.6 7.9 6.0 4.0 7.5 

 

Tỷ phần trong  tổng chi tiêu 

1993 8.8 12.7 16.3 21.7 40.4 100.0 

1998 8.0 11.8 15.4 100.0 43.7 21.2 

 

Bảng 3.1

Nhóm 

Nguồn: TCTK 2000b và */ các ước tính riêng của chúng tôi dựa trên các số liệu VLSS1 và VLSS2. 



Để tránh bỏ sót một số hộ gia đình đi xuống, việc tính toán có thể được thiết kế lại để có cả các hộ gia 
đình vốn không phải hộ nghèo trong giai đoạn đầu, nhưng đã trở nên nghèo ở giai đoạn sau43. Các kết 
quả tính toán này được trình bày trong Hình III.2, qua đó cho thấy dù có sử dụng bất cứ cách đo nào thì 
hộ nghèo vẫn có tốc độ tăng trưởng về chi tiêu bình quân đầu người cao hơn so với những hộ không 
nghèo44. Tuy vậy, nếu tính chung tất cả những hộ đã sống dưới chuẩn nghèo ở bất kể giai đoạn nào, thì 
khác biệt về tốc độ tăng trưởng giữa người nghèo và không nghèo sẽ nhỏ hơn nếu không tính đến tất cả 
những hộ không nghèo ở 45.   giai đoạn đầu
 
Như đã được đề cập ở trên, dòng số 4 của Bảng III.1 chỉ ra rằng nhóm h ộc ba nhóm 20% i cùng ộ thu  dướ
đã đạt được một tốc độ tăng g về thu nhập tr ình chậm hơn s  số hộ còn lại.  Kết quả dẫn  trưởn ung b o với
đến việc giảm tỷ phần chi tiêu của họ trong tổng chi tiêu chung, do vậy làm gia tăng bất bình đẳng thu 
nhập. Điều này được khẳng định bằng việc hệ số Gini tăng lên một chút, bất kể được tính trên cơ sở chi 
tiêu lương thực, phi lương thực46, hay tổng chi tiêu. Tuy nhiên ranh giới chênh lệch giữa người nghèo với 
nhau đã được xoá bỏ tương đối đáng kể.  

 

                                                 
43 Phương pháp này tương đương với phương pháp của Kakwani (1997), là người đã đưa ra cách tính đối xứng cho giai đoạn đầu và 
giai đoạn cuối. 
44 Người nghèo có mức chi tiêu thấp hơn người không nghèo, và có sự gia tăng ở tất cả các nhóm. Tuy nhiên, phép tính dựa trên 
cùng một bộ số liệu cho thấy người nghèo hơn thường có xu hướng có gia tăng chi tiêu bình quân đầu người (về giá trị tuyệt đối) thấp 
hơn mức này của người giàu, giả thiết là có sự phân bổ tăng trưởng đồng đều. 
45 Việc cải thiện điều kiện sống của người nghèo đã được khẳng định trong bốn báo cáo Đánh giá Nghèo đói có sự tham gia của 
cộng đồng (PPAs) thực hiện vào năm 1999 (Xem Turk 1999, các trang 23-26). 
46 Các chi tiêu phi lương thực thay đổi giống với thay đổi thu nhập hơn, và vì thế, hệ số Gini tính theo chi tiêu phi lương thực tương 
ứng có thể được sử dụng như giá trị gần đúng của hệ số Gini tính theo thu nhập. 
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Hình III.2: Trung bình của Tốc độ Tăng trưởng: Nhóm nghèo so với nhóm không nghèo 
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Bảng III.2. Hệ số Gini dựa trên chi tiêu 

 Lương thực  Phi lương thực Tổng cộng Trọng số nghèo 

1992-1993 .26 .47 .33 .16 

1997-1998 .26 .48 .35 .13 

Nguồn: Dựa trên số liệu VLSS1 và VLSS2. 

 
Tuy hữu ích, nhưng chỉ số Gini không thể được phân tách một cách trực tiếp để có thể phân tích các 
nguồn gốc sự thay đổi về bất bình đẳng. Chỉ số Theil có thể được sử dụng để phân tách các thay đổi về 
bất bình đẳng trong và giữa các nhóm. Phép phân tích này cho thấy đến 96% gia tăng bất bình đẳng ở 
Việt Nam trong giai đoạn 1993-1998 có thể là do có gia tăng bất bình đẳng giữa các khu vực nông thôn 
và thành thị, và chỉ có 4% là do có gia tăng bất bình đẳng nội bên trong khu vực nông thôn hoặc khu vực 
thành thị (Ngân hàng Thế giới 1999a, trang 67). Nếu tính đến cả yếu tố vùng, thì 83% gia tăng bất bình 
đẳng là do có gia tăng bất bình đẳng giữa các vùng, và 17% còn lại là do gia tăng bất bình đẳng nội bên 
trong các vùng. Bằng chứng này có thể giúp ta đưa đến giả thuyết rằng chính sự mở rộng khoảng cách 
chênh lệch giữa nông thôn và thành thị và bất bình đẳng giữa các vùng về tăng trưởng kinh tế là các 
nguyên nhân chính của gia tăng bất bình đẳng ở Việt Nam (Ngân hàng Thế giới 1999a, trang 67). 
 
Tầm quan trọng về chính sách của các phân tích này là không rõ ràng. Nếu suy luận cho rằng thu nhập ở 
thành thị tăng lên chính là thủ phạm, và kìm hãm tăng trưởng thu nhập ở thành thị chính là giải pháp, thì 
quả là hời hợt và ngây thơ về phân tích. Từ lúc thời kỳ chuyển đổi sang kinh tế thị trường bắt đầu, có 
khoảng 80% dân số Việt Nam sinh sống ở nông thôn. Nếu có một ‘qui luật thép’ trong quá trình phát triển, 
thì đó chính là sự đô thị hoá đi kèm với tăng thu nhập. Đô thị hoá là do việc xuất hiện các ngành công 
nghiệp có làm công ăn lương ở các thành thị và do đó lôi cuốn người ta di cư tìm việc làm. Do vậy, sẽ thật 
bất ngờ nếu như tăng trưởng kinh tế cao mà không đi kèm với gia tăng nhanh hơn về thu nhập ở thành thị 
so với nông thôn.  
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Một nguyên nhân thứ hai để có thể hoài nghi về lý giải ‘khoảng cách nông thôn - thành thị’ về bất bình 
đẳng chính là sự khác biệt cơ bản về cái gì đang được đem ra đo để so sánh các hộ gia đình ở thành thị 
và nông thôn. Các cư dân thành thị phải đối mặt với giá cả và chi tiêu sinh hoạt khác hẳn so với các cư 
dân nông thôn. Điển hình là giá lương thực và nhà ở luôn cao hơn, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh và 
Hà Nội, các loại phí, chính thức và ‘không chính thức’ về y tế và giáo dục cũng có thể cao hơn. Một điều 
có thể còn quan trọng hơn là các cư dân thành thị phải chi trả các chi phí mà cư dân nông thôn không 
phải chi. Quan trọng nhất trong số đó là phương tiện giao thông để đi làm, và các sản phẩm phục vụ nhu 
cầu thiết yếu khác: các sản phẩm này được sản xuất để tiêu thụ ngay trong nội tại các gia đình ở khu vực 
nông thôn, nhưng các gia đình ở thành phố lại phải bỏ tiền ra mua. Tổng kết lại, tất cả mọi khác biệt về 
giá cả và chi phí đó dẫn đến khác biệt thấp hơn nhiều về mức sống giữa thành thị và nông thôn so với cái 
gọi là khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn (Jamal và Weeks 1993, Chương 3). 
 
Lý thú hơn so với việc ‘bóc tách’ nông thôn - thành thị là việc xem xét đóng góp tương đối của tăng trưởng 
và phân bổ vào giảm nghèo ở Việt Nam trong giai đoạn 1993-1998. Sử dụng phương pháp Ravallion, ta 
thấy trong 20,8 điểm phần trăm giảm đi của chỉ số đếm đầu người (1993-1998), tăng trưởng đóng góp 
30,7 điểm và phân bổ đóng góp âm 7,6 điểm, và phần số dư không lý giải được, được gọi là hiệu ứng 
tương tác, đóng góp âm 2,3 (Ngân hàng Thế giới 1999a, trang137). Để kiểm chứng tính vững chắc của 
phát hiện này, mỗi người đều có thể tự mình thực hiện một phép tính ‘bóc tách’ như vậy bằng cách áp 
dụng công thức Kakwani (Kakwani 1997)47. Tính toán này là có cơ sở hơn về lý thuyết và tránh được vấn 
đề lý giải hiệu ứng tương tác, vì chính sự thay đổi tỷ lệ nghèo đã hoàn toàn được lý giải bằng các cấu 
phần tăng trưởng và tái phân bổ. Phép phân tích này cho kết luận rằng phần đóng góp của tăng trưởng 
và tái phân bổ sẽ tương ứng là dương 32,5 và âm 11,7. Do vậy, hơn một phần ba việc giảm nghèo tiềm 
năng đã bị triệt tiêu bởi sự gia tăng về bất bình đẳng; hay nói một cách khác, nếu như tăng trưởng là trung 
tính đối với phân bổ, thì nghèo đói đã có khả năng giảm được hai phần ba, thay vì chỉ giảm được hai phần 
năm. Cả hai cách phân tích ‘bóc tách’ này đều đưa đến các kết luận rằng (i) tác động của tăng trưởng 
đến nghèo đói trong suốt giai đoạn 1993-1998 là rất mạnh mẽ; (ii) hiệu ứng tái phân bổ có tác dụng 
“ngược” thay vì củng cố tác động giảm nghèo của tăng trưởng48. Các kết quả cho thấy gia tăng bất bình 
đẳng có vẻ là nhỏ, nếu được xác định bằng các số liệu thống kê chuẩn (nghĩa là thông qua hệ số ini), 

 nghèo. 

Ò phân tích chính sách, điều quan trọng là phải hiểu được các nguyên nhân của giảm nghèo và gia tăng 

 3,4% xuống còn 1,6% (Loan và nhiều người khác, 2001). Các nhân tố thuận lợi 

 G
nhưng lại có thể có tác động lớn tới giảm
 
§
bất bình đẳng trong thu nhập ở Việt Nam. Khi thực hiện điều đó, chúng ta đánh giá được liệu mô hình 
tăng trưởng và giảm nghèo có thể được tiếp tục đến hết thập kỉ đầu của thế kỷ hai mốt hay không. Phần 
lớn các nghiên cứu đều tán đồng với các lý giải về giảm nghèo ở Việt Nam trong giai đoạn 1993-1998. 
Vào năm 1993, một tỷ lệ lớn dân số nằm ngay bên dưới chuẩn nghèo, do vậy độ co giãn của giảm nghèo 
đối với tăng trưởng là tương đối cao (Haughton 2001, trang 16). Cùng lúc đó, độ co giãn cao cũng có 
nghĩa là việc giảm nghèo còn rất mong manh; một suy thoái nhỏ của nền kinh tế cũng đẩy nhiều hộ gia 
đình quay ngược trở lại cảnh nghèo đói (xem Hình 3.3). Trên 90% giảm nghèo xảy ra do có sự gia tăng 
thu nhập ở tất cả các ngành, và chỉ có 10% là do sự chuyển đổi từ các ngành có thu nhập thấp (tức là 
nông nghiệp) sang các ngành có thu nhập cao (Bales 2001). 
 
Thu nhập có được của các hộ gia đình phụ thuộc trước tiên vào thu nhập nhận được trên một đơn vị thời 
gian, và chỉ ở mức độ thứ cấp mới phụ thuộc vào số giờ làm việc (đối với những người lao động hưởng 
lương), hoặc số lao động có việc làm trong hộ gia đình (Hoàng Văn Kính và nhiều người khác, 2001). Tỷ 
lệ tham gia của lực lượng lao động đã nhích lên đôi chút, từ 85,7% năm 1993 lến 86,4% năm 1998 và tỷ 
lệ thất nghiệp đã giảm từ
khác, như giá cả nông sản thuận lợi, cũng đã góp phần giảm nghèo. Thật vậy, trong khoảng giữa các 

                                                 
47 Công thức bóc tách của Kakwani như sau: θij=Gij+Iij, trong đó θij –  thay đổi trong mức độ nghèo đói θ giữa hai thời điểm i và j, và 
mức nghèo này hoàn toàn được đặc trưng bằng chuẩn nghèo z, giá trị trung bình thu nhập à, và đường cong Lorenz (là một số đo 
chung cho mức độ bất bình đẳng tương đối về thu nhập) θ=θ(z,à,L(p));  Gij, Iij – thành phần tăng trưởng và tái phân bổ của thay đổi 
mức nghèo, tương ứng là: Gij = 0.5*[θ(z,µj,Li(p)) - θ(z,µi,Li(p)) + θ(z,µj,Lj(p)) - θ(z,µi,Li(p))];  Iij = 0.5**[θ(z,µi,Lj(p)) - θ(z,µi,Li(p)) + 
θ(z,àj,Lj(p)) - θ(z,àj,Li(p))]. Công thức Kakwani do vậy đã coi các thời điểm khởi đầu i và kết thúc j là tương đương. 
48 Về vấn đề này, Malaysia 1973-1989 có thể là một ví dụ cho Việt Nam noi theo, do thành phần tái phân bổ đóng góp đến 3,9% 
mức giảm trong tổng số 19,1% mức giảm của chỉ số đếm đầu người (Ahuja và nhiều người khác, 1997). 
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năm từ 1993 đến 1998, giá lúa gạo đã tăng được 62%, trong khi đó giá các mặt hàng phi lương thực chỉ 
tăng khoảng 23% (Haughton 2001). 
 
Nếu như các cách giải thích này là hữu ích để tìm hiểu các kết quả đạt được của Việt Nam về giảm nghèo 
trong những năm qua, thì chúng chỉ cho ta một chỉ dẫn rất hạn chế về việc liệu giảm nghèo có thể được 
duy trì trong tương lai hay không. Cụ thể là không rõ liệu thu nhập, nhất là thu nhập theo giờ, có tiếp tục 

ng lên hay không. Sụt giá nông sản do các mặt hàng nông sản chính gần đây rớt giá trên thế giới đã có 

huôn khổ này tạo ra sự tách biệt giữa các thay đổi về chế độ kinh tế và thay đổi điều tiết trong nền kinh 

 để các thay đổi mang tính đột phá trong hệ thống các 
huyến khích đó có thể tác động đến hành vi của các thành phần tham gia nền kinh tế. Một khi hành vi 

t¨
tác động tiêu cực rất lớn đối với thu thập của các hộ gia đình nông thôn, bao gồm nhiều hộ nghèo. Do 
vậy, chúng tôi cần một phương pháp mang tính phân tích cao hơn để xem xét mô hình giảm nghèo trong 
thời gian qua, và với mục đích đó chúng tôi sử dụng khuôn khổ phân tích như được trình bày trong 
Chương 1.  
 
K
tế chuyển đổi. Thay đổi thứ nhất là sự chuyển biến từ một nền kinh tế có kiểm soát mà ở đó giá cả không 
đóng chức năng phân phối, sang một nền kinh tế được điều phối bằng thị trường có điều tiết49. Sự tách 
biệt này đồng nghĩa với hai khái niệm về nghèo đói, là ‘nghèo đói cơ bản’ và ‘do thị trường phát sinh’. 
Nghèo đói cơ bản là do mức độ phát triển còn rất thấp của đất nước, và nó tồn tại không phụ thuộc vào 
bản chất nào của chế độ chính trị và kinh tế. Thêm vào đó, kinh tế kế hoạch hoá tập trung cũng có một 
hình thái đặc trưng nghèo đói riêng của mình là nghèo do chế độ kinh tế sinh ra, với nguyên nhân là sử 
dụng nguồn lực không hiệu quả. Kinh tế thị trường cũng sản sinh ra một biến thái nghèo đói của riêng 
mình là nghèo do thất nghiệp và không có đất. Các thay đổi chủ yếu về chế độ kinh tế, được thể hiện 
bằng việc tự do hoá giá cả ở Việt Nam trong các năm cuối thập niên 1980 và đầu những năm 1990, việc 
phê chuẩn khuôn khổ pháp luật cho khu vực kinh tế tư nhân, và việc phê chuẩn bộ Luật Đất đai mang 
tính chất đột phá vào năm 1993 đã tháo gỡ những vướng mắc cho quá trình hình thành thị trường. Như 
vẫn mong đợi, cần phải mất một số thời gian
k
đã thay đổi, thì kết quả sẽ là gia tăng rộng khắp về thu nhập và về hiệu ích của các yếu tố sản xuất, như 
đã được chỉ ra trong một loạt các nghiên cứu khác.  

Hình III.3: Phân bổ chi tiêu thực tế bình quân đầu người vào năm 1993, 1998 và 2002 

 

 

 
Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2003, trang 18 

 

                                                 
49 Một lần nữa, chúng tôi nhấn mạnh rằng một điều thấy rõ là tất cả các nền kinh tế thị trường đều được điều tiết một cách công khai 
theo một kiểu nào đó và ở một mức độ nào đó. 
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Do hiệu ứng chỉ-xảy-ra-một-lần của việc thay đổi chế độ kinh tế sẽ giảm dần theo thời gian, người ta có 
thể dự đoán rằng nghèo đói cơ bản sẽ giảm dần đến một mức ổn định, mức này được xác định bằng thu 
nhập bình quân đầu người ở vào một thời điểm nào đó và các cơ chế xã hội quyết định việc một số hộ gia 
đình không được hưởng các lợi ích của tăng trưởng. Các hiện tượng của thị trường như thất nghiệp, không 
có đất đai, và có thể là, bỏ học tràn lan sau tốt nghiệp phổ thông cơ sở đã xuất hiện và các tác động của 
chúng đang ngày một mạnh dần lên. Người ta có m rằng Việt Nam đã đạt đến mức bất bình 
đẳng của Trung Quốc là quốc gia đã bắt đầu quá trì h chuyển đổi từ một nền kinh tế có kiểm soát sang 
kinh tế thị trường khoảng 7 đến 8 năm trước Việt Nam50. Haughton (2001, trang 30) bình luận rằng ‘có 

i 
ăng trưởng nhanh đã dẫn đến việc ‘giảm nghèo nhanh trong các năm 1980, xong tiếp 

theo là một giai đoạn mà nghèo đói gần như không thể nào giảm hơn nữa’. Có một lý do để dự báo rằng 
nếu không có các chính sách phù hợp và hành động kịp thời để ngăn chặn gia tăng bất bình đẳng, thì sự 

h ra sẽ lấn át việc giảm nghèo cơ bản do tăng trưởng mang lại ( xem 
ình 1.1 trong Chương 1), và, như một hệ quả, các thành tựu đạt được của việc thay đổi chế độ kinh tế sẽ 
ị triệt tiêu và bị đẩy lùi. 

quốc gia nghèo nhất trên thế giới, với một lượng dân số lớn được xếp vào loại 
ghèo. Giai đoạn giảm nghèo một cách tương đối dễ dàng đã kết thúc, và làm thế nào để tránh được sự 

số liệu thống kê cho thấy rằng khoảng 
0% người nghèo có trình độ phổ thông cơ sở hoặc thấp hơn (CPRGS 2001, trang 22). Điều này nói 

ghèo tuyệt đối. Câu hỏi đặt ra cho chính sách là liệu gia tăng thu nhập có cao hơn 
ác chi phí cá nhân để có thêm một năm đi học hay không; liệu một hộ gia đình khôn ngoan có chấp 

một điều hơi thừa là cứ thêm một người nghèo vào số nhân khẩu của một gia đình, thì gia đình có xác 
suất trở thành hộ nghèo cao hơn. 

                                                

ét số lo ngại 
n

một nguy cơ là mô hình giảm nghèo ở Việt Nam sẽ có thể giống hệt như ở Trung Quốc là nơi mà các cả
cách kinh tế và t

gia tăng nghèo đói do thị trường sin
H
b
 
Dù cho thang đo trong Hình 1.1 thuộc Chương 1 chỉ mang tính giả định, nó cũng cho chúng ta một khuôn 
khổ hữu ích để tìm hiểu về quá trình giảm nghèo trong những năm 1990, và để dự báo quá trình này vào 
thập niên đầu tiên của thế kỷ thứ hai mốt. Mặc dù đã đạt được các thành tựu đầy ấn tượng, Việt Nam vẫn 
còn là một trong số các 
n
gia tăng của tình trạng nghèo đói phát sinh do thị trường và nguy cơ nghèo đói gia tăng trở lại là một 
nhiệm vụ khó khăn. Điều này đòi hỏi phải xây dựng và thực hiện một chiến lược tăng trưởng vì người 
nghèo. ở bước đầu tiên, tìm hiểu các nét đặc trưng của người nghèo hiện nay là quan trọng vì nó soi rọi 
cho các chính sách cần thiết làm cho tăng trưởng kinh tế trở nên vì người nghèo hơn. Dựa trên một số các 
nghiên cứu liên quan đến nghèo đói, bản Chiến lược Toàn diện về Tăng trưởng và Giảm nghèo (CPRGS) 
đã phát hiện ra các nét đặc trưng sau đây của người nghèo (CPRGS 2001, các trang 21-25).  
 
Thứ nhất, gần 80% người nghèo làm việc trong khu vực nông nghiệp. Sau khi đã kiểm soát về giới tính, 
độ tuổi, văn hoá, dân tộc của chủ hộ, nơi sinh sống (nông thôn hay thành thị), vùng, qui mô gia đình và 
số con, người ta đã phát hiện rằng xác suất là hộ nghèo của các hộ gia đình sống dựa vào nghề nông 
cao hơn so với các hộ phi nông nghiệp là 8 điểm phần trăm và con số này là có ý nghĩa thống kê (Đỗ 
Thiên Kinh, 2001). 
 
Thứ hai, người nghèo nói chung có trình độ văn hoá thấp. Các 
9
chung được giải thích rằng trình độ văn hoá thấp của các hộ nghèo làm giảm lợi tức từ tài sản và nguồn 
lực mà họ có, và ngăn cản họ tìm kiếm các công việc tốt hơn trong các ngành trả lương cao. Dựa trên giả 
thiết này, một nghiên cứu, dựa vào các dữ liệu VLSS1 và VLSS2, đã kết luận rằng việc tăng thời gian đi 
học của chủ hộ một năm cũng có thể giảm xác suất là hộ nghèo từ 20% xuống còn 18%, có nghĩa là 
giảm 2 điểm phần trăm (Đỗ Thiên Kinh, 2001). Bản thân kết luận này cũng có một giá trị nhất định đối với 
chính sách. Giảm xác suất là hộ nghèo, tất nhiên, được mong muốn hơn việc giảm số hộ nghèo được xác 
định bằng một chuẩn n
c
nhận chi phí cần thiết để đi học nhiều hơn hay không; nếu không có được câu trả lời cho câu hỏi này, thì 
kết luận trên sẽ là vô nghĩa đối với chính sách. 
 
Một nghiên cứu tương tự của cùng tác giả đã kết luận rằng tăng số lao động không biết chữ trong gia đình 
thêm một người sẽ dẫn đến tăng xác suất là hộ nghèo lên 10 điểm phần trăm vào năm 1993 và 5 điểm 
phần trăm vào năm 1998, trên mức cơ sở là 20%. Một lần nữa, kết luận này cho ta rất ít tính định hướng 
đối với chính sách. Do mù chữ là một nét đặc trưng cơ bản của người nghèo, kết luận này khẳng định lại 

 
50 Theo Yao (1999), hệ số Gini thu nhập đã tăng lên ở Trung Quốc từ 0,29 trong năm 1981 lên 0,39 năm 1995. 
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Các kết quả này khẳng định vòng lẩn quẩn của nghèo đói mà ai cũng rõ, đó là: thất học hạn chế khả 
ăng tiếp cận thị trường và thông tin, và đưa đến kết quả là không có nguồn lực để cho trẻ em đi học để 

ác định khác, ví dụ như phân biệt sắc tộc. Thứ hai, ở đây 
ó vấn đề nguỵ biện. Một điều còn chưa rõ ràng là giả thiết này mặc nhiên công nhận rằng người nghèo 

 

ình III.4.  Tỷ lệ nhập học đúng tuổi phân theo các nhóm 20% và trình độ văn hoá, các năm 1993 

n
đạt trình độ cao hơn.  Hình III.4 cho thấy tỷ lệ nhập học đúng tuổi theo các nhóm 20% chi tiêu, và đề xuất 
rằng bên cạnh việc mất việc làm và đất đai, nhiều hộ gia đình nghèo đã phải hy sinh việc học lên phổ 
thông trung học và cao hơn của con cái mình để bắt chúng làm việc và tạo ra thu nhập cho gia đình.  
 
Phương pháp tiếp cận mà trong đó thất học được coi như nguyên nhân của nghèo đói cần phải bị chất 
vấn. Thứ nhất, quan hệ nhân quả có thể xảy ra theo chiều ngược lại, hoặc cả hai đều được đồng thời phát 
sinh do nguyên nhân, hoặc các biến số không x
c
bị nghèo do họ có một trình độ văn hoá tuyệt đối thấp, hoặc do họ ít có của cải hơn những người không 
nghèo. Nếu theo cách thứ nhất, thì hướng của quan hệ nhân quả phải được xác lập, chứ không phải được 
giả định. Nếu theo cách thứ hai, thì đây là trường hợp nguỵ biện. Nếu người nghèo bằng một số phương 
tiện nào đó có thể nâng cao trình độ văn hoá chung của mình, người ta cũng có thể giả thiết rằng người 
không nghèo cũng có thể làm như vậy, để duy trì địa vị tương đối của họ. Do những người không nghèo 
có nhiều phương tiện  để đạt được mức gia tăng về trình độ văn hoá hơn những người nghèo, kết quả 
giảm nghèo sẽ là rất nhỏ, nếu không phải bằng không. Do vậy, ta có thể coi các kết luận của Đỗ Thiên 
Kinh về việc cứ thêm một năm học tập giảm xác suất là hộ nghèo được 2 điểm phần trăm là nguỵ biện. 
 
Như một hệ quả tất yếu của điểm này, cần phải chú ý rằng trình độ văn hoá của người nghèo ở Việt Nam 
là cao hơn một cách đáng kể so với những người nghèo ở các quốc gia khác có thu nhập bình quân đầu 
người tương đương. Yếu tố này cho phép đề xuất rằng ở các nước khác nhau, trình độ văn hoá cao hơn 
không phải là một biến số lý giải tỷ lệ nghèo đói xác định theo thu nhập.  Tất cả mọi người trong một quốc 
gia đều phải có quyền được học tập không phân biệt mức thu nhập, và tình trạng mù chữ là một tai hoạ 
của xã hội mà bất cứ một chính phủ có trách nhiệm nào cũng cần phải thanh toán nó. Tuy nhiên, điều 
không xảy ra theo sau các quyền cơ bản đó là trình độ văn hoá tăng lên và nghèo đói giảm sẽ giúp xóa 
bỏ nghèo đói. Kết quả có thể chỉ là người nghèo được giáo dục tốt hơn và có tỷ lệ biết chữ cao hơn. 

H
và 1998 (%) 

 

 
Nguồn: N

 

Một kết luận thứ ba và lý thú hơn được báo cáo trong CPRGS là các hộ gia đình nghèo thường có ít hoặc 
không có đất, và điều này có xu hướng tự nó tiếp diễn, đặc biệt đối với trường hợp ở đồng bằng sông Cửu 
Long. Việc không có khả năng tiếp cận đất đai giúp giải thích tại sao khu vực này chỉ đạt được tỷ lệ thấp 

guyễn Nguyệt Nga, 2002. trang 3. 
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nhất về u lúa gạo và giá cả nông sản thuận lợi trong suốt 
những n
 
Một ngh t khu vực trồng lúa của tỉnh An Giang cho thấy một kết quả là 

g nghèo đói là không đối xứng. Các thay đổi bất lợi về giá cả 
áng kể, do nhiều hộ gia đình thuộc nhóm cận nghèo đã rớt 

xuống nhóm nghèo. Việc tăng giá lúa ít có tác động nhỏ tới người nghèo, do họ không có nguồn lực, đặc 
biệt là đất đai, để tranh thủ cơ hội. Cũng chính nghiên cứu này đưa ra kết luận rằng các hộ gia đình 
nghèo ít có cơ hội tiếp cận các nguồn tín dụng (CRP/ActionAid 2000). Tuy sự tiếp cận tín dụng của người 
nghèo đã được cải thiện nhờ “Dự án Cung cấp Tín dụng cho Người nghèo” trong “Chương trình Xoá đói 
Giảm nghèo Quốc gia”, vẫn còn một số lượng đáng kể những người nghèo không được tiếp cận với tín 
dụng. Có bằng chứng rõ ràng về việc phân bổ tín dụng là bất lợi cho các hộ gia đình có ít đất và trình độ 
văn hoá thấp (Đỗ Quí Toàn và nhiều người khác, 2001).  Đa số các hộ nghèo và rất nghèo ở Đồng bằng 
sông Cửu Long đều phải vay tín dụng từ các thị trường không chính thức với lãi suất cao từ 5% đến 30% 
mỗi tháng. Trên các thị trường chính thức, lãi suất thông thường là từ 1,2% đến 1,5% (CRP/ActionAid 
2000). Cũng chính nghiên cứu này cho kết luận rằng 65% số hộ gia đình nghèo được phỏng vấn đã cho 
rằng tăng cường tiếp cận tín dụng là nhu cầu lớn nhất đối với họ. 
 
Do thu nhập tiền mặt thấp, nhiều hộ gia đình đã sử dụng vốn vay cho những mục đích không giống với 

i ăn theo cao. Các hộ gia 

 20% của nhóm 
đa số Kinh và thiểu số Hoa.  

g trình Phát triển Nông thôn Miền núi Việt 
am -Thuỵ điển (Turk 1999, các trang 30-35).  

                                                

 giảm nghèo mặc dù có sự bùng nổ về xuất khÈ
ăm 1993-1998.  

iên cứu của CRP - ActionAid về mộ
tác động của thay đổi về giá lúa đến tình trạn
làm gia tăng tỷ lệ nghèo đói một cách khá ®

các mục đích trong hợp đồng vay vốn chính thức, thường là cho các khoản chi tiêu dùng. Nghiên cứu này 
kết luận rằng chính việc này đã làm giảm tính xứng đáng được vay vốn tín dụng của người nghèo. Kết quả 
là khả năng tiếp cận tín dụng trong tương lai bị giảm đi, khiến cho các gia đình càng khó thoát nghèo hơn. 
Việc tiếp cận đất đai và tín dụng vốn đã hạn chế lại càng bị hạn chế hơn do không có thông tin về luật 
pháp, chính sách và thị trường, khiến cho người nghèo càng khó khăn hơn để thoát ra khỏi tình trạng 
nghèo đói của mình.  
 

hứ tư, các hộ gia đình nghèo có xu hướng là các hộ đông người với tỷ lệ ngườT
đình đông con và ít lao động đa phần là nghèo. Số người trung bình trong hộ gia đình thuộc nhóm nghèo 
nhất là 5,6 năm 1998, so với 4,1 của nhóm giàu nhất (Đỗ Thiên Kinh và nhiều người khác, 2001). Trong 
năm 1998, mỗi bà mẹ trong nhóm nghèo nhất có trung bình 3,5 con, so với 2,1 con trong nhóm giàu nhất. 
Qui mô gia đình lớn đi liền với tỷ lệ ăn theo cao. Tỷ lệ này của nhóm nghèo nhất là 0,95 và của nhóm 
giàu nhất là 0,37  (CPRGS 2001, trang 23), và tỉ lệ này có liên quan tới mức đói nghèo cao hơn51. Tỉ lệ 
người nghèo trong nhóm dân tộc thiểu số, không kể nhóm người Việt gốc Hoa, là cao. Các hộ gia đình 
dân tộc thiểu số có xác suất là hộ nghèo trong khoảng từ 32% đến 37%, so với xác suất

 
Thứ năm, phần lớn người nghèo sống ở các vùng nông thôn, các vùng xa xôi hẻo lánh hay dễ bị thiên tai 
tác động, là những nơi có cơ sở hạ tầng vật chất và xã hội tương đối kém phát triển. Do mức thu nhập của 
họ rất thấp và không ổn định, họ có khả năng tiết kiệm thấp và khó có thể đương đầu được với tình trạng 
mất mùa, mất việc làm, thiên tai, suy sụp sức khoẻ và các tai hoạ tiềm năng khác. Điều này đã được nêu 
rõ trong bốn báo cáo Đánh giá Nghèo đói có sự Tham gia của cộng đồng trong năm 1999 của Action Aid 
Vietnam, Oxfam GB, Save the Children Fund (UK) và Ch−¬n
N
 
Cần thiết phải bình luận thêm về bằng chứng rằng đại đa số người nghèo sống ở nông thôn. Kết luận 
thường được rút ra từ bằng chứng này là việc giảm nghèo đòi hỏi phải chú trọng vào tăng trưởng trong 
nông nghiệp. Tuy nhiên, do một số lý do, điều này là một suy luận mang tính hời hợt. Nếu như ai cũng 
nhận thấy rằng đại đa phần các hộ gia đình nghèo kiếm thu nhập của mình từ việc buôn bán trên đường 
phố, liệu họ có tự động đi đến kết luận rằng biện pháp chính sách sẽ phải là xây dựng các sạp hàng và 
cung cấp đào tạo về kế toán hay không. Để có hiệu quả hơn có thể là cần phải đẩy mạnh tăng trưởng về 
khả năng tạo việc làm trong các ngành khác có khả năng cho thu nhập cao hơn. Tương tự như vậy, tình 
trạng nghèo đói ở các vùng nông thôn có thể được giảm một cách có hiệu quả nhất bằng tạo việc làm 

 
51 Đỗ Thiên Kinh và nhiều người khác đi đến kết luận cho rằng nếu như số con trong gia đình tăng thêm một thì xác suất là gia đình 
nghèo cũng tăng thêm 7 điểm phầm trăm đối với năm 1993 và 12điểm phầm trăm đối với năm 1998, trên mức chuẩn là 20%. 
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việc trong lĩnh vực phi nông nghiệp, hoặc bằng một chính sách liên kết chế biến với sản xuất nông 
nghiệp. Ví dụ, phần lớn việc giảm nghèo ở nông thôn của Hàn Quốc đạt được thông qua việc chuyển đổi 
các hộ gia đình và số lao động của họ sang sản xuất phi nông nghiệp. Để củng cố quan điểm này, ở giai 
đoạn đầu của thời kỳ chuyển đổi sang thị trường điều tiết, Việt Nam là một nước gần như thuần nông, chỉ 
có 20% hộ gia đình sống ở các vùng đô thị. Tất cả các kinh nghiệm trên thế giới đều cho thấy rằng công 
cuộc phát triển, dù có đi theo bất cứ một chiến lược nào, cũng đưa đến kết quả là giảm tương đối, sau đó 
là giảm tuyệt đối dân số nông thôn và tỷ phần lao động trong nông nghiệp. Do vậy, trong khi tăng trưởng 
cần được cân đối giữa nông nghiệp và phi nông nghiệp, thì việc mở rộng khu vực nông nghiệp cần phải đi 
èm với tăng năng suất lao động mà theo lịch sử, điều đó đã đưa đến kết quả là ngành nông nghiệp thu k

hút ít lao động hơn.  
 

3.3.  Tăng trưởng, bất bình đẳng và đói nghèo, 1998-2002 
 
Do số liệu thô của VHLSS02 được chính thức công bố vào lúc báo cáo này sắp hoàn thành nên phần này 
ủa bản báo cáo sẽ dựa vào những số liệu thống kê do TCTK cung cấp, các số liệu được đưa ra trong c

Báo cáo Phát triển Việt Nam về nghèo đói của NHTG (NHTG 2003), và các báo cáo đánh giá nghèo theo 
vùng được tiến hành vào giữa năm 2003.  Ngoài ra, chúng tôi buộc phải sử dụng thêm các nguồn số liệu 
khác khi đưa ra một số phát hiện của phần này. 
 
Hình 3.5 cho thấy nghèo đói tiếp tục giảm trong giai đoạn 1998-2002.  Nghèo lương thực giảm 4,1 điểm 
phần trăm trong cả giai đoạn, hay giảm 1,03 điểm phần trăm mỗi năm.  Các số liệu tương ứng của giai 
đoạn 1993-1998 là 9,9 và 1,98 điểm phần trăm.  
 
Nghèo chung giảm 8,5 điểm phần trăm trong cả giai đoạn, hay giảm 2,13 điểm phần trăm mỗi năm, so 
với số liệu tương ứng của giai đoạn 1993-1998 là 20,7 và 4,14 điểm phần trăm.  Việc giảm nghèo chậm 
lại vẫn đúng kể cả khi tính đến tỉ lệ nghèo cao hơn trong giai đoạn 1993-199852. 
Giống như trong giai đoạn trước (1993-1998), giảm nghèo xảy ra ở tất cả các vùng.  Cũng giống như 
trong phần trước, chúng tôi liệt kê các vùng theo chiều giảm dần về tốc độ giảm nghèo trong giai đoạn 
1998-2002 (Ngân hàng Thế giới 2003, trang 10): 

1. Miền núi Phía Bắc, 20 (64 xuống 44%); 
2. Đồng bằng sông Cửu Long, 14 (37 xuống 23%); 
3. Duyên hải Nam Trung Bộ, 10 (35 xuống 25%);  
4. Đồng bằng Sông Hồng, 7 (29 xuống 22%);  
5. Duyên hải Bắc Trung Bộ, 4 (48 xuống 44%);  
6. Đông Nam Bộ, 1 (12 xuống 11%); và  
7. Tây Nguyên, 1 (53 xuống 52%) 

Hình III.5. Tỉ lệ đói nghèo trong năm 2002 
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52 Ví dụ, 10 điểm phần trăm giảm từ 40% (tức là 10/40=0,25) sẽ lớn hơn là 10 điểm phần trăm giảm từ 50% (10/50=0,2).  Kể cả khi 
tính đến những khác biệt về tỉ lệ nghèo trong các năm của giai đoạn trước (58,1% vào năm 1993 và 37,4% vào năm 1998), và độ 
dài 5 năm của giai đoạn 1993-1998 và 4 năm của giai đoạn 1998-2002, việc giảm nghèo chậm lại vẫn là hiển nhiên.  Điều này được 
công nhận rộng rãi ở Việt Nam. 
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Mô hình giảm nghèo theo dân tộc cũng giống như trong giai đoạn trước (1993-1998), nghèo đói trong 
nhóm Kinh và nhóm gốc Hoa giảm từ 31% xuống 23%, trong khi các nhóm dân tộc thiểu số khác giảm ít 
hơn nhiều, từ 75% xuống 69% (NHTG 2003, trang 9).  Kết quả là sự tập trung đói nghèo ở 4 vùng nghèo 
nhất có giảm xong vẫn ở mức cao, chiếm 76% tổng số hộ nghèo của Việt Nam:  Miền núi Phía Bắc 
(22%), Duyên hải Bắc Trung Bộ (20%), Đồng bằng sông Cửu Long (17%) và Đồng bằng Sông Hồng 
(17%).  Các đặc trưng của người nghèo (xem chi tiết hơn báo cáo của NHTG 2003, trang 22-23) và phân 
bổ chi tiêu đầu người (xem Hình III.3) cơ bản là giống với giai đoạn 1993-1998. 
 
Có một số giải thích về việc giảm nghèo chậm lại trong toàn quốc và ở cấp vùng.  ở cấp quốc gia, nghèo 
đói giảm chậm đi được giải thích bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn, với trung bình hàng năm là 
5,3% (xem GSO 2002a, và NHTG 2002), so với 7,2% trong giai đoạn 1993-1998.  Do xuất phát điểm thấp 
của kinh tế Việt Nam, tăng trưởng kinh tế tiếp tục là động lực chính cho giảm nghèo, kể cả khi độ co giãn 
của giảm nghèo đối với tăng trưởng là không đổi (một điều phi thực tế như chúng tôi sẽ chỉ ra dưới đây) thì 
vẫn có thể dễ dàng nhận thấy giảm nghèo chậm lại đáng kể so với giai đoạn 1993-1998. 

 

Thứ hai, bất bình đẳng vẫn tiếp tục tăng và tăng nhanh hơn với hệ số Gini là 0,37 vào năm 2002 so với 
0,35 vào năm 1998 và 0,34 vào năm 1993.  Các chỉ số khác cũng khẳng định gia tăng bất bình đẳng.  Ví 
dụ tỉ lệ tiêu dùng của nhóm 20% giầu nhất trên tiêu dùng của nhóm 20% nghèo nhất tăng từ 4,97 năm 
1993 lên 5,49 năm 1998 và 6,03 năm 2002 (NHTG 2003, trang 13).  Sự gia tăng về chi tiêu và thu nhập 
có lẽ được đánh giá thấp hơn thực tế vì những hộ thuộc nhóm giầu thường thông báo chi tiêu của họ thấp 
hơn thực tế nhiều so với những hộ thuộc nhóm nghèo, và chênh lệch trong thông báo chi tiêu có xu hướng 
ngày một tăng, cùng với tăng thu nhập bình quân đầu người. 
 
Thứ ba, mặc dầu khoảng cách về trình độ văn hoá được đo bằng chỉ số truyền thống là tỉ lệ nhập học 
đúng tuối có vẻ giảm chậm với việc các hộ nghèo ngày càng cố gắng cho con em theo học trong hệ 
thống giáo dục chính thức (NHTG 2003, trang 62), xong chất lượng giáo dục giữa các vùng giầu và nghèo 
lại rất khác biệt.  Khác biệt về chất lượng giáo dục này cũng có xu hướng gia tăng theo thời gian cùng với 
tăng thu nhập bình quân đầu người.  Vấn đề này đã được ghi nhận và ngành giáo dục cũng đã bị chỉ trích 
nặng nề. Khoảng cách về giáo dục được điều chỉnh cho sự chênh lệch về chất lượng giáo dục có thể 
được sử dụng để giải thích phần nào cho bất bình đẳng thu nhập và chi tiêu.  Nga (2002), với số liệu lấy 
từ VLSS1 và VLSS253 đã tìm ra rằng trong khu vực tư nhân chính thức, là khu vực đang được nhanh 
hãng mở rộng và có điều kiện lao động không bị bó buộc nhc − ở khu vực nhà nước, thì lợi ích hàng năm 

 cấp vùng, các số liệu về tỉ lệ nghèo và tốc độ giảm nghèo cho thấy sực khác biệt đáng kể về giảm 

                                                

của giáo dục tăng nhanh đối với các cấp trung học phổ thông và đại học54. Trong khi đó, lợi ích này của 
cấp tiểu học đã giảm nhẹ, từ 15,3% năm 1993 xuống còn 14,4% năm 1998, và tương tự với cấp phổ 
thông cơ sở, từ mức thấp là 3% năm 1993 xuống còn 1,8% năm 1998. Mặc dù còn nhiều hạn chế trong 
phương pháp tính toán, các con số này đã khẳng định quan điểm về gia tăng khoảng cách thu nhập giữa 
người giàu và người nghèo55 (xem thêm Psacharopoulos 1993 về tỷ lệ lợi ích giáo dục trên toàn quốc). 
Các con số thống kê về giáo dục cũng cho thấy Việt Nam tiếp tục quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị 
trường, lợi ích của giáo dục có thể tiếp tục tăng, đồng thời làm gia tăng bất bình đẳng thu nhập trong xã 
hội.  
 
ở
nghèo giữa các khu vực địa lý, đồng thời chỉ rõ cần xem xét kỹ hơn các số liệu trung bình.  Thứ tự các 
vùng xếp theo tốc độ giảm nghèo có thay đổi đáng kể so với giai đoạn 1993-1998. Tỉ lệ nghèo theo vùng 

 
53 Nghiên cứu này đã không tính đến sự khác biệt về chất lượng giáo dục không quan sát được nên những kết quả ước tính chắc là bị 
thiên lệch, tuy nhiên lệch về phía nào hiện vẫn chưa rõ. 
54Lợi ích được tính toán đã tăng từ gần không lên hơn 4% một chút đối với cấp phổ thông trung học, và từ  âm 6% lên hơn 23% đối 
với cấp đại học (Nga, 2002). Các con số này cũng cần phải được xem xét một cách kỹ lưỡng do phương pháp đã được sử dụng.  
Bảng 20, trang 24 trong Nga 2002 được xây dựng từ các ước tính của phương trình Mincerian nổi tiếng (mở rộng) về thu nhập của 
người làm thuê.  Lương trong khu vực tư nhân được công nhận rộng rãi là do thị trường xác định nhiều hơn là trong khu vực nhà 
nước.  Lợi ích của giáo dục đối với một cấp học được xác định bằng gia tăng thu nhập của cấp học đó (so với cấp học trước đó, sau 
khi kiểm soát kinh nghiệm, giới tính, địa phương chia theo thành thị - nông thôn, và thời gian bắt đầu tham gia thị trường lao động) 
chia cho chi phí đầu tư cho cấp học đó, và chi phí đầu tư này lại được xác định bằng tổng chi phí giáo dục trực tiếp và chi phí cơ hội 
(thu nhập phải từ bỏ do đi học). 
55 Xem thêm Psacharopoulos 1993 về tỷ lệ lợi ích giáo dục trên toàn quốc. 
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cho thấy vùng Miền núi Phía Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long đã giảm nghèo nhanh hơn các vùng khác 
trong giai đoạn 1998-2002. 
 
Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã “lội ngược” từ một khu vực giảm nghèo chậm nhất lên vị trí khu 
vực giảm nghèo nhanh thứ hai (đo bằng điểm phần trăm). Nếu xét đến mức dân số cao của khu vực này 

× đây là một thành tích đặc biệt.  Phân tích đói nghèo theo vùng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đưa 

ộ nhanh như vậy trong lĩnh vực giảm nghèo.  Ví dụ như cơ sở hạ tầng 
ũng được cải thiện ở các khu vực khác trên toàn quốc, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Hồng, cũng như 

ương do ảnh hưởng 
ủa thiên tai, sâu bệnh và dao động của giá cả đầu ra lẫn đầu vào cho sản xuất nông nghiệp.  Những 

th
ra một số lý giải như (i) cơ sở hạ tầng được cải thiện; (ii) giáo dục; (iii) chính sách của chính phủ; (iv) tăng 
cơ hội việc làm; (v) giá cả ổn định và giá nông sản được cải thiện; và (vi) điều kiện thời tiết thuận lợi và 
không có thiên tai lớn kể từ cơn bão Linda năm 1997 và trận lụt năm 2000 (UNDP & AuSAID, trang 9). 
Mặc dù những lý giải này là hợp lý xong chúng không giải thích được một cách thuyết phục là tại sao vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long lại tiến b
c
các chính sách của chính phủ và các yếu tố khác cũng được áp dụng ở các khu vực khác trên toàn 
quốc56.  Điều này dẫn đến một lĩnh vực nghiên cứu lý thú có thể đưa ra những phát hiện hay về chính 
sách. 
 
Đánh giá nghèo theo vùng năm 2003 tái khẳng định sự nghiêm trọng của tình trạng không có đất tại Đồng 
bằng sông Cửu Long, và đây là một trong những trở ngại chính trong công cuộc giảm nghèo của khu vực 
này.  Do dựa vào nông nghiệp là chủ yếu, Đồng bằng sông Cửu Long rất dễ bị tổn th
c
người vay vốn để đầu tư vào các hoạt động nông nghiệp có nguy cơ rơi vào vòng xoáy nợ nần và mất đất 
do tính dễ bị tổn thương này.  Hình thái nghèo đói do thị trường phát sinh thấy rất rõ ở vùng này.  Người ta 
cũng ghi nhận rõ ràng rằng “cải thiện gần đây trong mức sống do giá cả bình ổn và ít thiên tai hơn không 
phải là bền vững do không thể kiểm soát được giá cả thị trường và thiên tai trong tương lai” (UNDP & 
AuSAID, trang 17). 
 
ở vùng Miền núi Phía Bắc, vùng Đông Bắc lại giảm nghèo nhanh hơn vùng Tây Bắc. Nghèo lương thực ở 
vùng Tây Bắc thậm chí còn tăng từ 22% năm 1998 lên 46% năm 2002.  Đây có lẽ là lý do tại sao gần đây 
Tổng cục Thống kê lại quyết định tách vùng Miền núi Phía Bắc thành hai vùng khác nhau, điều này có thể 
giúp đưa ra các chính sách can thiệp khác nhau cho hai vùng này.  Sự cách biệt giữa hai vùng Đông Bắc 
và Tây Bắc có thể được giải thích bằng khác biệt trong khả năng tiếp cận thị trường và cơ sở hạ tầng.  Một 
nguyên nhân chính giúp giảm nghèo là cung (đầu vào nông nghiệp) cao hơn và có cơ hội tiếp thị tốt hơn 
(như cầu về ngô, đậu các loại, sợi lanh và gia súc của vùng đồng bằng và Trung Quốc; giao thông và hạ 
tầng cơ sở tiếp thị được cải thiện) (DFID & UNDP 2003, trang viii), và tăng năng suất và tăng giá nông 
phẩm thực tế là hai yếu tố chính đóng góp vào gia tăng thu nhập ở nông thôn Miền núi Phía Bắc (IFPRI 
2003, trang 3-35).  Rõ ràng là người dân ở vùng Đông Bắc có điều kiện nắm bắt các cơ hội sản xuất và thị 
trường nói trên tốt hơn ở vùng Tây Bắc. 
 
Tốc độ giảm nghèo chậm một cách đáng buồn ở vùng Tây Nguyên được lý giải chủ yếu bằng việc đảo 
ngược các điều kiện thuận từng có trong những năm trước. Khác với giai đoạn 1993-1998, giá cả các mặt 
hàng nông sản chính đã bị sụt giảm trong thời kỳ 1999-2002, do tình trạng yếu kém của các thị trường 
nông sản thế giới57.  Một nghiên cứu gần đây của Oxfam/Bộ Nông nghiệp về người trồng cà phê thuộc 
tỉnh Đắc Lắc vùng Tây Nguyên cho thấy nhiều hộ không nghèo, đặc biệt là các hộ được gọi là độc canh 
(bao gồm cả các hộ dân tộc thiểu số) đều chịu ảnh hưởng nặng nề do rớt giá cà phê và đã rơi vào tình 
trạng nghèo đói và nợ nần. Do thu nhập giảm, các hộ gia đình này đã buộc phải chuyển từ ăn gạo sang 
ăn sắn (ICARD/Oxfam GB. 2002, các trang 35-37). Dựa trên chuỗi số liệu về giá cả các mặt hàng nông 
sản chính, Claessens và Ducan đã kết luận rằng các hộ gia đình sẽ còn nhớ mãi các cú sốc về giá cả, do 
vậy cần có một khoảng thời gian dài để người sản xuất có thể phục hồi lại. Nói một cách khác, đối với các 
hộ độc canh ở vùng Tây Nguyên, các cú sốc này là không phải là nhất thời và đã gây ra các khó khăn 

                                                 
56 Chỉ có một yếu tố đặc biệt riêng cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long đó là yếu tố cuối, tức là không có thiên tai lớn như cơn bão 
Linda năm 1997 và trận lụt năm 2000.  Tuy nhiên, để phân tích so sánh về giảm nghèo cần phải chỉ ra rằng các vùng khác phải chịu 
nhiều thiên tai hơn vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 1999-2002 nhằm giải thích thoả đáng về thành tích giảm nghèo 
đặc biệt của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 
57 Các nông sản này bao gồm gạo, cà phê, đường, hồ tiêu và hạt điều. 
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trầm trọng. Vì thế, một yếu tố chính góp phần vào giảm nghèo trong giai đoạn 1993-1998 là giá cả nông 

ho giai đoạn 2001-2010 với các kịch bản về phát triển khu vực khác 
hau. Họ đã phát hiện ra rằng tăng trưởng đồng đều (tất cả các vùng đều tăng trưởng với cùng một tốc 

 tất cả các vấn đề sẽ được 

Bảng 3.  được xem là các ngành công nghiệp cần ít kỹ năng, 
ó thể vẫn có các yêu cầu tối thiểu về trình độ văn hoá mà nhiều người ở các tỉnh nghèo không đáp ứng 
ược. Cột cuối cùng trong bảng cho thấy rằng 86% tổng số lao động phổ thông có trình độ văn hoá phổ 

thông cơ sở hoặc cao hơn. 38% có trình độ phổ thông trung học, cao hơn nhiều so với trình độ văn hoá 
trung bình của các hộ gia đình nghèo (Hình 3.4)61. Tuy những người di cư chiếm phần lớn trong số lao 
động có trình độ văn hoá cấp phổ thông cơ sở và đặc biệt là cấp tiểu học, điều đó cũng không ngoại trừ 
khả năng là trình độ văn hoá là một rào cản đối với tìm kiếm việc làm. 
 
Lao động di cư chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong khu vực nhà nước62, và cao hơn một chút trong các công ty có 
vốn đầu tư nước ngoài (Bảng 3.4). Các công ty tư nhân trong nước đã thu hút được một số lượng rất lớn 
các lao động di cư; các công ty này dù muốn hay không cũng đã mang gánh nặng tạo công ăn việc làm 
cho người dân đến từ các tỉnh nghèo63. Cần có thêm nghiên cứu để hiểu một cách rõ ràng hơn về các 
nguyên nhân ẩn sau hình thái này.  
 

                                                

sản thuận lợi, lại tỏ ra có tác động tiêu cực trong giai đoạn 1999-2002. 
 
Bất bình đẳng  về tốc độ tăng trưởng giữa các khu vực có xu hướng gia tăng, trong khi các nguồn lực của 
khu vực tư nhân lại không chảy vào các tỉnh nghèo. Chính điều này cũng được thấy qua con số nhỏ nhoi 
các doanh nghiệp mới đăng ký ở các tỉnh này58. Dựa vào các dữ liệu lịch sử, Beard và Agrawal đã đưa ra 
các dự báo về động thái nghèo đói c
n
độ) có thể đưa đến kết quả là tỷ lệ nghèo đói sẽ thấp hơn nhiều so với tăng trưởng không đồng đều giữa 
các tỉnh59. Một kết luận đáng chú ý trong nghiên cứu này của họ là từ năm 2006 trở đi, một kịch bản tăng 
trưởng bình đẳng hơn (có nghĩa là trung lập đối với phân bổ) sẽ giảm nghèo nhanh hơn là một kịch bản 
để đạt tăng trưởng cao hơn60. Như được chỉ ra trong Chương I, tăng trưởng phân bổ bình đẳng (hoặc tăng 
trưởng với phân bổ lại) có thể đưa đến kết quả giảm nghèo thậm chí còn nhanh hơn, với lý do là phần rất 
lớn người nghèo được tập trung gần chuẩn nghèo (Hình 3.3).   
 
Về mặt tích cực, việc phát triển vùng đã được công nhận và gần đây đã được Chiến lược Toàn Diện về 
Tăng Trưởng và Xóa đói Giảm nghèo (CPRGS) coi là ưu tiên số một trong số
đề cập trong chương trình đào tạo của Ngân hàng Thế giới cho các nhóm công tác về văn bản chiến lược 
giảm nghèo (PRSP) của các nước Đông á. Một trong số các cơ chế chính để giảm bất bình đẳng trong 
giảm nghèo giữa các vùng là di dân. Các bằng chứng cho thấy khoảng cách giữa nông thôn - thành thị 
tiếp tục mở rộng, dẫn đến phát sinh dòng di cư lớn hơn và nhanh hơn tới các thành phố lớn trong các năm 
gần đây. Tuy vậy, như Khung III.2 cho thấy, vẫn tồn tại các rào cản đối với khả năng di chuyển của lao 
động giữa các khu vực địa lý và do vậy, là các rào cản đối với việc cân bằng các mức lương và điều kiện 
sinh hoạt trong tất cả các khu vực địa lý của Việt Nam.  
 

3 chỉ ra rằng các ngành dệt và may, thường
c
®

 
58 Có một giai thoại về bất bình đẳng và khác biệt về thu nhập ngày càng tăng là: giá bất động sản ở nhiều thành phố đã tăng vọt 
trong nhiều năm gần đây, trái ngược với tỷ lệ lạm phát rất thấp và giá cả các mặt hàng nông sản thấp, cho ta thấy một điều rất rõ về 
gia tăng khoảng cách thu nhập giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo.  
59 Tăng trưởng giữa các vùng khác biệt hơn so với trước đây, với tốc độ tăng trưởng chung là 5%, các tỉnh thuộc vùng Đông Nam  Bộ 
và Đồng bằng Sông Hồng có cùng tốc độ tăng trưởng cao nhất, còn các tỉnh Duyên hải miền Trung chỉ đạt một nửa tốc độ tăng 
trưởng của các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Hồng, các khu vực còn lại chỉ đạt một phần năm mức tăng trưởng của hai 
khu vực đứng đầu. Điều này có thể được lý giải như kịch bản ‘tăng trưởng ở hai cực’ mà đại bộ phận tăng trưởng trong tương lai sẽ 
được tập trung vào hai hoặc ba vùng chính. 
60 Dựa trên mục tiêu của Chiến lược Phát triển Kinh tế-Xã hội (SEDS) về tăng gấp đôi GDP thực tế vào năm 2010 (đòi hỏi tốc độ 
tăng trưởng GDP thực phải đạt từ 7,5% cho đến tận năm 2005 và 7% đến tận năm 2010); 
61 Ba khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long là các khu vực có tỷ lệ nhập học đúng tuổ thấp nhất đối 
với cấp học Phổ thông Cơ sở và Phổ thông Trung học. (Nguyễn Nguyệt Nga 2002, trang 8). 
62 Tham vấn CPRGS tại tỉnh Vĩnh Long 2001, trang 2 (www.vdic.org.vn) đã kết luận rằng các doanh nghiệp nhà nước theo cách nhìn 
của người nghèo là có trụ sở ở thành phố, yêu cầu lao động có kỹ năng cao, chỉ ai có “bạn bè ở bên trong” mới có thể tiếp cận được. 
Do vậy họ không hy vọng sẽ tìm được viêc làm ở các doanh nghiệp nhà nước. 
63 Hai cột cuối cùng của Bảng III.4 có nghĩa rằng tỷ lệ nhân công di cư trong tổng số lao động của các công ty tư nhân là 34,5%, là 
gần với ước tính 29% trong ngành chế tạo của Steer và Taussig 2002 (tr. .20). 

 66



 67

Tiếp cận thông tin về các cơ hội việc làm có thể là một yếu tố cản trở sự tham gia của người dân thuộc 
các tỉnh nghèo vào quá trình phát triển.  Hình III.6 cho thấy bạn bè và họ hàng là nguồn thông tin chính 
về cơ hội việc làm đối với những người ® , và có sự  ệ a các lao động di cư và lao 

 tại.  Ngoài nguồn thông tin từ bạn bè và h l  động “tự kiếm được việc 
µ h ấy có thể có n ng lệch lạc trong cách tiếp cận cơ hội việc làm ở các tỉnh và 
n n ực lượng lao động.  Điều này có thể dẫn đến tình trạng thất nghiệp trầm trọng và 

g ở các vùng ít có liên hệ với các vùng tăng trưởng nhanh khác trong cả nước. 
 
Bằ ứng cho thấy người dân tích cực  kiếm việc làm, thể hiện bằng tỷ lệ c  của những người tìm 
®− n c của chính mình. Tu ỉ  cư phải đối mặt 
với ¨ ¬ o động sở tại. vào đó, số liệu cho thấy c  thiệu việc làm, 
cả  nhà nước và không thuộc nhà nước, đều phải cố gắng nhiều hơn nhiều nếu muốn đóng một vai trò 
quan trọng trong thị trường lao động, và nếu chính phủ muốn phân bổ cơ hội việc làm một cách bình đẳng 
giữa các tỉnh và các vùng địa lý.  
 
Nh  tích các yếu t ười dân tiếp cận việc làm ở các trung tâm kinh tế lớn.  
B un cấp các thông tin về ương giữa di c hênh lệch 
lư ày là tương đối lớn và có lợi cho g sở tại. Bằng cách kiểm soát trình độ văn hoá, kinh 
nghiệm, kỹ năng, chỗ ở, Hương 2002 ® hiện ra là trong các công ty, cả công ty đầu tư tư nhân trong 
nước  công ty nước ngoài, hiện đang tồn tại chênh lệch về lương giữa lao động di cư và sở tại, giữa nam 
và nữ.   l  n khá lớn, với lương của lao động di cư ước tính chỉ bằng 87% hay 88% lương 
của la t ¬  ứng trong các g ty tư nhân trong nước và đầu tư nước ngoài (Hương 2002)65. 
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Hộp III.2. Người nghèo có tham gia vào quá trình tăng trưởng do xuất khẩu định hướng hay không?  

Người dân nói chung và đặc biệt là người nghèo ở các tỉnh nghèo có tham gia đầy đủ vào quá trình tăng trưởng do 
xuất khẩu định hướng thông qua làm công ăn lương trong các ngành công nghiệp chế biến vốn thu hút nhiều lao 
động và sản xuất phục vụ xuất khẩu hay không?  Câu hỏi này nảy sinh từ những chứng cứ về sự gia tăng khoảng 
cách về giảm nghèo và tăng trưởng giữa các vùng, đặc biệt là giữa các vùng tăng trưởng mạnh và các vùng khác 
trong cả nước.  Di cư là một cơ chế quan trọng cho phép phát triển cân bằng hơn giữa các vùng, và vì vậy, vấn đề di 
cư sẽ là trọng tâm chính của khung này. 
 
Trong năm 2001 và 2002, Viện Kinh tế đã giám sát một cuộc điều tra 150 cơ sở dệt may ở một khu vực rộng bao gồm 
thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương ở miền Nam, và Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình và Phú 
Thọ ở miền Bắc, tức là ở 8 tỉnh có số lao động cao nhất trong ngành dệt may. Các tỉnh này chiếm 46% doanh thu và 
54% việc làm của ngành này.  Khung mẫu được xây dựng dựa trên mẫu của Tổng Điều tra công nghiệp năm 1998 
của GSO/UNIDO.  Các c n ng c xuất tỉ lệ với qui mô đo bằng số công nhân của công ty.  ông ty được chọ ẫu nhiên với xá
Mẫu cũng được chọn theo ữu (do p nhà nước Trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa hình thức sở h anh nghiệ
phương, công ty đầu tư nước doanh nghiệp t  trong nước) và theo ngành (dệt và may) để nắm bắt được ngoài, − nhân
các khác biệt về khuyến khích và kết quả hoạt động  các dạng công ty đó.  Hai bảng hỏi khác nhau (cho người  của
quản lý và cho công nhân) ®− ng thời áp dụng đợt khảo sát.  Kỹ thuật đặt trọng số cũng được áp dụng để ược đồ  trong 
đảm bảo mẫu ọn là ® cho tất cả các công ty trong các tỉnh được chọn.   được ch ại diện 
 
Một tro i là người ® ược phỏng vấn sốn u trong 3 năm vừa qua.  Nếu câu trả lời là một địa phương ng các câu há − g ở ®©
khác nơi hì công nhân đó được coi là la ng di cư.  1200 công nhân được phỏng vấn đến từ 42 tỉnh  có nhà máy t o độ
trên khắp đất nước.  Lao động di cư chiếm 11% trong tổng số lao động được điều tra.  Trong số đó, 36% tới từ miền 
Bắc, 28% từ miền Trung và 36% từ miền Nam.  Số liệu này cho thấy có thể tăng trưởng nhanh do xuất khẩu định 
hướng ở Đông Nam Bộ đã có tác dụng lan toả trong cả nước.  Xong tỉ lệ lao động di cư trong lực lượng lao động của 
khu vực phi thương mại không chính thức là tương đối thấp.  Điều này có thể cho thấy rằng người dân của các tỉnh 
nghèo ít được hưởng lợi từ công ăn việc làm do quá trình tăng trưởng do xuất khẩu định hướng tạo ra.  
 

 (Trích từ nghiên cứu của Nguyễn Thắng 2002) 
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Trình độ Văn hoá (%) 

Lao động di cư phổ thông  

ục  Miền núi 
phía Bắc 

ng 
sông Hồng 

Bắc Trung 
bộ 

Duyên hải 
Trung bộ 

Tây Nguyên Đông nam Bộ
Đồn
sô

L

ố 
g
ng

Đồng bằ
g bằng 

ng Cửu 
ong 

Di cư phổ 
thông 

Tổng s
lao độn

phổ thô
 

Tiểu học  0.0 6.3 0.0 31.6 100.0 28.6 2 20.0 25.0 14.4 

Phổ thông cơ sở  50.0 7.4 60.0 52.6 0.0 57.1 4 60.0 52.9 47.2 

Phổ thông Trung 
học  

40.0 15.8 0.0 14.3 50.0 26.3 20.0 22.1 38.3 

Tổng cộng 100 00 100 100 100 100 1 100 100 100 

 

Bảng III.4:  Quyền sở hữu, Việc làm và Lao động di cư (Số các doanh nghiệp) 

  
Đầu tư trực tiếp 

nước ngoài 
Tư nhân  

nh 

ốc d
ần trăm 

Doa

Qu

nghiệp  

oanh  
Tổng số  Ph

Duyên hải Trung bộ 6 28  26.0 34 

Tây Nguyên 1   0.8 1 

Đồng bằng sông Cửu Long 3 25  21.4 28 

Bắc Trung bộ 6   4.6 6 

Miền Núi phía Bắc  1 1 1.5 2 

Đồng bằng sông Hồng 15 23 5 32.8 43 

Đông nam Bộ 15 2  13.0 17 

Tổng cộng 46 79 6 00.0 131 1

Tỷ phần lao động di cư (%) 35 60 5  100 

Tỷ phần việc làm (%) 27.1 19.0 53.9  100.0 

 

Bảng III.3:  Lao động Phổ thông theo 

Giáo d

 



Hình III.6:  Các nguồn thông tin về cơ hội việc làm (%) 
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Tóm lại, các kết luận cho thấy hiện còn tồn tại các hạn chế trong di chuyển lao động, do đó, hạn chế luôn sự tham 
gia của nhân dân ở các vùng lân cận và các tỉnh nghèo hơn vào quá trình tăng trưởng do xuất khẩu định hướng. 
Đối với những lao động di cư đã kiếm được việc làm trong khu vực này, chênh lệch về lương không thể giải thích 
được bằng các yếu tố của thị trường như trình độ văn hoá, đào tạo, tay nghề, địa bàn v.v. 

 

Bảng III.5: Lương thu nhập theo giờ:  Lao động di cư so với lao động  sở tại (Nghìn đồng mỗi giờ)66

Nhóm  Số đối tượng Trung bình 

Lao động sở tại 1069 5.21 

Lao động di cư  131 4.70 

Tổng 1200 5.17 

Chênh lệch  0.51 

 

3.4.   Kết luận  
 
Phân tích các số liệu VLSS cho thấy Việt Nam đã đạt được các thành tựu đầy ấn tượng về giảm nghèo trong giai 

oạn từ 1993 đến 1998. Nghèo đói đã giảm nhờ có gia tăng toàn diện trong chi tiêu bình quân đầu người, một 

èo để có thể phân bổ các lợi 
h của tăng trưởng một cách công bằng hơn. 

                                                

®
thước đo được sử dụng thay cho thu nhập trong các cuộc điều tra. Trong khuôn khổ các phân tích ở Chương I, lý 
do chính giúp đạt được các thành tựu này chính là quá trình đặc trưng cho một nền kinh tế chuyển đổi trong thời kỳ 
bùng phát. Thành công dễ dàng này có lẽ sẽ không được duy trì trong những năm tới. Thật vậy, ngày càng có 
nhiều dấu hiệu chứng tỏ rằng giảm nghèo đã chậm lại, và bất bình đẳng gia tăng. Khuôn khổ phân tích của chúng 
tôi cũng dự báo các xu thế đó. Đói nghèo cơ bản tỏ ra đã giảm chậm đi và đang bị lấn át dần do sự gia tăng của 
hình thái đói nghèo do thị trường phát sinh. Các cơ chế gây ra xu thế này là gia tăng chênh lệch giữa các nhóm 
thu nhập khác nhau trong việc tiếp cận cơ hội việc làm và đất đai, vốn và trình độ văn hoá. Kết quả phân tích số 
liệu cho thấy những nhu cầu bức xúc trong việc hoạch định chính sách vì người ngh
Ýc

 
66 Lương ở đây là mức lương thực tế, nghĩa là đã được điều chỉnh theo hệ số giảm phát khu vực do Tổng cục Thống kê cung cấp (Ngân hàng 
Thế giới, 1999).  
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Phụ lục:  Chiến lược Toàn Diện về Tăng Trưởng và Xóa đói Giảm nghèo (CPRGS) 
 
1. Các công cụ lập kế hoạch quốc gia  
 
Mục đích của báo cáo này là đóng góp vào quá trình hoạch định chính sách ở Việt Nam. Mục tiêu chính là thiết lập 
mối liên hệ giữa các văn kiện quốc gia được sử dụng để xác định chiến lược phát triển của chính phủ. Phụ lục này 
đưa ra mối liên hệ giữa các văn kiện chính sách cơ bản của chính phủ, sau đó tập trung vào xem xét chiến lược 
giảm nghèo quốc gia (PRSP) và cách tiếp cận mục tiêu tăng trưởng vì người nghèo của chiến lược này.   
Văn bản Chiến lược Giảm nghèo Tạm thời (I-PRSP) và Chiến lược Toàn Diện về Tăng Trưởng và Xóa đói Giảm 
nghèo của Việt Nam (tên gọi trong nước của văn kiện PRSP) được xây dựng trên cơ sở các chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội, kế hoạch năm năm và chương trình mục tiêu xoá đói giảm nghèo quốc gia. Nền tảng của CPRGS 
là chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mười năm và kế hoạch hành động năm năm, cả hai văn kiện này đều đã 
được Đảng và Quốc Hội thông qua.  Phần về các ngành của CPRGS được trích dẫn từ chiến lược phát triển ngành 
cho giai đoạn mười năm 2001-10 (xem Hình IIIA.1) và các văn kiện của các Bộ. Do vậy, việc xây dựng chiến lược 
giảm nghèo được bắt đầu khá lâu trước khi chính phủ quyết định chuẩn bị văn kiện Chiến lược Giảm nghèo Tạm 
thời (I-PRSP) theo đề nghị của các tổ chức tài chính Bretton-Woods.  

 

Hình IIIA.1: CPRGS và các công cụ lập kế hoạch khác  

 
Nguồn: Chiến lược Toàn Diện về Tăng Trưởng và Xóa đói Giảm nghèo (CPRGS), Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002a, trang 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến lược phát triển kinh tế 
xã hội 10 năm 

Chiến lược Toàn Diện về 
Tăng Trưởng và Xóa đói 
Giảm nghèo (CPRGS) 

Các kế hoạch 5 năm, các 
chương trình mục tiêu 

Chương trình đầu tư công 

Các kế hoạch hàng năm 



2. Các Chính sách Tăng trưởng vì Người nghèo và Phân tích Nghèo đói 

án CPRGS là nó chỉ là kết quả của việc “cắt-dán” từ các văn kiện khác, và mặc dù là một văn 
ủ, nó không có một giá trị thực tiễn đáng kể nào, ngoài việc được thảo ra theo yêu cầu của các 

tổ chức tài trợ đa phương. Vai trò của CPRGS  tiếp tục bị chất vấn bởi thực tế là các kế hoạch phát triển được trích 
ở thành chính sách quốc gia, trong khi CPRGS không 

có được vai trò tương tự. Điều này thể hiện rằng, đứng trên quan điểm luật pháp nghiêm túc, trong trường hợp xẩy 
 mâu thuẫn giữa CPRGS và các văn kiện khác các văn kiện này chứ không phải CPRGS sẽ có giá trị quyết 

 

).  UNDP và UNCT là một trong số ít các đối tác quốc tế nhấn mạnh đến 

RGS được 

vấn với các bộ, ngành và cán bộ sử dụng số liệu về mục đích và nội dung của các cuộc khảo sát 

Một ý kiến phê ph
kiện của chính ph

dẫn ở trên đã được phê chuẩn tại Đại hội Đảng và do đó tr

ra
định. 
 
Một vấn đề mang tính thực tiễn là chính phủ hoàn toàn có thể tự do đưa ra các chương trình ngắn hạn hơn bao 
gồm các chính sách không được thể hiện trong các văn kiện kế hoạch dài hạn. Chính vì vậy, một câu hỏi quan 
trọng đặt ra là liệu chính phủ có cam kết với các chính sách về giảm nghèo nêu ra trong chiến lược CPRGS hay 
không. Trừ một số trường hợp ngoại lệ do các chính sách trong văn kiện CPRGS được lấy ra và trích dẫn từ các 
văn kiện khác, câu trả lời cho câu hỏi này là có. Do đó bản Báo cáo này đồng ý với kết luận của Bản đánh giá 
chung của NHTG và IMF (JSA) là ‘chính phủ có cam kết mạnh mẽ và đã được phê chuẩn ở các cấp chính sách 
cao nhất đối với giảm nghèo và công bằng xã hội’ (IMF & IDA 2002, trang 3). 
 
Cho dù chính phủ đã cam kết giảm nghèo, điều này đã không được thể hiện trong khuôn khổ vĩ mô hoặc thảo luận 
về thay đổi cơ cấu (‘cải cách’) trong CPRGS.  Như JSA đã chỉ ra ‘mối liên hệ giữa các cải cách được đề xuất và 
giảm nghèo vẫn chưa được thể hiện rõ nét’ (IMF & IDA 2002, trang 6). Theo bình luận về CPRGS của nhóm các 
tổ chức Liên Hợp Quốc ở Việt Nam (UNCT), việc lồng ghép một cách rõ ràng các biện pháp tăng trưởng vì người 
nghèo, tức là “lồng ghép” giảm nghèo vào khuôn khổ vĩ mô, vẫn chưa được giải quyết trong CPRGS67. Các nỗ lực 
của UNDP nhằm ủng hộ một chiến lược tăng trưởng vì người nghèo nhiều hơn được thể hiện ở nhiều dạng khác 
nhau, và các ý kiến ủng hộ hướng tăng trưởng này trong CPRGS đã được khẳng định rất rõ qua đóng góp của 

NCT về CPRGS (UNCT 2002, trang 3U
nhu cầu đưa ra các chính sách giải quyết vấn đề bất bình đẳng thu nhập đang ngày càng gia tăng ở Việt Nam.   
 
CPRGS đưa ra dự đoán về tình trạng nghèo đói dựa vào số liệu của các cuộc khảo sát VLSS và đánh giá đói 
nghèo có sự tham gia của cộng đồng PPAs, cũng như các thông tin do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thu 
thập.  Nghèo đo bằng thu nhập được nhấn mạnh quá mức trong khi các yếu tố khác lại bị coi là thứ yếu. Thậm trí 
còn có nhiều điểm nhầm lẫn về chuẩn nghèo đo bằng thu nhập, với việc Bộ LĐTBXH ưa dùng các chuẩn nghèo 
của mình hơn là các chuẩn nghèo quốc tế vẫn được VLSS sử dụng (theo TCTK). Chuẩn nghèo của bộ LĐTBXH 
ử dụng thước đo thấp hơn nhiều để xác định hộ nghèo (xem Hộp 2).  Tuy vậy, vào thời điểm mà CPs

phê chuẩn, chính phủ đã tuyên bố ý định của mình về việc sử dụng chuẩn của TCTK-VHLSS để giám sát nghèo 
đói.  
 
3.  Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) 
 
Cùng với những hỗ trợ mạnh mẽ từ UNDP, chính phủ đã lồng ghép các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) 
vào văn bản chiến lược giảm nghèo. Thậm chí còn hơn các quốc gia khác, chính phủ đã biến các MDG thành các 
mục tiêu cụ thể của quốc gia, đó là các Mục tiêu Phát triển của Việt Nam (VDGs, UNDP 2001). 
 
Hội thảo vào tháng 10/2002 đã quyết định rằng các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ hay Mục tiêu Phát triển của 
Việt Nam (MDG/VDG) phải đóng một vai trò quan trọng trong việc giám sát nghèo đói. Các vấn đề được thảo luận 
bao gồm kế hoạch của Tổng cục Thống Kê (TCTK) về việc đệ trình hướng dẫn lập báo cáo cho Thủ tướng Chính 

hủ và tham p
nghèo đói.  Việc báo cáo này bao gồm luôn cả tiến độ đạt được các mục tiêu MDG/VDG, cũng như các mục tiêu 
ngành như đã đề ra trong CPRGS.  Các phát hiện có thể được công bố trong báo cáo năm 2003 và 2004. Như 
được lưu ý dưới đây, việc kết hợp các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ vào quá trình PRSP ở Việt Nam và vai trò 
hỗ trợ của UNDP về vấn đề này là một kinh nghiệm tốt có thể áp dụng ở nơi khác.   
 

                                                 
67 ‘UNCT khuyến nghị mạnh mẽ rằng CPRGS phải chỉ ra được bằng cách nào các chiến lược tăng trưởng kinh tế sẽ đề cập tới những nguyên 
nhân dài hạn của nghèo đói và bất bình đẳng, và bằng cách nào các chính sách kinh tế được đề xuất trong chiến lược đó có thể biến thành 
hiện thực giảm nghèo’ (UNCT 2002, trang 1).   
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Trong khi các mục tiêu MDG/VDG được lồng ghép vào CPRGS, “một phân tích chi phí kỹ lưỡng và chính xác hơn 
ở cấp ngành cần được tiến hành”, và cần đưa ra các bước kỹ thuật cụ thể để có thể áp dụng phân tích này vào 

ực tiễn hoạt động của công tác giám sát (UNCT 2002, các trang 3, 9). th
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Chương 5:   

Chính Sách Tài Kho  ̧Phục Vụ Tăng Trưởng vì Người Nghèo 

 
4.1.  Tổng quan về Kết quả của Chính sách Tài khoá  
 
Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét các vấn đề về chính sách tài khoá ở Việt Nam từ góc độ kinh tế vĩ mô. 
Phần một là phân tích chung về tài khoá vĩ mô. Cho đến tận các năm cuối 1980, có đến ba phần tư thu nhập của 
chính phủ là từ chuyển khoản của các doanh nghiệp nhà nước, là một cơ cấu thu nhập điển hình của các hệ thống 
kế hoạch hoá tập trung. Các khoản nộp ngân sách của doanh nghiệp nhà nước và ngược lại các khoản cấp ngân 
ách cho doanh nghiệp nhà nước được thoả thuận giữa các quan chức chính phủ và từng doanh nghiệp (IMF 

tương phản tích cực so với với kinh nghiệm của các quốc gia 
ang chuyển đổi ở Đông Âu và Trung á, là nơi mà thu nhập của nhà nước có xu thế tan vỡ ngay trong giai đoạn 

 
êu dùng của chính phủ trong tổng GDP đã giảm từ 8,3% năm 1994 xuống 6,4% năm 2000 (IMF 2002b). Hơn nữa 

Ò cán cân tài khoá của 
Việt Nam phụ thuộc nhiều vào các giả định về chi phí cơ cấu lại hệ thống ngân hàng nhà nước. IMF xem các chi 

s
1998). Trong giai đoạn 1989-1991, một số các đạo luật được ban hành để thay thế hệ thống kế hoạch hoá tập 
trung với một cơ chế thuế phù hợp với nền kinh tế thị trường, như một phần của cải cách đổi mới. Thu ngân sách 
năm 1992 đã cao hơn đôi chút so với mức trung bình của các năm 1988-1991, và cơ cấu của hệ thống thuế đã 
thay đổi một cách cơ bản. Các khoản cấp ngân sách cho các doanh nghiệp nhà nước đã giảm một cách cơ bản, 
các khoản thu ngân sách từ thuế và phi thuế lại hơi tăng một chút. Kết quả hoạt động thu ngân sách đó có lẽ là 
một bằng chứng ấn tượng nhất về việc nhà nước quản lý có hiệu quả trong thời kỳ chuyển đổi từ kế hoạch hoá tập 
trung sang điều tiết thị trường, thậm chí còn ấn tượng hơn cả tốc độ tăng trưởng cao của nền kinh tế hay các kết 
quả trong hoạt động xuất khẩu. Nó thể hiện một sự 
®
đầu của thời kỳ thay đổi chế độ kinh tế.  
 
Mục đích cụ thể của khảo sát của chúng tôi về kết quả hoạt động tài khoá là nhằm xác định tiềm năng của khu 
vực công trong việc hỗ trợ cho tăng trưởng vì người nghèo, thông qua chi tiêu xã hội thường xuyên và đầu tư công. 
Chúng tôi bắt đầu phân tích của mình với Bảng IV.1 minh họa các hoạt động tài khoá của chính phủ trong các 
năm 1998-2002. Trong suốt những năm này, chính phủ đã tạo ra thặng dư tài khoá thường xuyên đáng kể (thu 
thường xuyên nhiều hơn chi thường xuyên). Thặng dư này dao động trong khoảng từ 4% đến 6% GDP, tạo ra các 
khoản tiết kiệm rất ấn tượng cho đầu tư công. Tuy vậy, ở đây có một lý do để e ngại vì nguồn thu từ dầu khí, là 
nguồn đóng góp lớn trong tổng thu của các năm trước, rất nhạy cảm đối với các dao động của giá cả.  
 
Trong năm 2000, các chi phí thường xuyên đã tăng lên do kết quả của cả chi lương và chi ngoài lương. Tỷ phần
ti
gia tăng tiêu dùng tư nhân hàng năm đã vượt xa gia tăng tiêu dùng của chính phủ năm 1998. Điều này có nghĩa là 
cảnh báo rằng tiêu dùng công có thể “chèn ép” tiêu dùng tư nhân, đã tỏ ra không đúng.  
 
Khác với một số quốc gia khác trong khu vực, nhất là Inđônêxia, tỉ phần thanh toán lãi trong GDP không phải là 
một vấn đề lớn. Tuy khoản này đã tăng hơn gấp đôi trong các năm 1998-2002, xong chỉ đạt 1,2% GDP (so với 
dưới 1% năm 1998). Điều này phù hợp với sự gia tăng nguồn tài chính ngoại sinh để phục vụ cho chi tiêu của 
chính phủ, từ 0,6% GDP năm 1998 lên 1,6% năm 2002. Khoản tài chính ngoại sinh này đã được dùng vào đầu tư 
cơ bản là đầu tư đã liên tục tăng trong cả giai đoạn này từ 7,2% GDP năm 1998 lên 10,2% GDP năm 2002. Thật 
vậy, một đặc trưng của chi tiêu công ở Việt Nam từ sau Đổi mới là tăng trưởng, cả tuyệt đối và tương đối, về giá trị 
đầu tư công.  
 
Sự gia tăng của đầu tư công dẫn đến việc gia tăng tổng thâm hụt tài khoá. Mức thâm hụt này đã đạt 1,6% GDP 
năm 1998 đến 5,1% năm 2000, và 6,5% được dự báo cho năm 2002. Trong năm 2002, mức thâm hụt tài khoá dự 
báo đã có thể cao hơn nếu tính cả gánh nặng tài chính của việc cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thuộc sở hữu công. 
Các chi phí này đã tăng lên do nhu cầu hỗ trợ cho các khoản vay không sinh lãi, và quyết định chính sách nhằm 
tăng nguồn dự trữ để đáp ứng các hướng dẫn của quốc tế. Trong năm 2002, các chi phí này được dự tính sẽ chiếm 
2,2% GDP, do vậy có thể dẫn đến gia tăng thâm hụt tài khoá lên mức 8,7% GDP. Dự báo v
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phí này như các khoản chi tạm thời, ước tính rằng thâm hụt tổng sẽ tăng lên trong các năm 2002-2004, rồi sau đó 

ết này đang được thương 
uyết tích cực. Nếu vậy, chính phủ cần cẩn trọng khi ra quyết định vay theo hình thức tài chính này, do nó tạo ra 

sẽ giảm đi.  
 
Trong bối cảnh như vậy, như đã chỉ ra ở trên, cần lưu ý rằng Việt Nam đang ngày càng dựa nhiều hơn vào các 
khoản vốn vay và tài trợ của nước ngoài để khấu hao các khoản thâm hụt tài khoá của mình. Trong khi việc cấp 
nguồn tài chính cho chi cơ bản trong năm 2002 một phần được trang trải bằng các khoản vay trong nước, thì có 
đến 0,9% GDP không có nguồn bù đắp, và do vậy phần này sẽ được bỏ ngỏ cho các khoản vốn vay nước ngoài. 
Trên cơ sở các cuộc thảo luận với các quan chức chính phủ, chúng tôi đi đến kết luận rằng khả năng vay các 
nguồn vốn thương mại của nước ngoài để có thể trang trải các khoản chi phí đã cam k
th
nguy cơ nền kinh tế dễ bị nhạy cảm với các bất ổn từ bên ngoài, như những bất ổn đã gây ra nhiều khó khăn cho 
các quốc gia khác trong khu vực.  
 
4.2.  Các xu thế thu trong khu vực công và ảnh hưởng của thuế 
 
Việt Nam đã đạt được các kết quả cao về thu trong những năm 1990. Trong thời gian 1992-96, tổng thu tính theo 
phần trăm GDP đã tăng vọt, đạt đỉnh cao là 24%. Các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục cung cấp các khoản thu lớn 
trong suốt những năm này. Cùng với việc mở rộng thương mại quốc tế, các khoản thuế xuất và nhập khẩu đã góp 

ét phần ngày càng tăng vào các khoản thu từ thuế, chiếm đến gần một phần tư tổng thu năm 1994. Việc sút 

yển đổi với mức thu nhập đầu người còn rất thấp. 
ặc dầu vậy, các báo cáo của IMF trong suốt các năm này đã kêu gọi chính phủ thực hiện ‘cải cách nhằm tăng 

 được coi là ‘ bóp méo’ với ý nghĩa rằng chúng 
m thay đổi các quyết định dựa vào thị trường của các tác nhân kinh tế (Atkinson và Stiglitz 1987). 

 quyền lợi của các 
ông ty nước ngoài và qui định một mức thuế doanh nghiệp đồng nhất là 32%. Luật thuế doanh nghiệp cũng qui 

 lệ thu ngoài thuế trên GDP vẫn không thay đổi. Sự suy giảm đột ngột nhất là giảm thu từ các loại 
uế thương mại quốc tế. Việc chuyển sang áp dụng thuế VAT thay cho thuế doanh thu của doanh nghiệp vào 

 do 
p dụng các khuyến nghị của IMF về việc cắt giảm biểu thuế xuất nhập khẩu trong năm 1996 và 1999. Mặc dù tỷ 

m
giảm sau đó của tỷ phần thu trong GDP là do so sự suy giảm về khoản nộp ngân sách của các doanh nghiệp nhà 
nước, xong đã được cân đối lại một phần bằng khoản gia tăng thu thuế từ các liên doanh và các công ty tư nhân 
qua các loại thuế tiêu thụ và thu từ khu vực phi nông nghiệp. Phần lớn sự suy giảm trong các khoản thu ngoài thuế 
từ các doanh nghiệp nhà nước là do việc thực hiện các quyết định và chính sách cụ thể, như quyết định về giảm 
phí sử dụng vốn và gia tăng khấu hao.  
 
Như đã được chỉ ra trên đây, gia tăng tỷ lệ thu nhập trên GDP trong các năm đầu thập niên 1990 là một thành tựu 
đáng kể, nhất là đối với một nền kinh tế đang trong thời kỳ chu
M
cường hiệu quả’ trong hệ thống thuế như: ‘do vậy, các bước tiếp theo của cải cách thuế là phải tăng tính hiệu quả 
của hệ thống thuế bằng cách giảm các mức thuế và mức phân tán thuế, mở rộng diện thu thuế, tăng cường tính 
nhất quán’ (IMF 1998, trang 24). Cái gọi là những cải thiện về hiệu quả sẽ đạt được bằng các cải thiện về quản lý 
hành chính và ‘đơn giản hoá’ hệ thống thuế, nhằm dẫn đến giảm thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế thương 
mại quốc tế. Các hiệu ứng được coi là tăng cường hiệu quả được đưa ra từ học thuyết kinh tế tân cổ điển. Các mức 
thuế thương mại quốc tế cao, kết hợp với nhiều loại thuế chồng chéo
là
 
Một số đề xuất về thay đổi cơ cấu thuế đã được chính phủ chấp nhận và đưa vào các văn bản pháp luật trong giai 
đoạn 1994-1996.  Vào năm 1997, Quốc hội đã phê chuẩn luật thuế giá trị gia tăng (VAT), và bắt đầu thực hiện từ 
năm 1999.  Thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng bình đẳng cho tất cả hàng hoá nội địa và nước ngoài cũng đã 
được ban hành. Luật ‘Thuế thu nhập Doanh nghiệp’ được thông qua vào năm 1997, qui định
c
định một số trường hợp miễn trừ hoặc áp đặt mức thuế cao hơn đối với một số ngành đặc biệt như thăm dò dầu lửa 
và khí đốt.  
 
Bảng 4.3 cho thấy tỷ lệ thuế trên GDP đối với các nguồn thu khác nhau trong giai đoạn 1995-2001. Các số liệu 
này được phân loại lại từ Bảng 4.1, và hai bảng này là không thể hoàn toàn so sánh được với nhau. Chúng ta có 
thể phát hiện ra một số xu thế rõ rệt trong nửa sau của thập kỷ này. Tỷ lệ thu trên GDP và thuế trên GDP đã giảm 
xuống, tuy tỷ
th
năm 1999 dường như không gây ra tác động tiêu cực nào đến các kết quả thu. Mặt khác, việc giảm thu từ các loại 
thuế thương mại quốc tế đã không được thay thế bằng các khoản gia tăng về thuế đối với hàng hoá và dịch vụ nội 
địa.  
 
Sự suy giảm của tỷ lệ thuế trên GDP từ sau năm 1995 một phần là do các loại thuế thương mại quốc tế giảm
¸
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lệ thương mại trên GDP đã tăng lên trong suốt giai đoạn 1995-2000, phần thu từ thuế xuất nhập khẩu đã giảm từ 
24,9% trong tổng thu xuống còn 17% vào năm 2000. IMF (2002) cho rằng sự sụt giảm này là do Việt Nam tham 
gia vào AFTA. Một cách giải thích khác là cam kết áp dụng hệ thống thuế VAT trung tính đối với thu ngân sách, 
cùng với hành động chính sách nhằm giảm tỉ phần của thuế thương mại quốc tế, đã dẫn đến làm giảm tỷ lệ thu từ 
thuế trên GDP. Trong mọi trường hợp, việc thực hiện các “đơn thuốc” về thuế của IMF là phù hợp với việc giảm tỷ 
lệ thu trên GDP.  
 
Trong khi một số nhà tài trợ và cho vay đang quan tâm hỗ trợ việc cải thiện quản lý thuế ở Việt Nam thì chỉ có một 

 trại khác hoặc từ các hoạt động phi nông nghiệp khác. Các hộ gia đình trung bình sẽ có xu hướng có 
ủ đất để canh tác và có thể có ít nhu cầu tìm kiếm các nguồn thu khác hơn. Và các hộ giàu có thể có thu nhập và 

nh hưởng của các loại thuế và các loại phí ở cấp địa phương là 
há luỹ thoái, do việc áp đặt hàng loạt các khoản thu đặc biệt đối với người dân địa phương. Trong khi còn đang 

nh sách để vì người nghèo hơn, thông qua việc thay đổi cơ cấu của các loại phí thuỷ lợi và 
hí bảo vệ đất, lao động công ích, đóng góp cho quỹ nhà trường, quỹ xây dựng đường xá và quỹ xây dựng đường 

i quỹ này dường như chỉ có tác động biên tới gánh nặng thuế khoá đối với người nghèo.  

nh nặng thuế VAT đã được chuyển sang người tiêu dùng có thể sai do một số lý do. Nếu như giả thiết 
àn bộ gánh nặng về thuế xăng dầu đối với giao thông công cộng do người sử dụng giao thông công cộng gánh 

ặc dù có kết luận như vậy, vẫn có thể cho rằng thuế gián thu ở Việt Nam là rất đồng đều, với mức thuế là 4% 

ược trình bày trong Bảng IV.8.  Từ Bảng này có thể thấy rằng nhìn chung, thuế của 
iệt Nam là luỹ tiến, trừ trường hợp thuế nông nghiệp được áp dụng cho nhóm cận nghèo. 

số ít hơn quan tâm đến phân tích ảnh hưởng của thuế. Chỉ có một nghiên cứu duy nhất về ảnh hưởng của thuế tới 
người dân theo loại hình thu nhập được thực hiện cho các vùng nông nghiệp (Bảo, Houghton và Quân, 1991). 
Nghiên cứu này cho thấy thuế nông nghiệp là khá thấp, chỉ chiếm có 4% trong tổng chi tiêu hộ gia đình ở khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ, ở các nơi khác chỉ chiếm 3%. Nếu di chuyển một 
hộ từ nhóm nghèo nhất sang nhóm giàu nhất, thì gánh nặng về thuế tăng lên, sau lại giảm xuống như thể hiện 
trong Bảng 4.4.   
 
Các tác giả của nghiên cứu này thấy điều này như một câu đố.  Thực ra nó phù hợp với một giả thuyết rất đơn 
giản: hầu hết các loại thuế nông nghiệp được thu từ việc bán nông sản. Nếu như các hộ nghèo nhất có quá ít đất 
để canh tác thì chỉ một phần thu nhập của họ là từ việc bán nông sản. Thu nhập còn lại là do tiền công làm thuê 
tại các trang
®
các tài sản khác để đa dạng hoá các hoạt động phi nông nghiệp. Kết quả là, phần chi tiêu hộ gia đình để đóng 
thuế nông nghiệp sẽ biến thiên như được trình bày trong Bảng 4.4.  Nếu tiên đề này là đúng thì không cần phải kết 
luận về tính luỹ tiến của các loại thuế nông nghiệp.  
 
Một số tài liệu (ví dụ PER 2000) cho rằng phạm vi ¶
k
tranh cãi về việc liệu các loại phụ thu này có tuỳ tiện hay không, đã có dấu hiệu về tác động của chúng tới người 
nghèo. Bảng IV.5 cho thấy các loại thuế đã chiếm tới 40% tổng thu từ các hộ gia đình nông nghiệp. Phí thuỷ lợi, là 
loại phí có ảnh hưởng lớn nhất, là luỹ tiến đối với các hộ gia đình thuộc nhóm 20% nghèo nhất, xong lại là luỹ thoái 
đối với tất cả bốn nhóm 20% còn lại. Phí bảo vệ đất là luỹ thoái. Quỹ xây dựng đường điện là đặc biệt luỹ tiến, còn 
phần lớn các loại phí khác là luỹ thoái.  Nhìn chung, các loại đóng góp là luỹ thoái, cơ bản là do quỹ lao động công 
ích. Tổng hợp lại, phạm vi ảnh hưởng của các loại phí và các khoản đóng góp tỏ ra là luỹ thoái. Có thể sẽ cần tiến 
hành cải cách các chí
p
điện. Tuy nhiên, các loạ
 
Phạm vi ảnh hưởng của các loại thuế đối với các hàng hoá tiêu dùng và dịch vụ trong nước tỏ ra tỉ lệ thuận với thu 
nhập. Trong trường hợp thuế xăng dầu, phạm vi ảnh hưởng là luỹ tiến, do việc tiêu thụ xăng dầu trong số những 
người có khả năng sở hữu phương tiện giao thông cá nhân là cao hơn so với những người không có khả năng này. 
Tuy nhiên, số liệu này cần phải được xử lý một cách thận trọng do nó có trước khi áp dụng thuế VAT. Giả thiết là 
toàn bộ gá
to
chịu mà không tính đến phần gánh chịu của người cung cấp phương tiện giao thông thì sẽ dẫn đến ước tính quá 
cao gánh nặng thuế mà người tiêu thụ phải chịu. Kết quả này sẽ có thể hoàn toàn trái ngược với phát hiện như 
trường hợp phạm vi ảnh hưởng của thuế tiêu thụ đặc biệt cho xăng dầu như trong bảng trên. Có thể kết luận rằng 
các bằng chứng trong Bảng IV.5 đã phần nào phóng đại gánh nặng thuế gián thu đối với người nghèo.  
 
M
cho cả người giàu và người nghèo. Mặt khác, một điều rõ ràng là ở đây có tiềm năng trong việc tăng thuế đối với 
các nhóm giàu hơn.  Phạm vi ảnh hưởng của các loại thuế gián thu, nếu xác định trên cơ sở khả năng có thể đánh 
thuế đối với các nhóm giàu nhất, được xem là còn khá thấp so với các nhóm nghèo hơn. Tổng hợp lại, phạm vi 
ảnh hưởng của các loại thuế ®
V
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4.3.  Các Xu hướng Chi tiêu Công 
 
Để phân tích tác động của chi tiêu công tới nền kinh tế Việt Nam, chúng ta cần phải xem xét các tác động về mặt 
tài khoá. Có thể xem xét tác động của việc chi tiêu tài khoá cho mục đích kinh tế, tiêu dùng và đầu tư. Để làm 
được như vậy, cần có một phân loại kinh tế cho các chi tiêu của chính phủ. Hay bằng cách khác, có thể tiếp cận 
tác động của các chi tiêu tài khoá theo chức năng; có nghĩa là chi tiêu cho các dịch vụ chung của chính phủ, các 

ịch vụ xã hội và các dịch vụ kinh tế. Để làm được như vậy, cần phải phân loại các chi tiêu của chính phủ theo 
hức năng, nếu có thể được, tốt nhất là phân loại theo Chi thường xuyên và Chi cơ bản.  

ành các 

hiên phần lớn các chi tiêu này trong những năm gần đây là để trang trải chi phí cho việc 
¬ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước. Khi không có các số liệu về bản chất và qui mô của đầu tư công nói chung, 

Bảng 4.9 tái tạo lại một số số liệu về chi tiêu công đã được trình bày trong PER 2000. Dựa trên bảng này, trước hết 
chúng ta có thể kết luận rằng chính phủ đã phân bổ nguồn đầu tư đáng kể cho các ngành kinh tế và giáo dục. Tuy 
nhiên, phân bổ O&M cho các ngành dịch vụ kinh tế cơ bản là cực kỳ thấp. Do phần đông người nghèo có thu nhập 
từ lĩnh vực nông nghiệp, và do tầm quan trọng của Y tế và Giáo dục mà cơ cấu phân bổ này có thể nói là luỹ tiến, 
tuy phân bổ cho chi O&M còn thấp, vẫn phải cân nhắc tính hiệu quả và tính bền vững của các khoản chi này.  
 

d
c
 
Cho đến tận những năm 1990, ngân sách tài khoá của Việt Nam vẫn luôn được giữ bí mật. Do vậy, chỉ có thể 
phân tích tác động tài khoá chi tiêu công từ năm 1995 trở đi. Hơn nữa, việc thiếu chuỗi số liệu theo thời gian đáng 
tin cậy có nghĩa là các kết luận phân tích và chính sách sẽ phải được rút ra trên cơ sở sử dụng một số số liệu 
thống kê về chi tiêu theo chức năng không so sánh được với nhau. IMF cung cấp các số liệu phân loại kinh tế từ 
năm 1995 (IMF, 2002-b), về tác động kinh tế của các chi tiêu công của Việt Nam. Như đã thảo luận ở trên, hiện có 
hai xu thế quan trọng khác nhau là gánh nặng ngày càng tăng về thanh toán lãi và cam kết ngày càng cao về các 
nguồn lực cho thay đổi cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước. Một vấn đề quan trọng khác xuất hiện từ việc phân 
loại chi tiêu ở Việt Nam là vấn về chi cho vận hành, ngoài lương và phụ cấp, (Vận hành và Bảo trì - Chi O&M). 
 
Đánh giá Chi tiêu Công năm 2000 cho rằng ‘ở Việt Nam, [chi] O&M không được cấp đủ kinh phí ở một số ngành’. 
Điều này là đặc biệt đúng với cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và công nghiệp, mặc dù kinh phí O&M có vẻ đã được 
cấp đầy đủ cho các ngành Giáo dục và Y tế. Chính sách của chính phủ qui định tốc độ gia tăng chi thường xuyên 
không được vượt quá tốc độ gia tăng chi cơ bản, không cho phép tăng thêm nguồn lực cho chi thường xuyên ngoài 
lương. Theo chính sách đó, xu hướng tài khoá chắc sẽ hạn chế chi thường xuyên ngoài lương. Gia tăng chi thanh 
toán lãi và chi cho mạng lưới an sinh xã hội có thể tiếp tục làm tăng tỷ lệ chi thường xuyên/chi cơ bản. Bất cứ một 
gia tăng thực tế nào về lương trong khu vực công, bất chấp sự cải thiện tỷ lệ Thu/GDP, đều có thể đòi hỏi một cắt 
giảm tương ứng về tăng trưởng chi thường xuyên ngoài lương.  
 

ét giải pháp tiềm năng cho vấn đề trên là phân loại lại một số khoản chi thường xuyên ngoài lương thM
khoản chi cơ bản. ở Việt Nam, các khoản chi sửa chữa chung thông thường được phân loại như các khoản chi 
thường xuyên, chứ không phải chi cơ bản. Mặt khác, các khoản chi thường xuyên trong một số ngành cụ thể, như 
chi sửa chữa đường xá, lại được coi là chi cơ bản. Do vậy, rất khó đánh giá liệu việc phân loại lại các khoản chi có 
thể mở rộng khả năng tăng chi cho vận hành và bảo trì hay không.  
 

Kết quả của chính sách nói trên là tăng trưởng đầu tư công ở Việt Nam là rất nhanh, từ 5,5% GDP năm 1995 lên 
10,2% năm 2000. Tuy n
c
thì rất khó có thể nhận xét một cách chi tiết về bản chất vì người nghèo của đầu tư công ở Việt Nam, tuy nhiên một 
số kết luận dựa trên các xu thế chính đã trình bày ở trên sẽ được bàn đến trong phần kết luận.  
 
Quay trở lại việc phân loại theo chức năng các chi tiêu công ở Việt Nam, chúng tôi đã sử dụng một số nguồn số 
liệu. Các thông tin chi tiết nhất được lấy từ hai bản báo cáo, PER (2000) cho các năm 1997 và 1998. Chúng tôi 
cũng có số liệu chi thường xuyên của Bộ Tài chính cho giai đoạn 1999-2001 và các dự báo ngân sách cho năm 
2002. Cuối cùng, chúng tôi có sử dụng cách định khoản của IMF về chi thường xuyên phân loại theo chức năng 
năm 1995. Có khả năng là ba bộ số liệu này, về mặt thống kê, là không thể so sánh được với nhau. Do vậy, các 
xu hướng sẽ được trình bày dưới đây và các vấn đề chính sách sẽ được bàn trong phần kết luận cần phải được coi 
là tạm thời.  
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Trên 25% tổng chi được đưa vào nhóm ‘khác’ gây khó khăn cho việc đánh giá tác động phân bổ trong chi tiêu của 

ác số liệu PER cũng cung cấp thông tin về phân bổ chi tiêu cho ‘Trợ cấp xã hội năm 1997’ (PER, 2000; trang 
 trọng về bảo trợ xã hội cho người nghèo. Thêm vào đó, các hệ thống Bảo 

Xã g như các quỹ ngoài ngân sách, tương tự như các quỹ của các quốc gia có 
hóc lợi phát triển, mặc dù hoạt động của các quỹ này ở Việt Nam có xu hướng giới hạn trong nhóm lao động 

chúng như một biện pháp tài khoá để phân bổ các 
guồn lực cho công tác xoá nghèo. Hơn nữa, hiện có nhiều ý kiến ủng hộ mạnh mẽ cho việc mở rộng phạm vi của 

ệt Nam, 
hần lớn phân bổ chi thường xuyên là cho chi tiêu vào dịch vụ và an sinh xã hội. Các số liệu này khẳng định tầm 

đã tăng lên trong các năm 2001 và 2002. Mặt khác, các khoản phân 
ổ cho chi hành chính đã giảm xuống. Cũng giống với số liệu của tất cả các chính phủ khác, một phần quan trọng 

chính phủ. Ví dụ, không có chi tiết về chi cho trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, do các khoản trợ cấp chỉ là các chuyển 
khoản xuống các tỉnh nghèo hơn, tác động của chúng là vì người nghèo. Chúng tạo ra một hình thức có hiệu quả 
để đồng đều hoá thu nhập giữa các tỉnh và cho phép các tỉnh nghèo nhận được các khoản phân bổ dùng để chi 
cho giảm nghèo mà nếu không có các khoản phân bổ này, các hoạt động giảm nghèo sẽ khó được thực hiện. Do 
các tỉnh có trách nhiệm rất lớn về chi cho các dịch vụ xã hội, trong khi các yếu tố khác giữ nguyên, thì việc này 
đương nhiên là luỹ tiến.   
 
C
78). Các khoản chi này là nguồn quan
iểm  hội và Y tế Việt Nam hoạt độnh

p
hưởng lương. Số liệu PER cho thấy toàn bộ các chương trình an sinh xã hội tập trung vào giảm nghèo. Xem xét 
các văn bản PER và một số văn bản khác về các quỹ này cho thấy trong khi có một số vấn đề quan trọng cần 
được giải quyết (như các quỹ này được phân loại, quản lý và sử dụng như thế nào), thì dường như chính phủ không 
có ý định cắt giảm hoặc thay thế các quỹ này và tiếp tục coi 
n
các quỹ này để chúng có thể phục vụ nhiều người nghèo hơn, phục vụ được khu vực kinh tế không chính thức và 
nông thôn.  
 
Các số liệu của IMF cho phép xem xét các khoản phân bổ chi tiêu một cách hoàn chỉnh hơn so với các ước tính 
của PER (Bảng 4.10). Các khoản phân bổ cho giai đoạn 1995-2001 là tương đối ổn định. Rõ ràng là ở Vi
p
quan trọng của giáo dục và an sinh xã hội. Các số liệu đó cũng chỉ ra rằng chi tiêu cho an ninh cũng chiếm một 
phần khá lớn, tuy ổn định, trong chi thường xuyên.  
 
Số liệu của chính phủ cung cấp ước tính gần đây nhất về các khoản phân bổ chi thường xuyên (xem Bảng 4.11). 
Để đánh giá tầm quan trọng tương đối của các khoản phân bổ chi thường xuyên khác nhau, tổng các khoản phân 
bổ được trình bày ở dạng tỷ lệ trong tổng chi. Những số liệu này khẳng định các xu hướng đã bàn ở trên, và cho 
thấy các khoản phân bổ cho dịch vụ xã hội 
b
trong tổng chi được phân bổ cho mục chi tiêu có tên là “khác”. Có thể suy đoán rằng các khoản chi này là cho 
quân đội và an ninh.  
 
4.4.  Đầu tư công  
 
Ngân hàng Thế giới tranh luận rằng Việt Nam cần sắp xếp hợp lý hơn và đặt ra các ưu tiên cho lĩnh vực đầu tư 
công để đảm bảo trong các năm tới có lợi tức như những năm trước (Ngân hàng Thế giới 2002, VDR). Khuyến 
nghị này xuất phát từ quan sát là các dự án trước đây chỉ tập trung vào phục hồi và tái thiết, trong khi các dự án 

iện nay và trong tương lai hầu hết là xúc tiến các hoạt động mới. Báo cáo này tóm tắt những thách thức tài khoá 

DR (2002)  kết luận rằng chi tiêu ngành của Việt Nam, về cơ bản, là tương tự như chi tiêu bình quân của các 
rang 73).  VDR kiến nghị việc lồng ghép tốt hơn giữa chi thường xuyên và chi cơ 

ản; có nghĩa là thể chế hoá việc tính toán khoản chi thường xuyên của chi cơ bản vào quá trình lên kế hoạch 

h
như sau: 
 
Cùng với môi trường bên ngoài ngày càng xấu đi và hạn chế tiềm năng tăng thu ngân sách, để đạt được các mục 
tiêu tăng trưởng và giảm nghèo đòi hỏi phải chú trọng đáng kể vào việc chuyển hướng các khoản đầu tư công vào 
các khu vực ưu tiên có lợi tức cao về xã hội và kinh tế. Nó cũng đòi hỏi chú ý nhiều hơn đến việc cấp đủ kinh phí 
cho chi phí duy tu bảo dưỡng cần thiết nhằm biến các đầu tư mới đó thành luồng cung cấp hàng hoá và dịch vụ 
sản phẩm bền vững trong các khu vực ưu tiên (Ngân hàng Thế giới  2002, trang 71, VDR). 
 
V
quốc gia đang phát triển (xem t
b
ngân sách và đầu tư cơ bản.  
 
Với những thông tin trên, điều quan trọng là cần xem xét chi cơ bản một cách chi tiết. Như đã giải thích ở trên, các 
số liệu theo phân loại kinh tế thường được sử dụng cho mục đích này là rất hạn chế. Khi không có các số liệu này, 
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người ta có thể sử dụng Chương trình Đầu tư Công 2001-2005 (PIP 2002).  Chương trình PIP cho năm 2002 cung 
cấp các thông tin bổ sung để đánh giá giá trị của các phát hiện trong Báo cáo Phát triển Việt Nam năm 2002, và 
để tiếp tục xem xét các xu hướng đầu tư công hiện nay và trong tương lai68. Trong khi các PIP chỉ có thể coi như là 

anh sách đi mua hàng’ nếu mối liên hệ giữa chúng và ngân sách là mỏng manh, thì ở Việt Nam, Bộ KHĐT đã có 

uy động nguồn lực đầu tư từ khu vực tư 
hân là một thiếu sót cơ bản trong suốt giai đoạn 1996-2000 (PIP 2002, trang 16). Quản lý đầu tư lỏng lẻo, kế 

ành này trong chương trình PIP trước . 
hiến lược của chính phủ là dành nhiều hơn các nguồn lực ngân sách cho các dịch vụ xã hội, đồng thời tăng đầu 

ương trình PIP phân bổ các nguồn lực trực tiếp cho giảm nghèo (Bảng IV.13), và các chương trình xoá đói giảm 

n ngoài khu vực nhà nước70. Hiện có các khoản phân bổ đáng kể 
ho các ngành mang lại lợi ích cao cho phúc lợi xã hội và giảm nghèo. Đồng thời, phương pháp tiếp cận tổng hợp 

‘d
nhiệm vụ xây dựng chương trình PIP cũng như phân bổ nguồn vốn đầu tư. Các dàn xếp về thể chế này, kết hợp 
với mức độ ưu tiên cao của Chính phủ dành cho lĩnh vực đầu tư công, khiến cho văn kiện PIP có độ tin cậy cao 
hơn so với nhiều quốc gia khác.  
 
 
Trong giai đoạn 1995-2000, đầu tư vào khu vực công ở Việt Nam tập trung vào công nghiệp và xây dựng, kế đó là 
vào giao thông, thông tin liên lạc, nông nghiệp và khoa học và công nghệ. Các khoản phân bổ cho dịch vụ xã hội 
là cực kỳ thấp (PIP 2002, trang 11). Văn kiện này xác định rằng không h
n
hoạch không phù hợp, và hiệu quả sử dụng vốn thấp cũng được xác định là các điểm yếu chính (PIP 2002, các 
trang 16-17). PIP của giai đoạn 2001-2005 đòi hỏi tăng tỷ phần đầu tư trong nước, tăng gần gấp đôi đầu tư tư 
nhân, để nâng cao tỷ lệ đầu tư GDP của Việt Nam (PIP 2002. trang 19).  Chương trình này rõ ràng là có quan hệ 
tới chiến lược giảm nghèo CPRGS, và có cùng mục tiêu giảm số hộ nghèo xuống còn 10% trước năm 2005. Bảng 
4.12 (PIP, các trang 24-25) cho chúng ta sự phân chia một cách chi tiết về các yêu cầu chi cơ bản trong giai đoạn  
2001-2005 theo phân loại chức năng, và xác định nguồn cung cấp tài chính cho chương trình của từng ngành. Do 
việc cung cấp tài chính này bao gồm cả nhu cầu chi thường xuyên, chúng ta có thể ước tính chi tiêu O&M theo 
ngành. Cần phải xem các số liệu này là chưa bao gồm hết các khoản chi thường xuyên, nhất là chưa tính đến 
lương cùng các khoản chi thường xuyên ngoài O&M và ngoài lương. Mặc dầu vậy, vẫn có thể thấy rõ rằng nếu 
xem xét toàn bộ khu vực công, việc tập trung vào các dịch vụ kinh tế trong chương trình PIP 1996-2000 vẫn được 
tiếp tục trong chương trình kế tiếp. Tuy vậy, phân bổ ngân sách cho các dịch vụ xã hội trong chương trình PIP 
2001-2005 (các mục 4-7) là cao hơn so với các khoản phân bổ cho các ng 69

C
tư cho các doanh nghiệp nhà nước, và tăng tín dụng đầu tư cho các loại hình dịch vụ kinh tế. Các nguồn vốn vay 
ưu đãi đáng kể từ nước ngoài có thể được huy động bổ sung cho đầu tư vào lĩnh vực xã hội nếu chính phủ cam kết 
chi tiêu ngân sách cho lĩnh vực xã hội, cách phân bổ chi tiêu này được xem như một chiến lược hợp lý.  
 
Ch

nghèo được tài trợ từ ngân sách. Khả năng có được tài trợ từ các nhà tài trợ là tương đối cao, do các lĩnh vực này 
thuộc phạm vi ưu tiên của phần lớn các cơ quan tài trợ. Chiến lược cung cấp tài chính trực tiếp cho giảm nghèo 
không đơn giản, với yêu cầu ngân sách phải cung cấp khoảng một phần ba kinh phí, và phần còn lại sẽ được huy 
động từ nguồn hỗ trợ quốc tế.  Cam kết của chính phủ về các chương trình xoá đói giảm nghèo qui mô lớn là rất 
ấn tượng, kể cả xét theo tiêu chuẩn quốc tế.  Mức vốn đối ứng mà các nhà tài trợ mong đợi từ phía chính phủ là 
vào khoảng 20-25%. 
 
Chương trình PIP kết hợp một số tính toán cho chi phí vận hành và bảo dưỡng O&M trong quá trình lập kế hoạch 
đầu tư. PIP dường như dựa trên một chiến lược đầu tư được xây dựng tốt hơn so với chiến lược tách các khoản 
phân bổ ngân sách khỏi các khoản phân bổ cho các doanh nghiệp nhà nước mà VDR vận động. Chương trình PIP 
có quan điểm tổng quát hơn về yêu cầu nguồn lực cho từng ngành. Nó cũng đưa ra một kế hoạch cấp kinh phí 
tương đối minh bạch cho đầu tư cơ bản, tạo ranh giới giữa các nguồn lực thuộc ngân sách, nguồn lực công phi 
ngân sách và các nguồn lực được huy động từ bê
c
trong quá trình lập kế hoạch nguồn lực công đảm bảo rằng các dịch vụ kinh tế và cơ sở hạ tầng cơ bản sẽ được 
cấp kinh phí dựa trên một cơ sở bền vững. Các chương trình quốc gia về xoá đói giảm nghèo cũng sẽ được đảm 
bảo nguồn kinh phí từ các nhà tài trợ nếu các chương trình này được đánh giá và giám sát cẩn thận để đảm bảo 
không bị thất thoát do quản lý kém hay vốn được sử dụng cho những mục đích khác.  

                                                 
68Văn kiện này cung cấp đánh giá về việc phân bổ chi cơ bản trong chương trình Đầu tư công trước đây (1996-2001) và kế hoạch đầu tư công 
cho giai đoạn 2001 - 2005. 
69Chỉ có dịch vụ kinh tế nhận được các khoản phân bổ ngân sách lớn, đó là giao thông và thông tin liên lạc, do các ngành đường sắt và bưu 
điện ở Việt Nam vẫn do các Cơ quan Tổng cục của nhà nước quản lý. Vì thế, tất cả các hoạt động của các ngành này là phụ thuộc hoàn toàn 
vào ngân sách. 
70Cả PIP (2002) và VDR(2002) đều chú ý đáng kể đến các khoản phân bổ chi tiêu theo khu vực địa lý không được đề cập trong Chương này. 
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Mặc dù PIP là đáng khâm phục, chúng ta vẫn có thể thấy nó có những khiếm khuyết. Cụ thể là PIP bao gồm cả 
những dự án cơ sở hạ tầng lớn (được gọi là các dự án siêu lớn). Những dự án này có hai vấn đề: 1) chính phủ chưa 
tiến hành nghiên cứu một cách hệ thống về tác động giảm nghèo của các dự án đó; do quy mô lớn của các dự án 
này, các nghiên cứu đó là rất quan trọng cho chiến lược giảm nghèo của chính phủ; và 2) sự phối hợp giữa các dự 

n đó chưa rõ ràng, đặc biệt là các dự án cung cấp các dịch vụ giống nhau. Vấn đề thứ hai này sẽ ngày càng trở ¸
nên quan trọng trong tiến trình phân cấp quản lý. Có vẻ như hiện nay chưa có một cơ chế nào để hài hoà và hợp 
lý hoá các dự án và kế hoạch của các tỉnh khác nhau. 
 

4.5.  Chính sách Tài khoá Vĩ mô  
 

Từ góc độ kinh tế vĩ mô, Việt Nam đã duy trì được định hướng tài chính ổn định. Người ta dự đoán sẽ không có sự 
iện đáng kể nào có thể gây tác động nghiêm trọng đến tình hình ổn định này. Thặng dư thường xuyên lành mạnh 

ng sách định nghĩa, một đô-la được mang ra tiêu có 

iảm nghèo.  
 

 như nền kinh tế bước vào một thời kỳ suy thoái và các 

ịch vụ công vì người 
ghèo và cải thiện chi tiêu công cho công bằng sẽ không nhất thiết phải bị hạn chế bởi nỗi lo về tác động của 

iết không được hy sinh các sáng kiến tài khoá vì người nghèo 
ện nay và trong tương lai chỉ vì cảm thấy hoặc thực tế thấy chưa đạt được thành công trong việc cơ cấu lại các 

 thời. Hơn nữa, phúc lợi cho người nghèo ít nhất cũng phải 
®−î
 

k
hiện nay cho phép chính phủ linh hoạt xử lý các cú sốc về tài khoá. Với thặng dư tài khoá lành mạnh, dao động về 
giá cả dầu khí sẽ không tạo ra một tác động bất ổn định nào.  
 
Tăng chi thường xuyên của chính phủ dường như không tạo ra tác động thoái giảm do tiêu dùng tư nhân đã tăng 
nhanh hơn tiêu dùng công trong những năm 1990. Thêm vào đó, thặng dư của thu thường xuyên trên chi thường 
xuyên cho thấy đầu tư không bị thoái giảm, ngoại trừ, như tro
nghĩa là mất đi một đô-la cho đầu tư, tất nhiên là các yếu tố khác không đổi. Do có ít nhất một phần trong gia tăng 
chi tiêu của chính phủ là chi cho O&M, chất lượng đầu tư công sẽ được cải thiện. 
 
Việc tăng thanh toán lãi nói chung cũng không đáng lo ngại. Tuy nhiên, ảnh hưởng lâu dài của việc tăng chi trả lãi 
cần phải được phân tích. Thâm hụt tài khoá vào năm 2002 và thâm hụt dự báo trong tương lai là cao hơn mức bình 
thường do có các chi phí cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng.  Hiện chưa có bằng chứng 
nào cho thấy việc này làm suy giảm các khoản phân bổ cho giảm nghèo; cũng như chưa có bằng chứng trực tiếp 
nào cho thấy thâm hụt tài khoá gây tác động tiêu cực đến việc phân bổ thu nhập. Tuy nhiên, nếu như chi phí cơ 
cấu lại tăng lên, và nếu như việc cơ cấu lại không đạt được các mục tiêu đề ra thì khi đó có thể có tác động tiêu 
cực đến việc cấp kinh phí cho g

Có thể điều nguy hiểm nhất trong quá trình cơ cấu lại là khả năng việc tái vốn hoá các ngân hàng nhà nước có thể 
vượt khỏi vòng kiểm soát như đã xảy ra tại Inđônêxia. Khả năng này sẽ có xác suất lớn nếu như chính phủ không 
sớm đặt ra một giới hạn cho mức độ tái vốn hoá và cố tìm cách để đạt được cái gọi là chuẩn mực quốc tế về dự 
trữ. Việc kết hợp quá trình tái vốn hoá với một tấm “séc chưa ghi tiền’ và cam kết đạt được cái gọi là ‘các chuẩn 

ực quốc tế’ có thể sẽ dẫn đến một tai hoạ cận kề nếum
khoản vay không có khả năng thanh toán tăng lên, đòi hỏi phải tiến hành tái vốn hoá ngoài dự kiến. Nếu điều này 
xảy ra, các thể chế tài chính Bretton-Woods sẽ có thể gây sức ép với chính phủ đòi cắt giảm chi tiêu công, điều 
này có thể gây ra tác động bất lợi cho giảm nghèo và bất bình đẳng như đã xảy ra đối với Inđônêxia.  
 
Có hai vấn đề chính sách phát sinh từ những phân tích trên. Bối cảnh tài khoá vĩ mô của Việt Nam là ổn định và có 
hể về cơ bản sẽ tiếp tục ổn định. Do vậy, các ý kiến ủng hộ việc tăng cường cung cấp dt

n
chúng tới việc ổn định kinh tế vĩ mô. Nhất là, nhất th
hi
doanh nghiệp và các ngân hàng nhà nước. Bất cứ một gia tăng nào trong thâm hụt tài khoá do các chi phí cho 
việc cơ cấu lại đều đã được xác định là có tính chất tạm

c ưu tiên tương đương với phúc lợi của các doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng.  

4.6.
 
Như đã trình bày ở trên, chính phủ Việt Nam có một vị thế tài khoá cho phép mở rộng các chương trình giảm 
nghèo hiện nay và xúc tiến các chương trình mới vì người nghèo. Trong phần này, chúng tôi khuyến nghị rằng 
chính phủ cân nhắc việc thực hiện không chỉ các chương trình mục tiêu mà cả các chương trình ‘phổ cập’ là những 
chương trình không đòi hỏi các tiêu chí về thu nhập. Các chương trình giảm nghèo hiện nay, ví dụ chương trình hỗ 

  Quỹ lương hưu phổ cập  
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trợ các  
Chính p − thế, và ở đây chúng tôi xin đề xuất một quỹ lương 
hưu
 
So c
nhất, ®©
phân ch  các chương trình 
phổ 
chương 
từ trách ể gọi là 
‘ngu
ngoại tr g thẳng về sắc tộc, khu vực và chính trị.  

hương trình phổ cập sẽ có yêu 
n thiệp vào cuộc sống riêng tư 

ông dân hơn. Nhu cầu về hành chính của các chương trình mục tiêu là rất cao. Các chương trình này 
cho bộ máy quan liêu nhiệm vụ phân loại nghèo và không nghèo. Sự ph ày, đối với cá  
là rất khó thực hiện, và có liên quan tới cá n ‘k a khả iêu’ mà  mang 

thấp n ch. ở Việt Nam, nơi mà  nhân công c ượng lao 
nhỏ ở  ph y n nghiệp ở  thôn, thì gần thể 

ghèo đói theo thu nhập trực tiế t c hố ất trong ước. Khi mà c ương trình 
ng được chính phủ triển khai tới  m g hèo, thì có chỗ cho “sự chủ quan” và 
ười nhà” trong việc xác định hộ èo  ph h vì thế, nếu khuôn kh i khoá cho 

 trình phổ cập thì điều ó t iúp  đáng kể độ cửa quyền êu quá 
iệp của nhà nước vào cuộc sống  tư .  

m t c  tr ổ cập với kinh phí của chí yền trung 
 có thể giúp tránh được một hạn chế rất đặc trưng của các chương trình mục tiêu hiện nay, đó là sự khác biệt 

ỉnh. Theo cách tổ chức hiện n na ợ cấp cho ời nghèo được  định bằng 
ịa phương và số hộ gia đình cần được ợ. qu cấp rất khác nhau gi c tỉnh. 

g biết, đó là “ n n ”.  Vấn đề này nả h từ tính liên t ét cách tự 
ổ thu nhập.  Trong thực tế, các ội k  chi nh hai loại có ranh giới rõ r hèo” và 

 Cách phân loại này chỉ là một cá viết của i niệm ha ân tích” nhằm  phân tích 
ạp của cuộc sống.  Một thước đo có ông kể một tiêu chí ng ừ nào (như ng  thu nhập) 

ng nghèo” sự ông tồn tạ ng thực tế.  Sự chính xác giả 
® a cạ n trọng của hèo, nhất 

ét  thu nhập đầ ười thấp hơn chuẩn nghèo xon  lại có thể 
ờ  hơ uẩn o, vì thế thứ nhất sẽ c  tự bảo vệ 

y bệ ó, ở đây có vấn đề “chuẩn nghèo”:  
 nghèo địn o c uan có th các hộ n rở nên khá 

y trên chuẩn nghèo.  Tu y, các vấn đề m 
o”; chúng chỉ cho thấy sự phức tạp trong thực tế và bản chất 

n của việc nhằm vào đối tượng. 

Quỹ l u điểm cụ thể. Phần lớn các quốc gia có thu nhập thấp không thể quản lý được 
 một hệ thống hành chính được tổ chức tốt tới tận cấp xã và đến được đông 

ảo người dân, hệ thống này có các ghi chép đầy đủ để kiểm tra độ tuổi. Việc cấp phát lương hưu có thể được 
n thông qua các hệ thống hiện hành với chi phí hành chính thấp. Thêm nữa, một quỹ lương hưu phổ cập 

ó ưu điểm là trung lập về giới tính, ai đủ tuổi đều được hưởng lương hưu, tránh được việc chi trả qua chủ hộ, 
ường là nam giới. Ngoài ra, do phần tiết kiệm của người cao tuổi thường thấp, tác động chi tiêu của lương hưu có 

        

vùng khó khăn, đã thực hiện nguyên tắc phổ cập đó chứ không chỉ nhằm vào một số hộ nghèo trong vùng.  
hủ có thể xem xét cân nhắc một số chương trình nh

 phổ cập cho người cao tuổi. 

với ác chương trình mục tiêu, các chương trình phổ cập có một số ưu điểm. ưu điểm và có lẽ là quan trọng 
y là các chương trình bao hàm chứ không phải ngoại trừ; nghĩa là, chúng không yêu cầu nhà nước phải 
ia dân cư thành các nhóm thụ hưởng và không thụ hưởng. Kết quả là, việc thụ hưởng từ

cập sẽ không tạo ra sự kỳ thị về ‘nghèo đói’ đối với người thụ hưởng. Việc tránh được sự kỳ thị đó có nghĩa là 
trình không còn là làm “từ thiện” cho những người “nghèo”; thay vào đó, là “quyền được hưởng” xuất phát 
 nhiệm của xã hội về nâng cao phúc lợi và nhân cách của công dân trong xã hội71. Điều này, có th

yên tắc dân chủ xã hội’ đặc biệt quan trọng trong những tình huống mà các chương trình dựa trên nguyên tắc 
ừ có thể làm gia tăng căn

 
Thứ hai, nếu như khả thi để thực hiện thì so với các chương trình “ngoại trừ”, các c
cầu về quản lý hành chính ít hơn và chi phí thấp hơn, đồng thời nhà nước ít phải ca
của các c
giao ân loại n

 năng chi t
c nước phát

 thù t lµtriÓn, c ph−¬ g pháp iÓm tr c chÊ
tính soi mói cá nhân và thông thường là hạ 

 các hoạt động kinh doanh 
hân cá đa số ủa lực l

 không động tham gia thành ố ha ông nông  như
đưa ra thước đo n p mộ ách t ng nh cả n− ác ch
mục tiêu hiện đa  được ét số n ười ng  luôn 
thói “dung túng ng  ngh ở địa ương. Chín ổ tà
phép thiết kế một chương này c hể g giảm thái , quan li
mức và sự can th  riêng  của công dân
 
Thứ ba, và đặc biệt đối trong bối cảnh Việt Na
ương

, mộ hương ình ph nh qu

về mức trợ cấp giữa các t thực  hiệ y, tr  ngư  xác
ngân sách ®  hỗ tr  Hậu ả là, mức trợ ữa cá
 
Cuối cùng là một vấn đề mà ai cũn chuẩ ghèo y sin ục m
nhiên của phân b xã h hông a thà ệt là “ng
“không nghèo”. ch “  tắt”  khá y “ph  giúp
thực tế phức t sử d  bất oại tr ưỡng
sẽ gán cho khái niệm “nghèo” và “khô một chính xác kh i tro
mạo này xảy ra là do các tiêu chí được sử dụng 
là khi các tiêu chí đó là về số lượng

ể đo đã loại trừ một số khí nh qua đói ng
72.  Ví dụ, m

có nhiều lao động hơn hộ có thu nhập đầu ngư
mình tốt hơn hộ thứ hai khi gặp phải rủi

hộ có
i cao

u ng
 nghÌ

g
ó thển ch , hộ 

 ro tai nạ
việc trợ cấp cho các hộ nghèo dưới chuẩn

n ha
 xác 

nh tật.  T
h the

hêm vào ®
hủ q ể làm cho ày t

giả hơn các hộ tuy “không nghèo”  nhưng chỉ nằm nga
mất đi khái niệm cơ bản của “nghèo” và “không nghè

y vậ trên không là

chủ qua
 

ương hưu phổ cập có mấy −
quỹ lương hưu. Tuy nhiên, Việt Nam có
®
thực hiệ
c
th
                                         

Từ ‘công dân’ được sử dụng để chỉ việc mong muốn điều tốt đẹp hơn. Quốc tịch theo nghĩa về mặt luật pháp không nhất thiết là một yêu cầu 
ể được tham gia một chương trình phổ cập; thật vậy, ở nhiều quốc gia không có yêu cầu này; 
 Các thước đo “số lượng” có đặc tính là các con số tỉ lệ với nhau; ví dụ số 2 lớn hơn số 1 là hai lần, 4 lớn hơn 2 là hai lần, vv… Các phép đo 

“số thứ tự” được xây dựng từ nhiều loại tiêu chí khác nhau (như chỉ số phát triển con người) chỉ dùng để xếp hạng các nhóm dân cư. 
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thể hầu như đạt 100%, cộng với các hiệu ứng số nhân rộng trong nền kinh tế. Cuối cùng và cũng rõ nét nhất, một 
ương hưu cho người cao tuổi có thể đi  tro c ỏ một t  các g n và ảm n

i: đó là cảnh cơ c  nh ườ ệt s  nh ăm  làm  Cá  
đến người không o, n − có thể coi đó như m ược của −ơn

ằng các lợi  về xã à kinh tế.  

 chỉ là  xét  một lương hư kh i trong phạm v  
4 ch một − ính v i phí tài khoá. ông  giá c ăm 1993, 

chi phí cho một quỹ lương hưu c m 1 . Phép tính giả t rằn g h ó thể  
g hiện có v ông theo chi ph nh chính tịnh k ược h  

. Để trá ệ qua u, l−ơ ưu có thể đượ i trả k g cần  theo t 
i chứng tỏ họ “đã về hư . Phần phía tr ủa b ho t  thôn  

hục vụ cho việc tính toán.  

 trên ha  là: t huẩn nghèo trên chi tiêu  quâ u ngư à tỉ lệ  
 1998. Tỉ lệ đầu là một thông số của năm 1998, và tỉ lệ sau là một 

a chọn chính sách. Trong trường hợp mức lương hưu bằng chuẩn nghèo thì chi phí ngân sách trong năm 1998 có 
g tổng chi tiêu xã hội, hay gia tăng 
ính phủ. Rõ ràng là giá trị của tỉ lệ 

hưu trên chuẩn nghèo càng thấp thì u cà p. 
× chi ph g hưu .  Nế ẩn ng iữ ng ở mứ  đồn g 
rong ® a VL × bất ét mứ  trưở u nhậ u ngư o 
u tỷ lệ ố từ 6 i trở lê không . Ví dụ, nếu trong  đoạn 

ời tăng kh g 4%, tiêu dùng ân ® người tă cùng tốc sẽ d
u d bình q đầu ng iảm từ 4 xuốn 52, và  chi p o 

ằng chuẩn nghèo có thể giảm ng dư  GDP i bất c ét ước  thực t về c hí 
ưu bằng chuẩn đều n toàn  trong giới hạn tà á của chính phủ.   Dân 

làm tăng chi phí, xo hắc kh gây ra ng phí tài kho n nào  hai thập kỷ 
 chắc s ở rộng gia tăn u ngân h sẽ t đủ để chi trả lươn u 

i hơn. 

¸ thấp có thể c chư  trình k  lớn hơ − chương trình ph p 
trẻ em. Báo cáo khuyến nghị chính phủ Việt Nam là, để nhất quán với các cam kết chính thức của mình với 

 chủ nghĩa xã hội về bình đẳng, và trong bối cảnh tôn kín ững ng ao tuổi, cần 
ương hưu cho ng ao tuổ

huyến nghị chính phủ xây dựng các chương trình phổ cập không có ý định phê phán các chương trình mục tiêu 
, vì các chương trình mục tiêu này thực sự là đang rất thành công.  Đặc biệt quan trọng là các chương trình 

c chương 
ổ cập cũng có cùng mục đích như các chương trình hỗ trợ các vùng khó khăn nhằm giúp giảm gia tăng bất 

ng trong trường hợp đầu và giữa các hộ gia đình trong trường hợp sau. 

quỹ lư xa hơn
ù a

ng viÖ
÷ g

xoá b
i i

rong
ứ u

dạn guy hại 
 t

 thê th
.

hất 
icủa tình trạng nghèo đó

gọi là “các mối liên hệ” 
c củ

 nghÌ
ng n

Õu nh
 đã k c sa ững n

ét nh
háng
điểm 

 việc
 quỹ l

 được
g hưu 

phổ cập, có thể được triệt tiêu b  ích  hội v
 

y, việc còn lạiDo có các ưu điểm nà  xem  liệu quỹ  hưu n  vậy có ả th i khả
năng tài khoá hay không. Bảng IV.1 o ta ước t Ò ch Sử d mức ủa n

99873  thiế g lươn ưu c đượcbảng này ước tính ho nă
cấp phát thông qua các hệ thốn à kh kèm các í hà hác. Độ tuổi ® ưởng
lương hưu là 65 cho cả nam và nữ nh t n liê ng h c ch hôn  kèm  mộ

u” 74 ên c ảng c a các g tinyêu cầu nào về việc người nhận phả
thống kê cơ bản p
 
Mức lương hưu được tính toán dựa i tỷ lệ ỉ lệ c bình n đầ ời, v  mức
lương hưu đề xuất trên chuẩn nghèo của VLSS
lự
thể bằng 2,2% của GDP, hàm ý một khoản gia tăng khoảng một phần ba tron
15% trong tổng chi thường xuyên, hay gia tăng10% trong tổng ngân sách ch
lương  chi tiê ng thÊ
Tương tự, khi kinh tế tăng trưởng th

n quốc tế sử dụng t
í lươn  giảm u chu hèo g uyên c tiền g tươn

đương với chuẩ iều tr
d

SS th kỳ m c tăng ng th p ®Ç êi nà
cũng làm giảm chi phí lương hưu nế
2003, thu nhập bình quân đầu ngư

ân s 5 tuổ n là  tăng  giai 1998 - 
oản

ùng 
bình qu
ười g

ầu 
 0,6

ng 
g 0,

độ, thì 
 tổng

Én 
hí chđến việc tỉ lệ của chuẩn nghèo trên tiê uân 

lương hưu b  xuố ới 2% . Vớ ứ m  tính ế nào hi p
hành chính thì mức lương h nghèo hoà nằm i kho
số già đi hiển nhiên là ng c ông  nhữ  tổn á lí trong
tới.  Trong thời gian đó, nền kinh tế ẽ m , và g th  sác hừa g hư
cho nhiều người cao tuổ

 

Thực tế là chi phí cho quỹ hưu là kh
hỗ trợ 

nên  có cá ương hác n nh ổ cậ

ười cnguyên tắc của  cả xã hội đều h nh
xem xét áp dụng một quỹ l ười c i.  
 
K
hiện có
đầu tư nhằm vào các vùng khó khăn có tình trạng nghèo đói nghiêm trọng.  Khuyến nghị xây dựng cá
trình ph
bình đẳng giữa các vù
 

4.7.   Các khuyến nghị tóm tắt về chính sách  

đây về tình hình tài khoá hiện nay và khả năng tiến triển của nó trong thời gian sắp tới, 
húng tôi đưa ra các khuyến nghị chính sách như sau: 

1. Chính phủ nên thay đổi qui định ràng buộc tốc độ gia tăng chi thường xuyên vào tốc độ gia tăng chi cơ 
bản. 

2. Nên xem xét lại các khoản chi cho quốc phòng và an ninh. Đã có những nghiên cứu hiển nhiên cho thấy 
chính sách tài khoá được cải thiện theo hướng vì người nghèo nhiều hơn bằng cách cắt giảm chi tiêu các 

        

  
Trên cơ sở phân tích trên 
c

                                         
Lựa chọn các năm này vì đó chính là các năm tiến hành hai cuộc khảo sát về mức sống dân cư. 

74Do phần lớn người Việt Nam ở một mức độ nào đó đều làm việc theo kiểu tự tạo công việc, do vậy thuật ngữ này là không thích hợp. 
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cho lĩnh vực này. Chính phủ có thể bắt đầu bằng việc công khai các khoản chi quốc phòng, khuyến khích 
i bao nhiêu là thích hợp. 

3. Ngư · quá lo ngại v  kh  x cơ rợ ang lại lợi 
 nghèo, do v  được t ường.  

1 – 20 chương trình đầu tư cô  nhậ m đối ác vấn ói nghèo, kế 
ài khóa về huy động và phân bổ nguồn lực còn quá phức tạp. Chương trình nên được bổ sung 

 di n về phạ ảnh hưở c  tới n ghèo. 
o khu vực công, đặc biệt trong hoàn cảnh các 

c cơ cấu lại. Việc cắt giảm tích lũy vốn nhằm duy 
trì đầu tư tài chính vào khu vực công sẽ có hậu quả xấu  tới người nghèo, đặc biệt là ở nông thôn. 

xét việc áp dụng một quỹ lương hưu phổ 

Bảng IV.1: Tóm tắt các Hoạt động Tài khoá chính của Chính phủ, 1998-2

 
998 1

 
200

(Ước tính) 
2  

n sách) 
2002 

thảo luận xem ch
ời ta ® Ò những oản trợ cấp · hội và chi  bản. T  cấp xã hội có lẽ đã m

ích cho người ậy nên ăng cư
4. Trong giai đoạn 200

hoạch t
05, ng còn y cả với c  đề ®

bằng các đánh giá toàn
5. Cần tách biệt rõ 

ện hơ m vi ng của chi ¬ bản gười n
giữa tích lũy vốn và đầu tư tài chính và

doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng đang đượ

6. Như một bước tiến mạnh trong bảo trợ xã hội, chính phủ cần xem 
o tuổi. cập cho người ca

 

002  

(% GDP) 

 
Loại  1

 
999 0 001

(Ng©

1.Thu ngân sách và Viện trợ Không ho  lại 21,1 20,8 àn 20,2 19,8 21,8 
Thu từ Dầu khí 4,1 4,7 6,7 6,5 7,0 
1.1 Thu ngân sách 19,6 19,2 20,6 21,3 20,4 
1.1.1 Thu từ Thuế 15,4 15,2 15,2 16,1 15,8 
1.1.2 Thu Phi Thuế 4,2 4,0 5,4 4,6 5,3 
1.2 Viện trợ không hoàn lại  0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 
2. Tổng chi tiêu  21,9 22,4 26,2 26,4 27,3 
2.1 Chi tiêu thường xuyên  14,7 1 17,0 16,5 3,9 16,3 
2.1.1 Chi 
suất 

tiêu thường xuyên không kể i trả lãi 15,5 16,1 15,2  ch 14,1 13,3 

2.1.1.1 Lương và Phụ cấpa 2,7 2,8 3,4 3,6 3,8 

2.1.1.2 Khác 11,4 10,5 12,1 12,2 11,5 
2.1.2 Thanh toán lãi suất 0,6 0,8 1,3 0,6 0,9 
Chi phí thường xuyên cho cải cách  0,0 0,0 0,2 0,6 0,0 
2.2 Đầu tư cơ bản 7,2 8,5 9,9 10,3 9,4 
2.2.1 Cho vay lại 1,5 1,8 2,3 1,2 2,6 
2.3 Dự phòng 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 
2.4 Chi cơ bản cho cải cách  0,7 0,0 0,0 0,0 2,2 
3 Cán cân Tài khoá, không kể các khoản
vay lại và chi cơ bản cho ngành ngân hàng  

-0,1 -0,8 8 -3,5 -3,9  cho   -2,

4 Cán cân Tài khoá, gồm cả các khoản c
lại và

ho v
 vốn trong ngành ngân hàng  

-2,3 -2,6 5,1 -4,6 -8,7 ay  2

5. Nguồn tài khoá trong nước bù thâm hụt  -0,4 -0,4 ,7 2,4 2,4  1
6. Nguồn tài khoá nước ngoài bù thâm hụt  0,6 1,2 1,1 1,1 1,6 
Nguồn: IMF (2002) và Bộ Tài chính, Cục Ngân sách N ước hà n−

Chú ý: 

a  ph Trừ lương và phụ cấp trong quốc òng. 

ương và phụ cấp trong quốc phòng. b Bao gồm l
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Bảng IV.2:  Việt Nam: Cơ cấu Thu 1988-95 (% GDP) 

Loại  198 1989 199 2 1993 1998 0 1991 199 4 1995 
1. Tổng thu trong nước  13 6,0 ,3 6 ,1 1  16,1 14,4 18 21, 24,0 23,2 
1.1 Thu từ thuế  3,4 4,5 4,4 11,6 13,2  1 17,4 19,0 9,0 
1.1.1 Các doanh nghiệp nhà nước 0 0 7,6 8,2 9,3 9,1 8,5 0 
1.1.2 Khu vực Tư nhân Phi nông nghiệp 1,4 1,8  1, 1,8  2 1,7 4 2,5 2,7 ,9 
1.1.3 Thuế nông nghiệp 1,0 1,3  1, 1,2  0 0,8 0 1,0 0,7 ,7 
1.1.4 Các loại thuế Thương mại quốc tế 1,0 1,5  1,6 2,0 ,3 6,01,9  4 5,9  
1.2. Thu ngoài thuế 9,7 11,5 11,7 2,8 5,1 4,2 5,0 4,2 
1.2.1 Các doanh nghiệp nhà nước 8,4 9,2 9,5 1,3 2,5 2,5 2,9 1,3 
1.2.2 Các khoản thu khác ngoài thuế 1,3 2,3 2,2 1,5 2,5 1,8 2,1 2,9 
2. Nộp ngân sách tịnh của các doanh -0,1 7  2 
nghiệp nhà nước 

4,4 6,9 ,9 9,9 11, 11,6 9,3 

2.1 Thuế và Thu ngoài thuế 8,4 9,2 9,5 8,9 8 11,8 12,1 9,8 10,
2.2 Các khoản Cấp phát Ngân sách  8,5 4,8 2,6 1,0 0,9 0,6 0,5 0,5 
Nguồn: Tính toán từ các số liệu do MPI cung cấp (1998). 

ảng IV.3: Việt Nam - Các khoản Thu của Chính phủ,  1995-2001 (%GDP) 

1998 1999 2000 2001a 

 

B

Loại  1995 1996 1997 

1.Tổng thu và viện trợ không hoàn lại  9 0,8 0,2 9,8 1,1 ,9 23,3 22, 2 2 1 2 18
1.1 Thu từ Thuế ,5 ,5 2 14,9 4,4 17 18 15,8 15,4 15, 1

1.1.1 Thuế Thu nhập Doanh nghiệpb ,3 ,7 3,7 3,6 3,7 4,6 4,5 3 3

1.1.2 Thuế Thu nhập Cá nhân 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,

1.1.3 VAT  c 3,4 ,1 3,8 3,3 4,3 4,0 3,8 4

1.1.4 Thuế Tiêu thụ đặc biệt 1,5 1,1 1,2 1,2 1,1 1,7 1,5 
1.1.5 Thuế nông nghiệp 0,5 0,5 0,4 0,3 0,7 0,7 0,5 
1.1.6 Các loại thuế thương mại quốc tế ,8 ,0 4,3 4,5 3,8 3,1 3,3 5 6
1.1.7 Các loại thuế khác 1 0,5 0,4 0,4 0,,3 0,3 0,1 2,
2. Thu nhập ngoài thuế 1 3,9 4,2 4,2 4,0 5,7 4,0 5,
2.1 Các loại phí và cước na 1,2 1,1 0,9 1,2 1,0 na 
2.2 Thu từ các nguồn tài nguyên thiên 1,0 1,1 1,1 0,9 1,1 1,6 1,3 
nhiên  
2.3 Thu từ vốn  a 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 na n
3. Viện trợ không hoàn lại  ,7 ,6 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0 0
Nguồn: IMF 2002-b 

 

Chú ý: 

Các phụ nhóm phân loại không bao gồm các loại và phụ p , do v g của  nhóm hể không 

ngân sách 

ước năm 1999  

u trước năm 1999 

ố liệu 

 

 thuế hí nhỏ ậy tổn các phụ có t bằng tổng thu. 

a  Ước tính 

b Thuế lợi nhuận tr

c Thuế doanh th

na  - Không có s
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Bảng IV.4:  Các loại Thuế cho một hộ gia đình nông nghiệp theo nhóm 20% chi tiêu, 1998 
 mỗi năm) 

ại  Nghèo n Ng T nh iÇu   GiÇu ng c
(Nghìn đồng

Lo Cậ hèo rung bì G Cận   Tổ ộng
Chi tiêu / Hộ gia đình 7474 979 5 694 844 11676 1174 14 22 0 
Các loại thuế nông nghiệp như 
% trong chi tiêu  

3,9 4,3  3,7  4,1 3,5 2,5 

% số hộ gia đình hoạt động 
p  

79,3 39,7  9,3 3,5 58,7 
trong lĩnh vực nông nghiệ

72,2 5 2

Nguồn: Bảo, Houghton và Quân (2001), cả cho các IV.5, IV .7 và 

iệp ông v ộ gi h 19
ăm) 

Nghèo n 
hÌo 

rung
  

GiÇ CË
GiÇ

Tổ
c

bảng .6, IV IV.8 

 

Bảng IV.5:  Các loại thuế Nông ngh áp d ới H a đìn 98 
(Nghìn Đồng mỗi n
Loại  Cậ

Ng
T  
bình

u  n 
u  

ng 
éng 

Các loại Thuế, các 
các khoản đóng gã

loại Phí, và 
p  

292 423 479 5 10 574 432 

Thuế đất Nông nghiệp 134 188 211 231 260 194 
Các loại Thuế khác 4 4 9 35 50 15 
Các loại phí:       
 Phí thuỷ lợi 55 92 108 99 100 89 
 Phí bảo vệ thực vật 2 4 3 3 3 3 
 Phí bảo vệ đất 10 9 7 7 7 8 
 Phí bảo vệ an ninh 5 6 7 7 7 6 
 Các loại phí khác 6 7 8 4 2 6 
Các loại đóng góp       
Quỹ lao động công ích  25 29 27 27 21 27 
Quỹ lao động quốc phòng 2 2 3 3 4 2 
Quỹ Y tế  1 1 1 1 0 1 
Quỹ Trường học 12 14 13 15 21 14 
Quỹ Phát triển Cộng đồng 6 9 14 10 19 10 
Quỹ xây dựng đường xá 12 15 18 14 17 15 
Quỹ xây dựng đường điện 14 23 34 33 52 27 
Quỹ phòng chống thiên tai 2 2 2 2 2 2 
Các quỹ khác  5 5 5 4 4 5 

  

Bảng IV.6:  Thuế tiêu thụ đặc biệt theo nhóm 20% chi tiêu, 1998 

N b
  Cận Tổng 

 
Loại  Nghèo Cận Trung Giầu

ghèo ình  Giầu  cộng
1. Thuế trả cho các loại h
biệt 

àng tiêu thụ ® 12 ặc 19 26 41 9 39 9 

A. % thuế trong tổng chi tiêu 1,0 1,2  1,6 1,4 1,1 1,3
Thuốc lá       
1.1 Thuế tiêu thụ đặc biệt đã trả 5,8 14,0 19,3 38,6 17,3 9,0 
A.1 % thuế trong tổng chi tiêu 0,49 0,63 3 0,62 0,60 0,52 0,6  
Rượu       
1.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt đã trả 5,7 9,7 13,0 30,1 13,3 8,3 
A.2 % thuế trong tổng chi tiêu 0,49 0 0,43 2 0,48 0,46 ,48 0,4
Xăng dầu       
1.3 Thuế tiêu thụ đặc biệt đã trả 0,3 2,6 8,3 30,7 8,7 1,3 
A.3 % thuế trong tổng chi tiêu 0,03 0,12  0,49 0,30 0,08 0,27  
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Bảng IV.7: Tất cả các loại thuế gián thu theo các nhóm 20% chi tiêu, 1998  
(Nghìn Đồng mỗi năm) 

N ghèo ng bình Giầu ận Giầ ổng cộngLoại  ghèo Cận N Tru   C u T
Chi tiêu / Hộ gia đình 6 44 10379 13255 25587 13596 608 88
Ước tính thuế gián thu cho mỗi hộ gia đình 2 400 549 1027 554 73 390 
% thuế trong tổng chi tiêu  4 .4 3.9 4.1 4.0 4.1 .1 4
Chi tiêu chịu thuế 41 47 7917 11114 24380 11454 75 61
% thuế trong tổng chi tiêu chịu thuế  3 5.1 4.9 4.2 4.8 6.5 6.
 
Bảng IV.8: Tất cả các loại Thuế theo các nhóm 20% chi tiêu bình quân đầu i,  1998 hìn Đồn ỗi 

èo n Nghè Giầu Tổng cộng 

ng−ê  (Ng g m
năm) 
Loại  Ngh Cậ o Trung bình Cận Giầu 
Chi tiêu cho mỗi hộ gia đình 6608 8844 10379 13255 25587 13596   
Ước tính thuế gián tiếp trên hộ gia đình 3 390 400 549 1027 554 27
Các loại thuế nông nghiệp và các loại phí trên 2 337 346 302 135 254 
một hộ gia đình  

23

Các loại thuế kinh doanh trên một hộ gia đình  3 42 46 146 1270 352 1
% tổng cộng các loại thuế trong tổng chi tiêu  8 8,7 7,6 7,5 9,5 8,5 7,
 

Bảng IV.9:  Phân loại các chi tiêu theo chức năng,1997 & 1998 (

Capex  
1997 

pex 
98 

rex 
97 

ex 
8 

W&S  
1

O&M   
1

O&M  
1998 

%)  

Loại  
chức năng 

Ca
19

Cu
19

Cur
199

W&S  
1997 998 997 

Nông - Lâm nghiệp  12.4 9 .1 1 4.2 14. 2 2. 0.8 0.8 4.2 
Thuỷ sản  0.3 1.9 1 0.1 0.03 0.2 0.1 0. 0.04 
Giao thông  28.1 9.7 .9  4.6 5.5 2 1 2.2 0.6 0.5 
Công nghiệp  10.9 0.01 0.8 0.1 11.6 0.4 0.1 0.01 
Năng lượng  2.3 1.7 1 0.06 0 0.07 0. 0 0 
Nước 3.2 2.6 1 0.02 0.0 0.0 0 0 0 
Giáo dục 10.1 16 .9 23.3 26.3 13.7 15.8 15.2 17
Y tế  4.2 5.7 7 5 13.9 15.2 7.5 5.1 
Trợ cấp xã hội 0.9 0.9 8.9 .6 24.4 3.6 0.4 1 16 18.9 
Văn hoá, v.v 7.4 7.7 8.5 8.8 3.8 3.9 2 1.9 
Quản lý hành chính công  na An 14.7 13.1 8.5 8.3 33.5 29.8 
Trả lãi  na Na 0 Na 4.0 4. na Na na 
Khác 25.8 31 .5 37.9 32.8 5.5 7.7 12.4 32
Nông - Lâm nghiệp  12.4 14.9 .1 1 4.2 2 2. 0.8 0.8 4.2 
Thuỷ sản  0.3 1.9 1 0.1 0.03 0.2 0.1 0. 0.04 
Giao thông  28.1 29.7 1.9 2.2 0.6 0.5 4.6 5.5 
Công nghiệp  10.9 11.6 0.4 0.1 0.01 0.01 0.8 0.1 
Năng lượng  2.3 1.7 0.1 0.06  0 0.07 0 0 
Nước sạch 3.2 2.6 0.0 0.01  0 0.02 0 0 
Giáo dục 10.1 15.2 16 17.9 23.3 26.3 13.7 15.8 
Y tế  4.2  13.9 15.2 5.7 7 7.5 5.1 5 
Trợ cấp xã hội 0.9 .9 .9 6 0.4 0 18 16. 18.9 24.4 3.6 
Văn hoá, v.v 7.4 7.7 8.5 8.8 3.8 3.9 2 1.9 
Quản lý công  na An 7 13.1 33.5 29.8 14. 8.5 8.3 
Lãi suất na Na 0 n Na 4.0 4. na Na a 
Khác 25.8 31 .5 37.9 32.8 5.5 7.7 12.4 32
Nguồn PER (2000) Bảngs 3-1-A và 3-1-B 

Chú thích: 

Capex: Chi cơ bản; 
 xuyCurex: Chi Thường

W&S: Lương và trợ
ên; 

 cấp, lãi) 
 cấp; 

O&M: Vận hành và Bảo trì (trừ chi tiêu Lương và Phụ  và trả 

 86



Bảng IV.10: Chi tiêu của chính phủ Việt Nam 5-20 GDP) 

1995 1996 1997 8 1 20 2001

 199 01 (%

Loại  199 999 00 * 
1. Tổng chi tiêu 24.1 23.6 24.8 21.9 2 25 25.4 2.4 .5 
1.1 Tổng chi tiêu thường xuyên 18.6 17.4 6.3 14.7 15.3 15.4 1 13.9 
1.1.1. Các dịch vụ hành chính nói chung 2.5 2.3 2.3  1.5 1.3 1.9 1.7 
1.1.2 Các dịch vụ kinh tế 1.7 1.5 .4  1.3 1.3 1 1.3 1.2 
1.1.3 Các dịch vụ xã hội 8.0 7.5 7.5 7.5 6.9 6.8 6.4 
1.1.3.1 Giáo dục 2.1 2.0 2.3 2.1 2.5 2.4 2.0 
1.1.3.2 Y tế  1.0 1.0 1.0 0.8 0.9 0.8 0.8 
1.1.3.3 Trợ cấp xã hội 3.2 3.0 2.9 2.4 2 2.3 2.3 .6 
1.1.4 Các chi tiêu ngoài chi trả lãi khác** 5.1 5.0 4.5  4.3 4.9 4.1 3.9 
1.1.5 Thanh toán lãi  1.3 1.0 0.6 0.6 0 0.9 0.6 .7 
1.1.5.1 Nước ngoài 0.6 0.4 0.3 0.2 na na Na 
1.1.5.2 Trong nước 0.7 0.6 0.3 0.4 Na na na 
1.2 Chi Cơ bản 5.5 6.3 8.4 7.2 10.2 9.5 8.5 
1.2.1 Cho Vay Lại 0.2 0.5 2.2 1.5 1.8 2.4 2.3 
1.3 Dự phòng na na na Na na na na 
Loại  1995 1996 1997 8 1 20 2001199 999 00 * 
1. Tổng số chi tiêu 24.1 23.6 24.8 21.9 22.4 25.5 25.4 
1.1 Tổng chi thường xuyên 18.6 17.4 3 14.7 13.9 15.3 15.4 16.
1.1.1Các dịch vụ hành chính nói chung 2.5 2.3 2.3  1.5 1.3 1.9 1.7 
1.1.2 Các dịch vụ kinh tế 1.7 1.5 1.4 1.3 1.2 1.3 1.3 
1.1.3 Các dịch vụ xã hội 8.0 7.5 7.5 6.8 6.4 7.5 6.9 
1.1.3.1 Giáo dục 2.1 2.0 2.3 2.1 2.0 2.5 2.4 
1.1.3.2 Y tế  1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8 
1.1.3.3 Trợ cấp xã hội 3.2 3.0 2.9 2.4 2.3 2.6 2.3 
1.1.4 Các chi tiêu không có lãi khác** 5.1 5.0 4.5 4.1 3.9 4.3 4.9 
1.1.5 Thanh toán lãi suất 1.3 1.0 0.6 0.6 0.6 0.7 0.9 
1.1.5.1 Nước ngoài 0.6 0.4 0.3 0.2 Na na na 
1.1.5.2 Trong nước 0.7 0.6 0.3 0.4 Na na na 
1.2 Đầu tư vốn 5.5 6.3 8.4 7.2 8.5 10.2 9.5 
1.2.1 Đang cho vay 0.2 0.5 2.2 1.5 1.8 2.4 2.3 
1.3 Dự phòng na na na na Na na na 
*ước tính ngân sách, không tính chi thường xuyên và cơ bản cho cải cách doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng.  

** Gồm cả chi tiêu quốc phòng và an ninh  

Nguồn: IMF (2002-B) 

Bảng IV.11: Phân loại Chi tiêu theo Chức năng (% trong tổng chi tiêu)  

Loại  1999 2000 Ước tính 2001 Kế hoach 2002 
Tổng chi tiêu (Tỷ đồng)  84,817 103,151 115,110 120,484 
Thường xuyên  64,9 67,9 66,9 65,3 
Hành chính  8,0 7,8 6,9 5,9 
Kinh tế  5,6 5,6 6,8 5,7 
Xã hội  30,1 29,7 31 31,9 
Giáo dục  9,4 9,6 10,6 11,2 
Đào tạo  2,7 2,6 3 3,3 
Y tế  3,6 3,3 3,5 3,7 
Trợ cấp xã hội  10,6 10,4 10,5 10,1 
Trả lãi  2,7 3,4 3,7 5,1 
Khác  18,4 21,3 18,3 16,5 
Chi cơ bản  35,0 29,7 31,6 32,3 
Nguồn: Tính toán theo số liệu của Bộ Tài chính, Chính phủ Việt Nam cung cấp 
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Bảng IV.12:  Chương trình Đầu tư Công cộng, 2001-2005 (Nghìn tỷ đồng, giá năm 2000) 

2001 2002 2003 2004 2005 Total Nhóm  
1. Nông nghiệp – Lâm nghiệp và Thuỷ sản  15,60 16,6 17,6 18,3 87,6 19,5 
-Ngân sách Nhà nước 8,9 9,0 9,4 9,5 46,6 9,8 
-Tín dụng Nhà nước 2,9 3 3,1 3,2 3,2 15,4 
- Vốn của DNNN  3 3,8 4,2 4,6 4 21 5,
- Chi tiêu O&M 0,8 0,8 0,9 1 1 4,6 1,
2. Công nghiệp và Xây dựng 31,6 36,1 40 43,4 46,4 197,50 
- Ngân sách Nhà nước 3,3 3,5 3,6 3,7 17,9 3,8 
- Tín dụng Nhà nước 11,5 13,2 14 15,3  70 16
- Vốn của DNNN  16,7 19,2 22,2 24,2 ,4 108,7 26
- Chi tiêu O&M 0,1 0,2 0,2 0,2 2 0,9 0,
3. Giao thông vận tải và Bưu chính viễn thông 19,5 21,1 22,2 23,4 ,5 111,0 24
- Ngân sách Nhà nước 10,2 10,6 11,2 11,4 ,6 55 11
- Tín dụng Nhà nước 2,9 3 3,2 3,2 3,3 15,6 
- Vốn của DNNN  3,5 4,4 4,9 5,5 24,4 6,1 
- Chi tiêu O&M 2,9 3,1 3,2 3,3 16,00 3,5 
4. Khoa học - Công nghệ và Giáo dục  5,3 5,8 6,1 6,4 6 30,2 6,
- Ngân sách Nhà nước 3,3 3,6 3,7 3,9 0 18,5 4,
- Tín dụng Nhà nước 0,3 0,3 0,3 0,4 1,7 0,4 
- Vốn của DNNN  0,08 0,08 0,08 0,08 8 0,4 0,0
- Chi tiêu O&M 1,6 1,8 2,0 2,0 1 9,5 2,
5. Y tế và Phúc lợi Xã hội  2,76 2,96 3,26 3,56 6 16,4 3,8
- Ngân sách Nhà nước 2,2 2,3 2,4 2,6 12,2 2,7 
- Tín dụng Nhà nước 0,2 0,2 0,3 0,3 4 1,4 0,
- Vốn của DNNN  0,06 0,06 0,06 0,06 6 0,3 0,0
- Chi tiêu O&M 0,3 0,4 0,5 0,6 7 2,5 0,
6. Văn hoá - Thể thao  2 2,7 1,6 1,4 4 9 1,
- Ngân sách Nhà nước 1,5 2,2 1,1 0,9 8 6,5 0,
- Tín dụng Nhà nước 0,2 0,2 0,2 0,2 1,1 0,3 
- Vốn của DNNN  - - - - - - 
- Chi tiêu O&M 0,3 0,3 0,3 0,3 3 1,5 0,
7.  Cơ sở hạ tầng đô thị, Cấp nước và các dịch 8,4 
vụ khác  

8,9 9 9 2 44,5 9,

- Ngân sách Nhà nước 4,3 4,3 4,3 4,1 1 21,1 4,
- Tín dụng Nhà nước 2,3 2,5 2,4 2,4 4 12 2,
- Vốn của DNNN  1 1,3 1,5 1,7 9 7,4 1,
- Chi tiêu O&M 0,8 0,8 0,8 0,8 4 0,8 
 dịch vụ kinh tế/tổng số (%)      30,2 
 dịch vụ xã hội/tổng số (%)      58,3 
 dịch vụ xã hội /nguồn lực PIP (%)      20,1 
dịch vụ xã hội đối với chương trình PIP/Ngân     31,1 
sách Nhà nước (%) 

 

Nhóm  2001 2002 2003 2004 05 Total 20
1. Nông nghiệp – Lâm nghiệp và Thuỷ sản  15,60 16,6 17,6 18,3 ,5 87,6 19
-Ngân sách Nhà nước 8,9 9,0 9,4 9,5 46,6 9,8 
-Tín dụng Nhà nước 2,9 3 3,1 3,2 3,2 15,4 
- Đầu tư cho XNQD 3 3,8 4,2 4,6 4 21 5,
- Chi tiêu O&M 0,8 0,8 0,9 1 1 4,6 1,
2. Công nghiệp và Xây dựng 31,6 36,1 40 43,4 46,4 197,50 
- Ngân sách Nhà nước 3,3 3,5 3,6 3,7 8 17,9 3,
- Tín dụng Nhà nước 11,5 13,2 14 15,3 16 70 
- Đầu tư cho XNQD 16,7 19,2 22,2 24,2 6,4 108,7 2
- Chi tiêu O&M 0,1 0,2 0,2 0,2 0,9 0,2 
3. Giao thông vận tải và Bưu chính viễn thông 19,5 21,1 22,2 23,4 ,5 111,0 24
- Ngân sách Nhà nước 10,2 10,6 11,2 11,4 ,6 55 11
- Tín dụng Nhà nước 2,9 3 3,2 3,2 3,3 15,6 
- Đầu tư cho XNQD 3,5 4,4 4,9 5,5 1 24,4 6,
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- Chi tiêu O&M 2,9 3,1 3,2 3,3 5 16,00 3,
4. Khoa học - Công nghệ và Giáo dục  5,3 5,8 6,1 6,4 6 30,2 6,
- Ngân sách Nhà nước 3,3 3,6 3,7 3,9 18,5 4,0 
- Tín dụng Nhà nước 0,3 0,3 0,3 0,4 4 1,7 0,
- Đầu tư cho XNQD 0,08 0,08 0,08 0,08 8 0,4 0,0
- Chi tiêu O&M 1,6 1,8 2,0 2,0 1 9,5 2,
5. Y tế và Phúc lợi Xã hội  2,76 2,96 3,26 3,56 6 16,4 3,8
- Ngân sách Nhà nước 2,2 2,3 2,4 2,6 7 12,2 2,
- Tín dụng Nhà nước 0,2 0,2 0,3 0,3 1,4 0,4 
- Đầu tư cho XNQD 0,06 0,06 0,06 0,06 6 0,3 0,0
- Chi tiêu O&M 0,3 0,4 0,5 0,6 7 2,5 0,
6. Văn hoá - Thể thao  2 2,7 1,6 1,4 4 9 1,
- Ngân sách Nhà nước 1,5 2,2 1,1 0,9 8 6,5 0,
- Tín dụng Nhà nước 0,2 0,2 0,2 0,2 3 1,1 0,
- Đầu tư cho XNQD - - - - - - 
- Chi tiêu O&M 0,3 0,3 0,3 0,3 3 1,5 0,
7.  Cơ sở hạ tầng đô thị, Cấp nước và các dịch 8,4 8,9 9 9 44,5 
vụ khác  

9,2 

- Ngân sách Nhà nước 4,3 4,3 4,3 4,1 1 21,1 4,
- Tín dụng Nhà nước 2,3 2,5 2,4 2,4 2,4 12 
- Đầu tư cho XNQD 1 1,3 1,5 1,7 1,9 7,4 
- Chi tiêu O&M 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4 
 dịch vụ kinh tế/tổng số (%)      30,2 
 dịch vụ xã hội/tổng số (%)   58,3    
 dịch vụ xã hội /nguồn lực PIP (%)   20,1    
dịch vụ xã hội đối với ch
sách Nhà nước (%) 

ương trình PIP/Ngân   31,1    

Nguồn:  PIP 2002 
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Bảng IV.13:  Vốn cơ bản cho giảm nghèo 2001-2005  

(Nghìn tỷ, Giá năm 2000) 

Vốn  
(Cộng dồn)  

Nhóm  

Chương trình xoá đói giảm nghèo và tạo việc làm  22581 
1.Ngân ách Nhà nước  s 3361 
1.1 chi  cơ bản 3180 
1.2 chi tiêu thường xuyên 541 
2. Tín dụng Nhà nước 10,000 
3. Các nguồn lực khác  9,221 
Chương trình Kinh tế - Xã hội cho các vùng kém phát triển  7570 
1.Ngân sách Nhà nước 6570 
1.1 chi tiêu cơ bản  6490 
1.2 chi tiêu thường xuyên 80 
2. Tín dụng Nhà nước 500 
3. Các nguồn lực khác 500 
Chương trình Dân số và Kế hoạch hoá Gia đình  2483 
1.Ngân sách Nhà nước 2483 
1.1 chi cơ bản 230 
1.2 chi tiêu thường xuyên 2253 
Chương trình mục tiêu về phòng ngừa bệnh tật và HIV/AIDS 4500 
1.Ngân sách Nhà nước 2685 
1.1 chi tiêu cơ bản  218 
1.2 chi tiêu thường xuyên 2467 
3. Các nguồn lực khác 1815 
Chương trình mục tiêu về nước sạch, vệ sinh nông thôn và môi trường  7100 
1.Ngân sách Nhà nước 1350 
1.1 chi tiêu cơ bản  1250 
1.2 chi tiêu thường xuyên 100 
3. Các nguồn lực khác 5750 
Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo  6000 
1.Ngân sách Nhà nước (dành riêng cho chi tiêu thường xuyên) 4060 
3. Các nguồn lực khác 1940 
Dự án 5 triệu ha rừng 8500 
1.Ngân sách Nhà nước 2234 
1.1 chi tiêu cơ bản  2034 
1.2 chi tiêu thường xuyên 200 
2. Tín dụng Nhà nước 2250 
3. Các nguồn lực khác 4016 
Nhóm  Vốn  

(tích luỹ)  
Chương trình giảm nghèo và tạo việc làm  22581 
1.Ngân sách Nhà nước 3361 
1.1 chi tiêu vốn 3180 
1.2 chi tiêu thường xuyên 541 
2. Tín dụng Nhà nước 10,000 
3. Các nguồn lực khác  9,221 
Chương trình Kinh tế - Xã hội cho các vùng kém phát triển  7570 
1.Ngân sách Nhà nước 6570 
1.1 chi tiêu vốn 6490 
1.2 chi tiêu thường xuyên 80 
2. Tín dụng Nhà nước 500 
3. Các nguồn lực khác 500 
Chương trình Dân số và Kế hoạch hoá Gia đình  2483 
1.Ngân sách Nhà nước 2483 
1.1 chi tiêu vốn 230 
1.2 chi tiêu thường xuyên 2253 
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Chương trình mục tiêu về phòng ngừa bệnh tật và HIV/AIDS 4500 
1.Ngân sách Nhà nước 2685 
1.1 chi tiêu vốn 218 
1.2 chi tiêu thường xuyên 2467 
3. Các nguồn lực khác 1815 
Chương trình mục tiêu về nước sạch, vệ sinh nông thôn và môi trường  7100 
1.Ngân sách Nhà nước 1350 
1.1 chi tiêu vốn 1250 
1.2 chi tiêu thường xuyên 100 
3. Các nguồn lực khác 5750 
Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo  6000 
1.Ngân sách Nhà nước (dành riêng cho chi tiêu thường xuyên) 4060 
3. Các nguồn lực khác 1940 
Dự án 5 triệu ha rừng 8500 
1.Ngân sách Nhà nước 2234 
1.1 chi tiêu vốn 2034 
1.2 chi tiêu thường xuyên 200 
2. Tín dụng Nhà nước 2250 
3. Các nguồn lực khác 4016 
 

Bảng IV.14:  Ước tính Chi ngân sách cho Quỹ lương hưu Phổ cập  
(năm 1998, giá năm 1993) 

Mục  Đơn vị Giá trị    

Phần trăm dân số 65 tuổi trở lên  % 4,9    

Tiêu dùng tư nhân   tỷ Đồng 1993 194841    

GDP  tỷ Đồng 1993 274811    

Tiêu dùng tư nhân/GDP % 70,9    

 nghìn đồng 1790    

hi phí lương hưu ước tính

Chi tiêu CP/GDP: dịch vụ xã hội  % 6,8    

Tổng chi thường xuyên % 14,7    

  Tổng % 21,9    

Tiêu dùng trên đầu người  (VLSS) nghìn đồng 2784    

Chuẩn nghèo quốc tế* 

C :       

Lương hưu / Chuẩn nghèo  tỉ lệ 1,00 ,90 ,80 ,70

Chuẩn nghèo/ chi tiêu trung bình  tỉ lệ ,64 ,64 ,64 ,64 

Lương hưu một người  1993 nghìn đồng 1790 1611 1432 1253 

Chi phí lương hưu/GDP  % 2,2 2,0 1,8 1,6 

[Giả thiết 10% chi phí hành chính] [%] [2,4] [2,2] [2,0] [1,8] 

Tăng chi tiêu: dịch vụ xã hội  % 33,0 29,7 26,4 23,1 

Tổng chi thường xuyên % 15,3 13,8 12,2 10,7 

  Tổng % 10,3 9,2 8,2 7,2 
  
Ghi chú và Nguồn: 
1. Tiêu dùng tư nhân & GDP:  IMF 1999, trang 4 & 6, với tiêu dùng tư nhân trên GDP giả thiết rằng không chịu tác động của giảm phát; và 
dùng tỉ lệ của năm 1993 làm cơ sở của năm thay vì năm 1994.  

. Chuẩn nghèo:  Là chuẩn được sử dụng trong năm 1998.  2
3. Chi tiêu chính phủ: Theo Chương 4, Bảng IV.1. 
4. Thống kê dân số:  Các chỉ số Phát triển thế giới năm 2001  
5. Ba dòng cuối cùng giả thiết rằng không có chi phí hành chính tịnh. 
*Sử dụng Chuẩn nghèo Lương thực của Bộ LĐTBXH có thể giảm lương hưu và các tính toán chi phí xuống 28% (nghĩa là chuẩn nghèo lương 
thực trong năm 1998 bằng 0,719 chuẩn nghèo quốc tế. 
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Chương 5:   

Các chính sách tiền tệ và tài chính  

 
5.1.   Mở rộng tiền tệ và tăng chiều sâu tài chính 
 
Từ sau các năm cuối của thập niên 1980, việc chuyển sang chính sách đổi mới và tăng trưởng nhanh đã đem đến 
một bước chuyển biến cơ bản trong các thể chế tiền tệ và tài chính của đất nước. Các thay đổi về mặt thể chế đã 
tạo ra những chuyển biến sâu sắc trong cơ cấu của nền kinh tế. Trong chương này, chúng tôi sẽ xem xét các thay 
đổi ảnh hưởng đến ngành tài chính, và ý nghĩa của chúng với việc đạt mức tăng trưởng vì người nghèo hơn. 
 
Từ năm 1989 đến 2001, tổng tạo vốn quốc nội (tổng đầu tư) và tổng tiết kiệm quốc nội đã tăng nhanh hơn GDP 
danh nghĩa, từ 11,6% và 3,5% GDP trong năm 1989, lên 30,9% và 28,3% trong năm 2001 (xem Bảng 5.1). Sự gia 
tăng đầu tư là cơ sở cho năng lực tăng nhanh của nền kinh tế ; và tỷ lệ tiết kiệm cao đã cho phép cung cấp tài 
chính chủ yếu bằng các nguồn vốn trong nước. Đối với một quốc gia có thu nhập thấp, tỷ lệ đầu tư và tiết kiệm này 
là rất cao, cho dù không bằng của Trung Quốc. Dù ai đó có thể suy nghĩ bất cứ điều gì về tốc độ, trình tự và cấu 
phần các chính sách của chính phủ đối với ngành tài chính trong suốt các năm thuộc thời kỳ đổi mới, tất cả các 
chính sách này vẫn gắn liền với các kết quả đầy ấn tượng về tiết kiệm và đầu tư.  
   
Thực tế đã diễn ra việc tiền tệ hoá và tăng chiều sâu tài chính ngày càng nhiều trong nền kinh tế, đặc biệt trong 

24,3% trong năm 2001. Hai bộ số liệu thống kê sau cùng cho thấy quá trình đô la hoá gia tăng của nền 
inh tế trong các năm cuối 1990.  

ù các doanh nghiệp nhà nước 
ược bắt đầu từ một mức cao hơn. Tín dụng cho khu vực tư nhân hầu như bằng 0 trong năm 1986. Từ 3% tín dụng 

nửa sau của thập kỷ 1990 và các năm đầu của thế kỷ 21 (Bảng 2). Cung tiền và tín dụng quốc nội đã gia tăng 
nhanh chóng trong các năm cuối của thập niên 1980 do chính sách đổi mới, chính sách này đã đem lại tỉ lệ M2 
trên GDP đạt trên 20%.  Sau đó, tỉ lệ này đã tăng đến 50%, và có thể đạt 60% trong các năm 2002 và 2003. Tuy 
nhiên, tỉ lệ này là còn thấp so với các nền kinh tế khác trong khu vực Đông Nam á và Đông á. Tốc độ tăng trưởng 
cho thấy tỉ lệ này sẽ đạt ba con số trong các năm của thập niên 2010.  
 
Các biến số về tăng trưởng tiền tệ và tín dụng có cấu phần trong nước và nước ngoài. Các khoản tiền gửi trong 
nước như phần trăm của GDP đã tăng từ một chữ số trong các năm 1980 và giữa 1990 lên 25,8% trong năm 2001, 
trong khi tín dụng trong nước đã tăng từ 35% năm 2000 lên gần 40% trong năm 2001. Bảng 5.2 cho thấy tiền gửi 
ngoại tệ đã tăng từ dưới 1% GDP trong năm 1986 lên trên 18% trong năm 2001.  Cùng với gia tăng tiền gửi ngoại 
tệ, các khoản tài sản tịnh nước ngoài đã tăng liên tục, từ dưới 10% lên hơn 20% GDP trong hầu hết các năm 1990, 
và đạt 
k
 
Phần lớn các cửa hàng và cơ sở kinh doanh đều chấp nhận đồng đô la như một phương tiện để trao đổi, và do vậy 
con số thống kê nêu trên có thể chưa đánh giá hết mức độ sử dụng của đồng tiền này trong nền kinh tế. 
 
Việc gia tăng của các chỉ số tiền tệ và tài chính đã che đậy nhiều tính chất phức tạp và các vấn đề tiềm năng như 
sẽ được bàn đến trong chương này. Chúng ta cần lưu ý rằng trong các năm cuối của thập niên 1980, gia tăng tín 
dụng của khu vực kinh tế tư nhân đã vượt xa khu vực doanh nghiệp nhà nước, mặc d
®
trong nước trong năm 1986, tỷ lệ tín dụng cho khu vực kinh tế tư nhân đã tăng lên chiếm hơn 1/3 tổng giá trị tín 
dụng trong nước trong năm 1993, trên 50% trong năm 1999, và 60% trong năm 2002. Do vậy, tỷ lệ tín dụng cho 
các doanh nghiệp nhà nước đã xuống dưới một nửa, cho thấy đang có sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang sản xuất 
và phân phối tư nhân.  
 

5.2.  Tài khoản ngoại sinh 
 
Bảng 5.3 cho ta một tóm tắt định lượng về cán cân thanh toán. Điều đáng chú ý nhất là tăng trưởng nhanh trong 
xuất khẩu và nhập khẩu sau các năm cuối của thập niên 1980, trong suốt các năm 1990 và sau đó.  Đây là kết 
quả của các thay đổi trong chính sách thương mại của Việt Nam. Nhập khẩu hàng hoá đã tăng từ 1,6 tỷ USD 
(khoảng 6% đến 8% GDP) trong các năm giữa thập niên 1980, lên 10 tỷ năm 1996 (40,7% GDP), và 14,5 tỷ (44% 
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GDP) trong năm 2001.  Xuất khẩu hàng hoá thậm trí còn tăng nhanh hơn. Từ 700 triệu UDS (3% GDP) trong các 
năm giữa thập niên 1980, đã tăng lên 9 tỷ USD (34,2% GDP) trong năm 1997, vượt xa nhập khẩu trong các năm 
2000 và 2001. Cán cân thương mại rất bấp bênh trong các năm 1980, với các khoản thâm hụt lớn đã giảm trong 
các năm đầu của thập niên 1990. Trong giai đoạn từ năm 1993 đến 1996, các khoản thâm hụt thương mại đã vượt 
quá 11% GDP vào năm 1995 và 1996. Các khoản thâm hụt không bền vững này đã giảm dần xuống và chuyển 
sang có thặng dư thương mại đạt trên 1% GDP vào các năm 2000 và 2001. Chính phủ dự báo rằng các khoản 
thâm hụt thương mại sẽ quay lại vào các năm 2002 và 2003, do phần lớn các dự án cơ sở hạ tầng công cộng cần 
có các khoản nhập khẩu rất lớn về thiết bị và vật tư cơ bản. Số dư tài khoản vãng lai đã thay đổi giống như các 
chuyển biến của cán cân thương mại, với các khoản thâm hụt lớn trong các năm 1980, rồi đến các năm từ 1993 
đến 1997, sau đó có thặng dư của tài khoản vãng lai vào các năm 1999 - 2001. Dự tính sẽ có thâm hụt nhẹ của tài 
khoản vãng lai vào các năm 2002 và 2003.  Các khoản thâm hụt này được bù đắp một phần bởi các chuyển 
hoản từ nước ngoài, tương đương từ 4% đến 5% GDP (Bảng 5.3). 

ng việc thu hút các khoản đầu tư nước ngoài trực tiếp. Như đã thấy trong Bảng 5.3, số 
− tài khoản vốn có xu thế luôn dương trong suốt các năm từ 1998 đến 2001, và chỉ có giá trị âm không quá 1,5% 

GDP. M 89 đến 
1997, d
lai) trong su
khoản đầu tư  còn 4% đến 5% GDP, một tỉ lệ còn cao hơn phần 
lớn các  

m 2 m giảm nợ nước ngoài, xem phần dưới đây), mà tài khoản vốn đã bị kéo 
uống thấp (và gần âm trong năm 2000) nhưng cũng trong thời gian đó, thặng dư của tài khoản vãng lai đã thừa 

c tác động chính đến cán cân thanh toán (Bảng 5.4). Ai cũng thấy sự gia tăng nợ nước 
goài của nhà nước trong suốt nửa sau của thập kỷ 1980. Điều này làm phát sinh các tỉ lệ rất cao của nợ nước 

ác khoản nợ ngắn hạn đã đạt trên 100% xuất khẩu hàng hoá và trên 20% GDP trong suốt các năm từ 1989 đến 

k
 
Tài khoản vốn luôn cho thấy một mức độ bất ổn ít hơn so với tài khoản vãng lai, phản ánh tác động của việc kiểm 
soát vốn và thành công tro
d

ét nét rõ nhất là việc tăng đột ngột các khoản đầu tư nước ngoài trực tiếp trong giai đoạn từ 19
Én đến thặng dư lớn của tài khoản vốn (may mắn là đã bù đắp các khoản thâm hụt lớn của tài khoản vãng 

ốt các năm từ 1994 đến 1997, đạt 9,7% GDP trong năm 1996. Sau cuộc khủng hoảng Đông á, các 
 nước ngoài trực tiếp vào Việt Nam đã giảm xuống

 nền kinh tế láng giềng tiên tiến hơn trong khu vực Đông á. Tuy nhiên, do phải thanh toán các khoản nợ 
000 và 2001 (nhờ đó đã làtrong nă

x
đủ để bù đắp cho một cán cân tài khoản vốn nhỏ hơn. Tổng kết lại, cán cân thanh toán đã chuyển từ các giá trị 
âm (chảy ra) trong suốt các năm từ 1988 đến 1995 sang các giá trị dương (chảy vào) từ năm 1996 đến nay, đồng 
thời cho phép dự trữ quốc tế tăng lên một cách đáng nể. Vào năm 2001, dự trữ quốc tế đã đứng ở mức 3,7 tỷ USD, 
bằng khoảng 3 tháng nhập khẩu.  

 
Vấn đề thảo thuận trên đây, cần được bổ sung thêm một hạng mục ‘các sai số và bỏ sót’ mà kể từ sau năm 1996 
cho thấy một dòng chảy ra vừa phải, không hạch toán được tương đương với 2% đến 3% GDP. Điều này có thể chỉ 
ra rằng việc kiểm soát vốn không phải hoàn toàn là hiệu quả và cũng có các cách thoát khỏi bị kiểm soát khác 
nhau. Nó có thể được giải thích bằng việc tự do hoá tài khoản vãng lai đã làm gia tăng thu nhập có thể duy trì được 
từ trao đổi ngoại tệ.  
 
 Nợ nước ngoài đã gây ra cá
n
ngoài trên GDP trong suốt các năm từ 1989 đến 1992, đạt 330% trong năm 1990. Về lâu dài, tình trạng nợ nước 
ngoài này là không bền vững. Một phần là do nợ các nước Hội đồng Tương trợ Kinh tế (CMEA) gồm có Liên xô cũ 
và các đồng minh Đông Âu. Mức gia tăng này còn do việc tăng các khoản nợ có mệnh giá bằng đồng đô la, sẽ 
được bàn đến ở phần dưới đây. Tỷ giá nhân tạo của đồng Rúp đã phóng đại qui mô các món nợ khối CMEA (phần 
lớn là nợ Liên Xô và sau này là Nga). Dựa trên định nghĩa của Ngân hàng Thế giới về ‘nợ trầm trọng’ bao gồm một 
tỷ số Nợ trên GDP cao hơn 80% và Nợ trên Xuất khẩu cao hơn 220%, thì Việt Nam đã rơi vào tình trạng nợ trầm 
trọng trong suốt các năm từ 1989 đến 1999, tuy nhiên từ 1990 đến 1997, tỷ số Nợ nước ngoài trên GDP đã liên tục 
giảm xuống. Việc đáo hạn trả nợ cho Nga vào tháng 9/2000, và đánh giá lại các khoản nợ đó theo những chuẩn 
đô la phù hợp hơn đã giảm số nợ nước ngoài của Việt Nam xuống gần một nửa. Vẫn theo định nghĩa mang tính kỹ 
thuật trên đây, thì Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng nợ trầm trọng trong năm 2000 khi mà tỷ số Nợ trên GDP đã 
giảm xuống dưới 41%, và tỷ số Nợ trên Xuất khẩu xuống dưới 90%.  
 
C
1992 (Bảng 5.4). Khoản nợ này đã gia tăng trên danh nghĩa trong suốt các năm từ 1993 đến 1996, và đạt mức từ 
50% đến 90% xuất khẩu hàng hoá. Mức nợ này đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhỏ về công nợ, như sẽ được 
bàn đến trong phần dưới đây. Từ sau năm 1997, các khoản nợ ngắn hạn thực tế đã giảm đi, đạt kỷ lục vào năm 
2000, xuống mức khoảng 8% GDP và các phần trăm bền vững của tỉ lệ nợ trên xuất khẩu hàng hoá. Các tỷ lệ 
phần trăm này dã tiếp tục giảm sau năm 2000 xuống còn 3% GDP và 6,4% xuất khẩu hàng hoá.  
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Sự thay đổi trong nợ nước ngoài cũng như việc trả lãi và gốc nợ cho thấy đã xuất hiện xu hướng các nhà quan sát 

i suất trên thế giới đã giảm xuống. Tiếp đó, các thời kỳ tới 
ạn và ân hạn cho các khoản vay vốn đã được kéo dài thêm trong các năm đó, với các yếu tố viện trợ không hoàn 

bên ngoài thổi phồng các vấn đề nợ nước ngoài của Việt Nam75. Đương nhiên, các số liệu thống kê của năm 1990 
đã cho thấy không có dấu hiệu về một cuộc khủng hoảng nợ (Bảng 5.4). Việc trả lãi và gốc nợ là tương đối cao 
trong suốt các năm từ 1986 đến 1987, tuy nhiên việc này đã nhanh chóng bị kiểm soát trong các năm sau đó, với 
một mức gia tăng tạm thời trong năm 1989. Tỉ lệ trả lãi trên xuất khẩu hàng hoá đã giảm xuống còn một chữ số 
trong hầu hết các năm của thập niên 1990, và tăng lên khoảng 12% trong các năm 1998 và 1999. Cùng với việc 
đáo hạn trả nợ cho Nga đến một thời gian xa hơn, tỷ lệ trả lãi và gốc nợ trên xuất khẩu hàng hoá đã giảm xuống 
đến mức dễ chịu là 9% trong năm 2000. 
 
Sau việc cơ cấu lại các khoản nợ Nga, cơ cấu và thành phần các khoản nợ nước ngoài đã trở nên đủ lành mạnh 
để bảo vệ Việt Nam khỏi các dòng vốn chảy ra có sức phá huỷ tiềm năng cũng như việc phá giá đột ngột của 
đồng nội tệ. Chính phủ đã rất sắc sảo trong việc đảm bảo tỷ lệ lãi suất thấp đối với các khoản nợ nước ngoài trong 
suốt các năm qua (xem Bảng V.4), nhất là khi tỷ lệ lã
h
lại đang tăng lên. Bảng 5.4 cho thấy thành phần các khoản vay vốn dài hạn và trung hạn chiếm phần lớn trong 
tổng số nợ nước ngoài. Trong suốt các năm từ 1996 đến 1998, đã có sự gia tăng đột biến các khoản nợ không ưu 
đãi theo lãi suất trên thị trường thế giới cùng các khoản bảo hiểm. Tuy vậy, việc này đã được nhanh chóng sửa 
chữa trong năm 1999 sau cuộc khủng hoảng Đông á. Từ năm 1999, chiến lược của chính phủ nhằm tập trung vào 
các khoản vay vốn ưu đãi đã thúc đẩy một cách thận trọng các khoản vay, tiếp tục kiểm soát vốn, và khuyến khích 
đầu tư nước ngoài trực tiếp đã khiến cho các tài khoản vốn ngoại sinh của Việt Nam trở nên khá lành mạnh. 
5.3.   Tự do hoá tài chính  
 
Các thể chế tài chính đa phương, nhất là Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát 

iển châu á (ADB), đã đóng vai trò quan trọng trong cải cách tài chính của Việt Nam. IMF đã đặc biệt quan tâm 

03 cho thấy lạm phát giảm nhẹ xuống còn 3,7% và 3,8%. Theo kế hoạch, tín dụng 
 độ tăng tr  tiếp tục giảm xuống còn 19,5%, cho thấy có các cuộc 
ậ tín dụng sẽ được mở rộng trong năm 2003 với tốc độ hơn 

Các tổ chức tài chính đa phương đều thúc ép tư nhân hoá (‘cổ phần hoá’) các doanh nghiệp nhà nước, đóng cửa 
các xí nghiệp làm ăn thua lỗ, và các doanh nghiệp còn lại phải tiến hành cải cách cơ cấu để phù hợp với ‘kỉ luật thị 
                                                

tr
đến khía cạnh vĩ mô của tổng tiền cũng như những cải cách tài chính ngân hàng và phi ngân hàng. Chúng ta có 
thể xem Bảng 5.2 để thấy rằng tăng trưởng tiền tệ và tín dụng là rất nhanh trong suốt nửa sau của thập niên 1980 
và các năm đầu của thập niên 1990. Sự tăng trưởng này chậm lại trong các năm từ giữa 1990 đến 1997 do tình 
hình lạm phát từ giữa các năm 1990, mức lạm phát đã đạt tương ứng là 10,2% và 5,7% trong các năm 1995 và 
1996. Sự suy giảm trong việc mở rộng tiền tệ đã đi cùng với việc giảm lạm phát, tuy lạm phát vẫn đạt đỉnh cao 
trong năm 1998 do cuộc khủng hoảng tài chính châu á dẫn đến việc mất giá đáng kể của đồng tiền Đồng tác 
động đến giá cả trong nước. Mặc dù có sự mở rộng tiền tệ gia tăng trong các năm 1999 và 2000, lạm phát vẫn 
được giữ ở mức thấp, chuyển dần thành số âm trong năm 2000. Các con số thống kê này chỉ ra rằng sự liên hệ 
giữa mức gia tăng của cung tiền và lạm phát là rất yếu, có thể chỉ phản ánh thừa cầu tiền do tăng chiều sâu tài 
hÝnh. c

 
Như một phần trong bản Chiến lược Tổng thể về Giảm nghèo và Tăng trưởng (CPRGS, hoặc PRSP của Việt 
Nam), và phù hợp với các điều kiện của Chương trình Giảm nghèo và Tăng trưởng (PRGF) của IMF và Tín dụng 
Hỗ trợ Giảm nghèo (PRSC) của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã ngăn tăng trưởng về tiền tệ và tín dụng từ năm 
2001 và trong các năm sau đó. Điều này giải thích việc giảm đột ngột về tăng trưởng tín dụng trong năm 2001. 
Tốc độ gia tăng 21,4% của tín dụng trong nước cho nền kinh tế (xem Bảng 5.2) trong năm 2001 đã vượt quá giới 
hạn đã thoả thuận với IMF một chút. Việc này đã lặp lại trong năm 2002, với tốc độ gia tăng của tín dụng trong 
nước lại vượt một chút so với mức tăng trưởng được lên kế hoạch từ trước là 20,5%.  
 
Tỷ lệ lạm phát đã tăng lên 4% trong năm 2002 (xem Bảng 5.5), và có thể còn cao hơn trong năm 2003. Tỷ lệ lạm 
phát dưới 5% vào năm 2002 có thể được xem là một thay đổi lành mạnh do các áp lực thiểu phát trước đây. Các 
on số của tháng 1 và 2 năm 20c

và tốc ưởng tiền tệ nói chung trong năm 2003 đã
thảo lu n giữa IMF và chính phủ Việt Nam. Cũng có thể 
30% hàng năm. IMF cho rằng điều quan trọng hơn so với tốc độ mở rộng tín dụng là ‘chất lượng” tín dụng, tức là 
tín dụng có cơ sở tài chính tốt.  
 

 
75 Đây là quan điểm của cả hai văn phòng NHTG và IMF tại Hà Nội cuối năm 2003. 
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trường’. Do vậy, các khoản cho vay của các ngân hàng thương mại của nhà nước (SOCB) đối với các doanh 
nghiệp nhà nước (SOE) vốn được xem như cho vay theo chính sách mục tiêu cần được cắt giảm. Các mục tiêu 
được lên kế hoạch cho tăng trưởng tín dụng đã qui định một cách cụ thể rằng tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với 
các doanh nghiệp nhà nước cần bị hạn chế xuống mức xấp xỉ trên một nửa tốc độ tăng trưởng được lên kế hoạch 
ho tín dụng trong nước trong nền kinh tế. Đến cuối tháng 12/2001, Việt Nam đã vượt quá tốc độ tăng trưởng tín 

h đa phương lo ngại về việc cho các doanh nghiệp nhà nước vay quá 
hiều hơn là việc vượt quá ngưỡng tín dụng chung trong nước. Họ nhìn nhận vấn đề này như một sự thiếu cam kết 

chuyển đổi 
ang cái gọi là qui trình thị trường trong các lĩnh vực ngân hàng và tài chính, và sự tham gia nhiều hơn của nước 

tệ và tiền đồng;  
2. Làm cho việc cho vay vốn của các ngân hàng thương mại của nhà nước và các ngân hàng tư nhân 

5 cho thấy mặc dù có mức trần cho lãi suất 
ong các năm đầu thập niên 1990, lãi suất tiết kiệm tiền đồng vẫn còn khá cao, và còn cao hơn cả lãi suất tiết 

iên mà nhiều doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp đó là 

c
dụng được lên kế hoạch cho các doanh nghiệp nhà nước là 0.9%. Một lần nữa Việt Nam lại vượt quá ngưỡng đó 
một chút vào tháng 3/2002. Trong cả năm 2002, tốc độ tăng trưởng tín dụng cho các doanh nghiệp nhà nước đã 
đạt 12%, so với 20,5% của tín dụng trong nước cho toàn bộ nền kinh tế, và, một lần nữa, tốc độ này lại đã vượt 
quá ngưỡng một chút. Các thể chế tài chín
n
của chính phủ đối với cải cách cơ cấu của các doanh nghiệp nhà nước.  
 
Các khía cạnh chính của cam kết của chính phủ Việt Nam đối với tự do hoá tài chính bao gồm việc 
s
ngoài. Điều này bao gồm: 
 

1. Tự do hoá lãi suất đối với tất cả các khoản tiết kiệm và cho vay bằng ngoại 

mang tính thương mại hơn bằng cách loại trừ dần việc cho vay theo ‘chỉ đạo’, ngoại trừ một vài trường 
hợp có sự bảo lãnh trực tiếp của Bộ Tài chính; và  

3. Tự do hoá sự tham gia của nước ngoài vào các lĩnh vực ngân hàng và tài chính phi ngân hàng, và tự 
do hoá tài khoản vãng lai. 

 
Việc tự do hoá lãi suất đã được bắt đầu trong năm 1996 bằng việc cho phép lãi suất tiết kiệm bằng tiền đồng lên 
xuống tự do. Chính phủ đã thả nổi lãi suất tiết kiệm ngoại tệ trong năm 1999, lãi suất vốn vay bằng ngoại tệ trong 
năm 2001, và lãi suất vốn vay bằng nội tệ trong năm 2002. Bảng 5.
tr
kiệm bằng đô la. Một điều thú vị cần chú ý là sau khi đã được thả nổi trong năm 1996, lãi suất tiết kiệm bằng tiền 
đồng vẫn giữ nguyên ở mức ổn định trong một vài năm. Cũng như vậy, trong khi lãi suất tiết kiệm đã tăng lên trong 
các năm 2001 và 2002 so với năm 2000, thì khoảng cách giữa lãi suất cho vay và tiết kiệm lại  giảm xuống đáng 
kể (dòng số 7 trong Bảng 5.5). Điều này có thể cho thấy sự cải thiện trong giao dịch trung gian tài chính, tuy nhiên 
các khoảng cách nhỏ là rất đáng chú ý khi có nhu cầu của ngân hàng về bù đắp vốn vay thất thoát. Ngân hàng 
Thế giới (2003) lưu ý một xu hướng của các ngân hàng Việt Nam là không cạnh tranh về lãi suất mà cạnh tranh về 
số lượng huy động tiết kiệm và giải ngân vốn vay. Nói tóm lại, các con số thống kê cho thấy các quy định ít có áp 
lực đáng kể đối với lãi suất. 
 

Cùng với việc bãi bỏ các qui định đối với lãi suất, các tổ chức tài chính đa phương cũng gây sức ép phải tạo ra 
‘một định hướng thị trường’ nhiều hơn cho ngành ngân hàng. Như một phần của chiến lược do nhà nước định 
hướng của thời kỳ trước đổi mới, các ngân hàng nhà nước đã giải ngân phần lớn các khoản tín dụng trước năm 
1990 theo chỉ định của cơ quan kế hoạch nhà nước. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam vẫn đặt tầm quan trọng vào 
việc định hướng tín dụng nhằm khuyến khích các dự án trong các ngành trọng điểm về cơ sở hạ tầng, dịch vụ 
ông cộng, các ngành công nghiệp cơ bản và ưu tc

thuộc sở hữu nhà nước. Chính phủ nhấn mạnh việc cung cấp kinh phí cho các lĩnh vực mục tiêu trong nền kinh tế, 
gồm có cung cấp tài chính vi mô cho người nghèo, cho các hộ có thu nhập thấp và cho các doanh nghiệp hộ gia 
đình. Sự thoả hiệp với các thể chế tài chính đa phương là tất cả các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng thương 
mại nhà nước, là nguồn cung cấp phần lớn các khoản tín dụng cho các doanh nghiệp nhà nước, sẽ loại trừ việc 
cấp tín dụng nhằm vào mục tiêu và chú trọng vào việc cho vay thương mại. Sự thoả hiệp này được thể hiện trong 
các mục tiêu đã được lên chương trình của IMF về giới hạn tăng trưởng tín dụng cho các doanh nghiệp nhà nước. 
 
Chính phủ dự định tiếp tục cho vay nhằm vào mục tiêu theo hai cơ chế. Thứ nhất là thông qua Quỹ Hỗ trợ Phát 
triển (DAF) là nơi cung cấp nguồn tài chính cho các doanh nghiệp trong nước về hạ tầng cơ sở, dịch vụ công cộng, 
xuất khẩu và công nghiệp nặng. Thứ hai là chuyển đổi Ngân hàng Người nghèo do nhà nước sở hữu thành Ngân 
hàng Chính sách Xã hội là nơi sẽ cung cấp nguồn tài chính vi mô cho các hộ gia đình nông nghiệp và các nhóm 
có thu nhập thấp, phần đông thuộc các vùng nông thôn. Sự thoả hiệp đã được nhất trí là tách riêng các thể chế 
cho vay thương mại, trừ Ngân hàng Chính sách Xã hội và các thể chế thực hiện chức năng cho vay theo mục tiêu. 
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Quỹ Hỗ trợ Phát triển (DAF) đã được thành lập vào năm 2000. Mục đích của nó là: 1) cung cấp các khoản vay ưu 

ãi của nhà nước cho việc đầu tư trung hạn và dài hạn cho các dự án ưu tiên; 2) tham gia hỗ trợ lãi suất và bảo 

ảng 5.6 cho chúng ta thấy ODA là nguồn cung cấp tài chính đáng kể cho DAF. Các khoản giải ngân vốn vay 

rường.  

 chủ đạo trong nền kinh tế nên một “sân chơi bình đẳng” là 
 chính phủ nào lại đối xử công bằng giữa các doanh nghiệp 

®
lãnh cho các khoản tín dụng đầu tư; 3) cung cấp tín dụng ngắn hạn khuyến khích xuất khẩu bắt đầu từ năm 2002. 
Về nguyên tắc, việc cho vay có thể thực hiện đối với cả doanh nghiệp tư nhân và nhà nước, dựa trên các tiêu chí 
về thương mại và chính sách. Một số tiêu chí chính sách bao gồm liệu đó có phải là đầu tư cho khu vực kém phát 
triển, các ngành nghề được ưu tiên và các dự án liên quan đến y tế, giáo dục, văn hoá và thể thao hay không. Quỹ 
DAF có chi nhánh ở tất cả 61 tỉnh thành, với số vốn đăng ký là 5 nghìn tỷ đồng (326,8 triệu USD). Trước năm 
2002, Văn phòng Thủ tướng đã xác định phân bổ kinh phí. Các nguồn vốn của DAF là từ quỹ Bảo hiểm Xã hội, 
Tiết kiệm, Bưu điện Việt Nam (VPSC)76, ngân sách chính phủ, hoàn trả vốn vay, và các khoản hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA). Từ sau năm 2002, DAF đã phải huy động nguồn lực riêng của mình. DAF vẫn có thể tiếp tục 
huy động vốn từ các nguồn nêu trên thông qua thương thuyết. Nếu nguồn kinh phí là từ ngân sách chính phủ thì 
nó thường kèm theo việc phát hành trái phiếu đầu tư.  
 
B
hàng năm và tín dụng mới từ quỹ DAF đang ngày càng dựa nhiều hơn vào các nguồn lực trong nước. Bảng V.6 
cũng cho thấy các khoản tín dụng đang cho vay của DAF trong các năm 2001 và 2002, và các khoản giải ngân 
vốn vay trong các năm 2002 và 2003, đã tăng nhanh hơn tổng số tín dụng trong nước đối với nền kinh tế, điều đó 
có nghĩa rằng DAF đã chiếm một tỷ lệ tín dụng trong nước ngày càng tăng, đạt 24% trong năm 2002, tương đương 
3,3% GDP. DAF là một trung gian tài chính lớn nhất ở Việt Nam trong việc lưu chuyển các khoản kinh phí trong 
nước và nước ngoài cho các hoạt động đầu tư. Chính phủ đã có kế hoạch tăng gấp đôi số vốn 5 nghìn tỷ đồng lên 
10 nghìn tỷ đồng (653,6 triệu USD). Vai trò quá lớn của DAF đã gây lo ngại cho các thể chế tài chính đa phương, 
do nó đi ngược lại với việc chuyển đổi của ngành tài chính sang cho vay thương mại và dựa vào thị t
 
Gần đây, chính phủ đã đánh giá lại DAF, và điều này cho thấy mối lo ngại về khả năng thành công kinh tế của các 
khoản cho vay.  Chúng tôi hoàn toàn nhất trí rằng DAF cần phải tổ chức lại toàn bộ hoạt động của mình.  Trong 
bối cảnh này, cần phân biệt giữa các tiêu chí dựa trên “thị trường” và khả năng thành công kinh tế của các thể chế 
cho vay.  Tiêu chí đầu là cần thiết, bất kể chính phủ có mục tiêu phát triển gì.  Nếu tiêu chí sau đề cập tới cái gọi là 
“sân chơi bình đẳng” trong cho vay thì đó sẽ là một mục tiêu không thực tế ở Việt Nam, và có lẽ là không nên áp 
dụng.  Do các doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò
không thể có.  Cũng không thể trông đợi bất kỳ một
nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân.  Nếu có chính sách như vậy thì có lẽ chẳng có cơ sở cho sở hữu công 
cộng.  Một “sân chơi bình đẳng” trong phân bổ tín dụng có lẽ là không nên, bởi vì nó có nghĩa là từ bỏ các công cụ 
chính về chính sách công nghiệp. 
 
Việc phân biệt giữa cho vay thương mại và cho vay chính sách là quan trọng.  Để tách riêng các hoạt động cho 
vay thương mại và cho vay chính sách, Ngân hàng Chính sách Xã hội (SPB) đã được thành lập với vốn điều lệ là 5 
nghìn tỷ đồng (326,8 triệu USD) và có chi nhánh ở tất cả các tỉnh. Tất cả các khoản cho vay chính sách trong 
ngành ngân hàng đều phải chuyển về ngân hàng này. Ngân hàng SPB được hưởng các đặc lợi, kể cả được nhà 
nước bảo lãnh về tiền mặt và khả năng thanh toán, cũng như được miễn bảo hiểm tiền gửi và các chế độ thuế. 
Người vay mà SPB nhằm tới là các hộ gia đình ở nông thôn, các sinh viên có thu nhập thấp, các cơ sở sản xuất vi 
mô, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), phần lớn ở các vùng nông thôn. Hiện đã có kế hoạch để SPB và BARD 
tạo ra một quỹ chung bảo lãnh cho các khoản vay phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong trường hợp xảy ra thiên tai 
mà có thể dẫn đến kết quả không có khả năng thanh toán vốn vay. Ngân hàng SPB có tài khoản riêng, độc lập với 
các ngân hàng thương mại nhà nước khác để đảm bảo nhất quán với nguyên tắc tách bạch việc cho vay thương 
mại với cho vay chính sách.  
 
5.4.   Các dịch vụ tài chính và cán cân thanh toán  
 

                                                

Chính phủ đã rất thận trọng trong việc mở cửa ngành tài chính cho các nhà đầu tư nước ngoài, và cùng với Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) tỏ ra cảnh giác trong việc cho phép mở các ngân hàng mới. Hiệp ước Thương mại 

 
76VPSC được thành lập vào năm 1999.  Trong năm 2002, đã có từ 539 đến 600 chi nhánh khắp nơi trên toàn quốc, và đã là địa điểm thuận lợi 
và nhanh chóng phát triển để huy động tiết kiệm ở nông thôn. Hiện có khoảng một nửa triệu tài khoản tiền gửi với tổng số dư tiền gửi là 3,8 tỷ 
đồng (xấp xỉ 250.000 USD).  Tuy không lớn về mặt giá trị, nhưng việc sử dụng các khoản tiền gửi này cho DAF đã khiến các thể chế tài chính 
đa phương lo lắng, do nó tiền tệ hoá các khoản tín dụng của DAF và khiến DAF hoạt động như một ngân hàng.  
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song phương với Mỹ, được phê chuẩn vào tháng 12/2001, đã có ý nghĩa quan trọng trong việc mở cửa các dịch vụ 
tài chính, cùng với việc tự do hoá thương mại và các lĩnh vực khác, chuẩn bị cho Việt Nam gia nhập Tổ chức 

hương mại Thế giới WTO. Các cam kết chính đối với tự do hoá các dịch vụ tài chính dựa trên các mục tiêu được 

 phép thành lập các công ty 100% sở hữu của Mỹ sau 5 năm (IMF 2002, trang 10). 

n hàng cổ phần hiện nay chủ yếu phục vụ khu vực tư nhân trong 
ước, và các ngân hàng nước ngoài phục vụ các công ty đa quốc gia. Các thể chế tài chính Bretton-woods cho 

u đó phản ánh hệ quả phù hợp của tiến trình tự do hoá tài chính. Việc cho phép các 
hoản nợ nước ngoài ngắn hạn của tư nhân, có thể là rất bấp bênh, vẫn chưa được đề cập đến cho đến khi nào 

ền kinh tế là tỷ lệ FCD trên cung tiền M2, và tỷ lệ của nó trong tổng tiền gửi. Bảng 
.2 cho thấy các tỷ lệ phần trăm này đã vượt trên 25%, sau đó là 50% trong các năm 1989 và 1991. Các tỷ lệ 

hành của khủng hoảng kinh tế Đông á trong các năm 1997-98, tỉ phần của FCD trong M2 và tổng tiền gửi một lần 
nữa lại tăng lên. Có thể thấy trong Bảng V.5 là hiệu số giữa lãi suất tiền gửi bằng tiền đồng và đô la đã chuyển 
thành giá trị âm trong năm 1997, điều này đã khiến việc giữ tiền bằng đô la hấp dẫn hơn tiền đồng. Việc dịch 

T
đưa ra vào tháng 3/2002 như sau: 
 
Trong lĩnh vực ngân hàng: (i) cho phép Mỹ có phần sở hữu lớn hơn trong các ngân hàng sau ba năm; (ii) đảm bảo 
đối xử với các ngân hàng Mỹ công bằng như đối xử với các ngân hàng trong nước trong việc cổ phần hoá (tư nhân 
hoá) các ngân hàng thương mại nhà nước; và (iii) cho phép đối xử công bằng như các ngân hàng trong nước với 
các hoạt động nhận tiền gửi sau tám năm. 
 
Trong lĩnh vực bảo hiểm: (i) cho phép Mỹ có phần sở hữu lớn hơn trong các công ty sau ba năm; (ii) xoá bỏ các 
hạn chế đối với hoạt động của các công ty liên doanh sau ba năm (và các công ty 100% sở hữu của Mỹ sau 6 
năm); và (iii) cho
 
IMF cố gắng thuyết phục chính phủ cho phép một trong các ngân hàng chính thuộc sở hữu nhà nước được liên 
doanh với nước ngoài, thậm chí trước khi Việt Nam gia nhập WTO. Câu trả lời của chính phủ là chỉ sẵn sàng cho 
phép có vốn nước ngoài trong các ngân hàng sở hữu nhà nước tương đối nhỏ mà thôi.  
 
IMF và Ngân hàng Thế giới cũng thuyết phục cho phép các ngân hàng sở hữu nước ngoài mở rộng các hoạt động 
giao dịch bằng đô la sang chấp nhận tiền gửi bằng tiền đồng. Các thể chế tài chính Bretton Woods (BWI) tuyên bố 
rằng lĩnh vực ngân hàng bị hạn chế một cách không hợp lý, với việc các Ngân hàng Thương mại Sở hữu của Nhà 
nước cung cấp các khoản tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp nhà nước, và phục vụ ngày càng nhiều các công 
ty lớn trong khu vực kinh tế tư nhân. Các ngâ
n
rằng các bước chuyển sang thực hiện chức năng ngân hàng thương mại phổ cập đối với những ngân hàng có đủ 
điều kiện sẽ làm giảm việc cắt nhỏ thị trường của ngành ngân hàng.  
 
Trong một bước về cải cách tài chính, chính phủ đã cho phép tự do hoá tài khoản vãng lai vào năm 2002. Yêu cầu 
về giao nộp ngoại tệ, về cơ bản chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, đã giảm từ 40% xuống còn 30% 
vào tháng 5/2002, và sẽ được bãi bỏ hoàn toàn trong thập kỷ này. Đối với tài khoản vốn, thuế đánh vào các khoản 
chuyển lợi nhuận của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được xoá bỏ vào cuối năm 2002. Chính sách này là nhằm hài 
hoà việc áp dụng thuế đối với các doanh nghiệp nước ngoài và trong nước như một phần trong việc tháo rỡ các 
hạn chế về giao dịch và thanh toán quốc tế hiện nay theo các nghĩa vụ thuộc Điều VII của Báo cáo Đánh giá của 
IMF đối với Chương trình Hỗ trợ Giảm Nghèo và Tăng trưởng PRGF (mà Chính phủ Việt Nam cho rằng chỉ có 
nghĩa là tự do hoá tài khoản vãng lai mà thôi). Tài khoản vốn ngắn hạn vẫn được kiểm soát, mà theo lý luận của 
chính phủ Việt Nam thì điề
k
hình thành được một hệ thống giám sát và kiểm soát mạnh và chắc chắn và minh bạch trong lĩnh vực tài chính. 
Các dòng chảy của vốn đầu tư cũng chưa được tự do hoá và vẫn dựa trên lý lẽ đó, thị trường chứng khoán của Việt 
Nam còn nhỏ và hạn chế áp dụng chỉ với 19 công ty trên danh sách. Việc tháo gỡ các loại thuế về chuyển lợi 
nhuận về nước dường như cũng không gây bất lợi cho tài khoản ngoại sinh, do việc đăng ký đầu tư nước ngoài 
trực tiếp đã hoàn toàn được kiểm soát và chỉ đạo. 
 
Việc mở cửa nền kinh tế Việt Nam vào các năm cuối của thập niên 1980 và cho phép gửi tiền bằng ngoại tệ (FCD) 
đã đưa đến kết quả việc sử dụng đồng đô la như một trung gian để trao đổi và cất giữ tài sản, tạo ra việc đô la hoá 
mạnh trong nền kinh tế. Điều này được phản ánh trong sự gia tăng của các khoản tiền gửi bằng đô la, hầu như 
bằng không năm 1986 lên các mức cao trong suốt thời gian từ 1989 đến 1992 (xem Bảng 5.2). Một thước đo mang 
tính chỉ báo cho việc đô la hoá n
5
phần trăm này đã giảm mạnh từ 1993 đến 1996, do chênh lệch lớn về lãi suất giữa lãi suất nội tệ và lãi suất ngoại 
tệ đã dịch chuyển tiền gửi ngoại tệ sang tiền đồng (xem dòng số 5 Bảng 5.5). Thế nhưng với một cuộc khủng 
hoảng nhỏ trong lĩnh vực tài chính của Việt Nam trong các năm 1996-97 được bàn đến dưới đây, và sự hoành 
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chuyển này tiếp tục diễn ra trong suốt các năm từ 1999 đến 2000, trong giai đoạn này, FCD hầu như đã đạt một 
phần ba của M2 và vào khoảng 40% tổng tiền gửi.  
 
Đồng đô-la suy yếu và lãi suất tiết kiệm ngoại tệ thấp đã góp phần làm chậm tốc độ đô la hoá trong năm 2002. 
Bảng 5.5 cho thấy hiệu số dương giữa lãi suất tiết kiệm bằng tiền đồng và đô la. Tuy nhiên, FCD là một cấu phần 
dễ bị dao động trong hệ thống tiền tệ. Các khoản cho vay bằng đô la dựa trên các khoản tiền gửi bằng ngoại tệ có 

ể dẫn đến các sai lệch về ngoại hối tương tự như đã xảy ra trong thời kỳ 1996-7 và cuộc khủng hoảng châu ¸. 

y các thay đổi này đang được SBV và Bộ Tài chính tiến hành với sự hợp tác chặt chẽ với 

năng 
1996-
thôi th
 

nước 
hàng 
hàng 
thanh
trình c

 m
ngân 
ngân 
thống
cản v ước và nước ngoài đã được gỡ bỏ, nhưng SBV vẫn giữ một số trách 

hiệm về kiểm soát việc thành lập và mở rộng lĩnh vực ngân hàng. Bảng 5.7 cho ta số liệu về các thể chế tài chính 

ảng 5.7 và quan trọng hơn, Bảng V.8 cho thấy các ngân hàng thương mại nhà nước thống trị ngành ngân hàng 

th
Các khoản vay đô la ngắn hạn không được bảo vệ chống thay đổi tỉ giá đi đôi với việc mất giá mạnh và đột ngột 
của đồng đô la có thể dẫn đến các khoản vay khó trả và một cuộc khủng hoảng tài chính với việc các ngân hàng 
trở nên không còn khả năng thanh toán hoặc vỡ nợ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) và các tổ chức đa 
phương đã đồng ý theo dõi và giám sát chặt chẽ các chuyển động của FCD. Việc giám sát này là đặc biệt quan 
trọng đối với SBV từ sau năm 2002 mà theo chương trình của IMF đã cắt giảm yêu cầu tỉ lệ dự trữ cho FCD xuống 
còn 8%. Cần phải lưu ý rằng đây là một tỷ lệ vẫn còn cao hơn tỷ lệ yêu cầu dự trữ là 5% cho các khoản tiền gửi 
bằng tiền đồng.  
 
Mặc dù có sự thành công của chính phủ trong việc quản lý nền kinh tế trong suốt các năm 1990 và đầu năm 2000, 
lĩnh vực tài chính vẫn cần phải cơ cấu lại. Việc chuyển đổi sang cho vay thương mại từ một hệ thống tín dụng do 
nhà nước hướng dẫn và chỉ đạo đòi hỏi phải có thêm các hệ thống điều tiết thị trường về pháp luật, kế toán, giám 
sát và thanh tra. Hiện na
IMF và Ngân hàng Thế giới. Việc tự do hoá tài chính và giảm một phần các quy định về tài khoản vốn, nhưng thiếu 

lực và một khuôn khổ về điều tiết và giám sát đầy đủ, đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhỏ trong các năm 
1997 và tiếp tục thể hiện tính dễ bị tổn thương trong suốt cuộc khủng hoảng Đông á. Các kinh nghiệm này 
úc phải củng cố các ngân hàng cũng như giám sát và kiểm soát tốt hơn lĩnh vực ngân hàng.  

Vấn đề về các khoản vốn vay không có khả năng thanh toán mà phần lớn phát sinh từ các doanh nghiệp nhà 
cần phải được giải quyết. Các khoản vốn vay này cần được xoá khỏi các hệ thống sổ sách của các ngân 
cho vay, điều đó có nghĩa là cần tiến hành một phần tái vốn hoá các ngân hàng đó. Chính phủ và các ngân 
phát triển đa phương đánh giá khác nhau về mức độ nghiêm trọng của vấn đề vốn vay không có khả năng 
 toán. Trong bối cảnh này, chính phủ Việt Nam đã đồng ý đề cập vấn đề này như một phần của các Chương 
ủa IMF và Ngân hàng Thế giới trong CPRGS. 

 
Như ét phần của quá trình đổi mới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) trong năm 1998 đã phân chia thành 

hàng trung ương (giữ tên nguyên tên là SBV), và nhiều ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước. Các sắc lệnh về 
hàng ban hành trong năm 1990 đã uỷ quyền cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng truyền 
 của ngân hàng trung ương là thực hiện chính sách tiền tệ và giám sát ngành tài chính. Các hạn chế và rào 
iệc thành lập các ngân hàng mới trong n

n
được thành lập trong những năm từ 1994 đến 2001, và tỷ phần của tiền gửi và tín dụng của ngành ngân hàng. 
Bảng V.8 trình bày các ước tính của IMF về một số tỉ phần thị trường của các ngân hàng thương mại nhà nước, số 
dư vốn tín dụng, số dư vốn tín dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước, số tín dụng mới, số tín dụng mới cho các 
doanh nghiệp nhà nước, và số vốn vay quá hạn trong năm 2001. Bảng V.7 cho thấy có sự gia tăng của các ngân 
hàng cổ phần, ngân hàng nước ngoài, các quỹ tín dụng và các Hợp tác xã tín dụng trong các năm 1990. Các ngân 
hàng cổ phần, mà thực chất là các ngân hàng thuộc sở hữu tư nhân với một số vốn góp của các ngân hàng 
thương mại nhà nước, đã giảm đi về số lương trong suốt nửa sau của thập niên 1990, do tác động của cuộc khủng 
hoảng nhỏ sẽ được miêu tả dưới đây.  Các ngân hàng nước ngoài đã tăng lên về số lượng và tỷ phần tín dụng 
trong các năm cuối của thập niên 1990. Sự gia tăng về số lượng các quỹ tín dụng và các hợp tác xã tín dụng là 
khá ấn tượng, và cho thấy sự đa dạng hoá của tài chính vi mô chứ không chỉ việc thành lập Ngân hàng Chính sách  
Xã hội như đã bàn đến trên đây.  

 
B
về tín dụng và tiền gửi77. Các ngân hàng này hầu như là nguồn tín dụng duy nhất của các doanh nghiệp nhà nước. 

                                                 
77 Lưu ý rằng các Bảng V.5 và V.6 khác nhau ở tỷ phần của các ngân hàng thương mại nhà nước và các ngân hàng khác trong tổng tín dụng 
ngân hàng. ước tính của IMF về tỷ phần tín dụng ngân hàng của các ngân hàng thương mại nhà nước là cao hơn rất nhiều so với ước tính của 
ngân hàng nhà nước Việt Nam. Bảng V.5 dựa vào ước tính của SBV. 
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Chúng cũng giữ một số lượng lớn các khoản vốn vay quá hạn. Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại (Công - 
Thương) chiếm 40% số vốn vay quá hạn mặc dù nó chỉ chiếm có 20% tổng tín dụng ngân hàng.  
 
Cuộc khủng hoảng nhỏ trong các năm 1996-1997 là do lãi suất của đồng nội tệ cao hơn lãi suất của đồng ngoại tệ 
(xem Bảng V.5). Vấn đề này lại được làm sâu sắc thêm bằng việc tự do hoá các khoản vay vốn ngắn hạn nước 

goài, đặc biệt là thông qua các thư tín dụng. Bảng V.5 cho thấy hiệu số vô cùng cao và luôn dương của lãi suất 

 và ngân hàng cổ phần đã cấp bảo lãnh cho vay đô la mà không được bảo vệ phòng những thay đổi 
 giá hối đoái.  

tăng một cách đáng kể trong suốt các năm từ 1993 đến 1996. 
ừ các giá trị âm trước thời kỳ này, nó đã tăng lên đến 117 triệu USD trong năm 1993 và 311 triệu USD trong năm 

 USD, chiếm 2,1% GDP. Số dư “thư tín 
u năm 1997. Cùng với các luồng tiền ngắn hạn này, thâm hụt tài 

hoản vãng lai đã lớn dần lên, đạt 7,2% GDP trong năm 1994, 9% trong năm 1995 và 8,2% trong năm 1996.  

u tư, tự do hoá thương mại, thanh toán lãi của các khoản tín dụng thương mại ngắn hạn, và 
78

ược bơm vào thị trường đầu cơ dài hạn bất động sản (với tỷ lệ lãi suất 

này không thể trả nổi các khoản nợ của mình. Có khoảng 40% thư tín dụng được các ngân 
àng thương mại bảo lãnh đã trở nên không thể thanh toán được. Kết quả là các ngân hàng thương mại nhà nước, 

 đã bắt buộc phải sử dụng một số lượng dự trữ ngoại tệ đáng kể của mình để giải cứu cho các ngân hàng 

ủa các ngân hàng thương mại đối với các thư tín dụng này. Đặc biệt, họ đã yêu cầu một 

hại. Các hiệu ứng sau khủng hoảng của cuộc khủng 

 
ó khả năng thanh toán, cải thiện tỷ lệ vốn thích hợp của các ngân hàng, đồng thời tăng cường năng lực đánh giá 

 hàng cổ phần là các ngân hàng đã chịu tác động của cuộc khủng hoảng 
khoản vay không có khả năng thanh toán. Tái cơ cấu được bắt đầu vào 

ăm 1998, ngay sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng châu á. Trong năm 2001, tái cơ cấu đã mở rộng sang các ngân 

                                              

n
giữa các khoản tiền gửi bằng đồng và đô la trong suốt các năm từ 1992 đến 1996. Cũng trong thời gian này, tiền 
đồng ít mất giá, do tỷ giá hối đoái được giữ ổn định, đã làm giảm thiểu rủi ro của việc giữ tiền đồng. Các điều kiện 
này đã đem đến thay đổi từ giữ tiền bằng đô la sang đồng. Tuy vẫn có sự kiểm soát vốn về vay nước ngoài, các 
doanh nghiệp nội địa đã được phép tích luỹ các khoản tín dụng thương mại. Các khoản tín dụng này được các 
ngân hàng thương mại bảo lãnh thông qua thư tín dụng trả chậm. Do thanh tra lỏng lẻo, nhiều ngân hàng thương 
mại nhà nước
tỷ
 
Bảng 5.3 cho thấy loại ‘vốn ngắn hạn khác’ đã gia 
T
1995. Trong năm 1996, luồng tiền đầu tư “khác” này đã lên tới 514 triệu
dụng” được ước tính lên tới 1,5 tỷ USD vào đầ
k
Thâm hụt tài khoản vãng lai cao trước hết là kết quả của các thâm hụt thương mại. Thâm hụt thương mại đã tăng 
lên do một loạt các nguyên nhân mà không thể đánh giá một cách khắt khe tầm quan trọng của chúng: đó là nhập 
khẩu cho các dự án đầ
cũng có thể do xác định giá trị tiền quá cao . 
 
Chuỗi các sự kiện này giống như một phiên bản thu nhỏ của cuộc khủng hoảng châu á năm 1997. Dường như các 
hoản vay vốn bằng đô la theo các kênh đk

cho vay cao), tạo ra bất cân xứng về tiền và thời hạn của các khoản vốn vay. Cái bong bóng đầu cơ trong thị 
trường bất động sản đã vỡ tung vào năm 1997, trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng châu á, khi mà các công ty 
tham gia vào thị trường 
h
nhất là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VietComBank) và nhiều ngân hàng cổ phần khác đã từ chối thanh 
toán. Các chủ nợ yêu cầu các ngân hàng phải tôn trọng cam kết bảo lãnh của mình, do vậy ngân hàng Nhà nước 

iệt NamV
thương mại. Hậu quả là xếp hạng về tín dụng của Việt Nam vào năm 1997 đã rớt từ hạng Ba3 xuống hạng C. Do 
việc này, nhu cầu đô la đã đột ngột gia tăng và dẫn đến tiền đồng mất giá khoảng 10% vào năm 1997 và mất giá 
thêm 13% vào năm 1998.  
 
Thời kỳ bất ổn định ngắn ngủi này đã cho chính phủ thấy mối nguy hiểm tiềm năng ẩn sau việc tự do hoá tài 
khoản vốn. Do đã có kinh nghiệm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đặt các giới hạn chặt chẽ đối với thư tín 
dụng và việc bảo lãnh c
khoản đặt cọc tương đương với 80% giá trị thư tín dụng, thay vì từ 0% đến 30% như trước đây. Chính vì thế mà 
trong nửa sau năm của 1998, việc sử dụng các thư tín dụng đã giảm đi một cách đáng kể.  Bài học kinh nghiệm 
rút ra là việc mở cửa khu vực tài chính cho các khoản tín dụng ngắn hạn dễ dao động, do đó thiếu qui chế thanh 

a, kiểm soát chặt chẽ có thể trở thành một việc làm rất nguy tr
hoảng nhỏ này và sự gia tăng của các khoản vay không có khả năng thanh toán đã đặt ra một yêu cầu cấp thiết 
về củng cố các ngân hàng yếu kém. Các nhu cầu khẩn thiết là phải giải quyết được các vấn đề về vốn vay không
c
rủi ro của các ngân hàng.  
 
Tái cơ cấu nhằm trước tiên vào các ngân
nhỏ và đang có các gánh nặng về các 
n

   
78 Khi không có một mô hình chính thức, không thể nào phán xét mức độ đánh giá quá cao, hoặc đồng tiền có được định giá quá cao hay 
không. Tất cả những đánh giá về tính phù hợp của tỷ giá hối đoái đều dựa vào so sánh số học giữa các năm với các khoảng thời gian tuỳ chọn. 
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hàng thương mại nhà nước lớn (xem Bảng 5.8).  Việc tái cơ cấu các ngân hàng cổ phần là tương đối dễ. Các ngân 
hàng có tỷ lệ vốn thích hợp dưới 8% đã bị bắt buộc phải tăng thêm vốn điều lệ của mình, thay đổi cơ cấu quyền sở 
hữu và giảm các khoản nợ quá hạn. Các ngân hàng không đáp ứng được những yêu cầu này bị buộc phải sáp 
nhập với các ngân hàng mạnh hơn hoặc bắt buộc phá sản. Từ con số 50 trong năm 1998, số các ngân hàng cổ 
phần đã giảm xuống chỉ còn 36 vào cuối năm 2002 (giấy phép của 14 ngân hàng đã bị thu hồi). Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam tiếp tục giám sát tỷ lệ vốn thích hợp và danh mục cho vay của các ngân hàng cổ phần còn lại.  
 
Các thể chế tài chính đa phương quả quyết rằng các ngân hàng thương mại nhà nước vẫn đang ở một vị trí nguy 
hiểm từ sau cuộc khủng hoảng nhỏ, do họ vẫn tiếp tục có các khoản vay không có khả năng thanh toán của các 
doanh nghiệp nhà nước không có khả năng cạnh tranh. Ngân hàng Thương mại Nhà nước đầu tiên tiến hành tái 
cơ cấu là ngân hàng VietComBank, là ngân hàng đã chịu hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng 1996-1998. 
Cho đến cuối năm 2001, có thêm bốn ngân hàng Thương mại Nhà nước khác tiến hành tái cơ cấu. Nhận định về 
tình trạng tài chính của các Ngân hàng Thương mại Nhà nước phụ thuộc vào những đánh giá khác nhau về qui mô 
của các khoản vay không có khả năng thanh toán. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), vốn vay không có 
hả năng thanh toán chiếm hơn 12% tổng số vốn vay trong năm 1997-1998 (Thanh và nhiều người khác, 2002), 

ủa các doanh 
nghiệp nhà nước.  

trình của IMF trong PRGF có yêu cầu về giám sát và báo cáo ‘kịp thời’ về các khoản nợ và hỗ trợ 
ngân sách đối với hai trăm doanh nghiệp nhà nước lớn nhất. Chính phủ đã chấp hành, tuy nhiên các khoản 

vật sở hữu của 

 vòng 
ếp theo của tái vốn hoá sẽ được tiến hành sau khi SBV thành lập một ban đặc biệt nghiên cứu các hồ sơ tín dụng 

về quản lý rủi ro tín dụng và áp dụng các qui chế quốc tế về phân loại và cung cấp vốn vay. Hơn nữa, các thể chế 

k
và con số này đã hạ xuống còn 10% (1,3 tỷ USD) đến cuối năm 2000. Tuy vậy, theo các tính toán của các ngân 
hàng phát triển đa phương sử dụng các chuẩn kế toán quốc tế (IAS), tỷ lệ này sẽ cao hơn một cách đáng kể. 
Chiến lược của Chính phủ về giải quyết vấn đề nợ xấu, giống như chiến lược của các thể chế tài chính đa phương, 
bao gồm các điểm sau: 
1. Thành lập các Công ty Độc lập về Quản lý Tài sản (AMC), và các Ban Xử lý Vốn vay (LWU), và mỗi Ngân 

hàng Thương mại Nhà nước lớn có một bộ phận AMC và một bộ phận LWU. Các AMC xử lý huỷ bỏ các 
khoản nợ xấu có thế chấp, trong khi các LWU sẽ thu nợ và giải quyết các khoản nợ không có thế chấp. 
Chính phủ cũng đã có kế hoạch thành lập một AMC độc lập để giải quyết các vần đề nợ c

2. Mục tiêu xử lý tổng vốn vay không có khả năng thanh toán tồn đọng là phù hợp với một phần của tiêu chí về 
kết quả điều chỉnh cơ cấu trong các thoả thuận của chương trình PRGF với quỹ IMF. Đến tháng 3/2002, đã 
vượt mục tiêu xử lý 1,4 nghìn tỷ đồng vốn vay không có khả năng thanh toán và đến tháng 9/2002 đã giải 
quyết được số vốn vay không có khả năng thanh toán là 2,5 nghìn tỷ đồng (166 triệu USD). Phần lớn các 
khoản nợ xấu đã được giải quyết đều là các khoản nợ có thế chấp với tỷ lệ hoàn trả phục hồi khoảng 50%. 
Hiện nay có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi giải quyết các khoản vốn vay không có khả năng thanh toán 
mà phần lớn là không có thế chấp.  

3. Chương 

nợ của các doanh nghiệp nhà nước đã hơi vượt mức trần mục tiêu (xem phần trên). Đến tháng 3/2002, 200 
doanh nghiệp nhà nước này còn có tổng nợ là 43,6 nghìn tỷ đồng (2,9 triệu USD), trong đó 40,8 nghìn tỷ 
đồng (93,6%) là nợ ngân hàng.  

 

Điều ẩn giấu bên trong việc giải quyết các khoản vay vốn không có khả năng thanh toán, kể cả các khoản tín 
dụng vi mô cho các hộ gia đình ở nông thôn, là quyết định nhạy cảm về việc có nên xử lý quyền sở hữu theo cách 
của phương Tây hay không. Đất đai ở Việt Nam phần lớn thuộc quyền sở hữu của xã hội, trong đó các quyền sử 

ông và hưởng hoa lợi không thể dễ dàng được mua bán, và do đó, quyền chiếm hữu tài sản và d
người vay nợ của chủ nợ là rất hạn chế. Các ngân hàng phát triển đa phương muốn chính phủ phải thông qua các 
đạo luật về phá sản và các quyền của chủ nợ kể cả tiến hành các khảo sát địa chính, thể chế hoá các quyền sở 
hữu đất đai và chuyển nhượng các quyền sử dụng hoặc hưởng hoa lợi thu được từ đất đai. Điều đó cũng cho phép 
các chủ nợ được xiết tài sản của người vay nợ, đặc biệt là các tài sản do các doanh nghiệp nhà nước sở hữu. Bằng 
cách tiếp cận hợp lý, chính phủ đã rất thận trọng khi xử lý vấn đề này. Trong khi một định nghĩa hẹp về các quyền 
sở hữu có thể là nhất quán với một phương pháp cụ thể liên quan đến các khía cạnh của việc xử lý các khoản nợ 
không có khả năng thanh toán, thì nó đi ngược lại lịch sử của thế kỷ hai mươi của Việt Nam trong đó cuộc đấu 
tranh giữ đất và chống lại tình trạng không có đất luôn là trung tâm.  
 
Chương trình của IMF trong PRGF cũng qui định rằng vòng đầu tiên tái vốn hoá các ngân hàng thương mại nhà 
nước vào tháng 8/2002 có thể được thực hiện sau các hoạt động tái cơ cấu khác, như giải quyết vấn đề các khoản 

ợ không có khả năng thanh toán, thành lập các uỷ ban quản lý rủi ro tính dụng và kiểm toán nội bộ. Cácn
ti
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tài chính đa phương đang tìm kiếm các cơ chế cung cấp kinh phí công cộng phù hợp cho các quỹ tái vốn hoá có 
nh đến những khó khăn về tài khoá. Mặt khác, SBV lên kế hoạch các bước tái cơ cấu chính để tiếp tục thực hiện 

 nhiên đòi hỏi phải có sự chuyển đổi các thủ tục giao dịch ngân hàng. 

đối v
cải c
PRS
(xem

Hộp 

tí
tới năm 2005.  Một việc có thể quan trọng hơn cả là, hoãn đến tận năm 2008 hoặc 2010, việc điều chỉnh tỷ lệ vốn 
thích hợp của các ngân hàng thương mại nhà nước từ 5% lên 10% (chuẩn này do Ngân hàng Thanh toán Quốc tế 
đặt ra).  
 
Việc chuyển đổi sang cho vay thương mại tất
Có lẽ quan trọng nhất là nhu cầu về việc giám sát, kiểm soát, điều tiết và đánh giá vừa tốt hơn vừa chặt chẽ hơn 

ới các hoạt động và ghi chép của ngân hàng. Một lần nữa IMF và Ngân hàng Thế giới lại đi trước trong các 
ách về ngân hàng này do họ đã lồng ghép được điều này vào các điều kiện của các chương trình PRSC và 
F. Cũng như các vấn đề giữa chính phủ và Ngân hàng Thế giới về việc áp dụng các Nguyên tắc Basel Cơ bản 
 Hộp 1) 

 

1: Đánh giá Sơ bộ các Nguyên tắc Basel Cơ bản 

 
Các chi tiết có liên quan của bản thoả thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
về áp dụng các nguyên tắc Basel Cơ bản như sau: 
 
Nguyên tắc 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần xác định mục đích và trách nhiệm của từng cơ quan tham gia vào việc thanh 
tra. Điều này gồm cả việc xây dựng các cơ chế để có thể chia sẻ thông tin giữa các thanh tra và tạo ra tính độc lập đối với các 
cơ quan nhà nước khác. 
 
Nguyên tắc 3. Quá trình cấp giấy phép có quá nhiều lỗ hổng cho các yếu các tố chủ quan. Quá trình này cần bao gồm: đánh 
giá về cơ cấu quyền sở hữu, về các giám đốc và ban quản lý cao cấp; các kế hoạch hoạt động và kiểm soát nội bộ rõ ràng; và 
các điều kiện tài chính dự báo (kể cả mức vốn). 
 
Nguyên tắc 6. Tỷ lệ vốn thích hợp tối thiểu (8%) đã được áp dụng, xong mức độ tuân thủ còn hạn chế do sử dụng các chuẩn 
mực kế toán địa phương. Điều này được chứng minh bằng việc phân loại và cung cấp vốn vay là các nhân tố quyết định đến 
việc tính toán chỉ số này.  
 
Nguyên tắc 7. Nhiệm vụ của các thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hầu như chỉ tập trung vào kiểm tra việc tuân thủ 
luật và các quy định. Nó không bao gồm đánh giá đầy đủ các chính sách và thủ tục của ngân hàng liên quan đến cho vay và 
đầu tư.  
 
Nguyên tắc 8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá chất lượng tài sản dựa trên một ma-trận các thời kỳ quá hạn, chứ 
không đá nh giá trở nên khó khăn hơn do môi trường này nh giá các rủi ro của bên vay vốn. Môi trường pháp lý làm cho việc đá
hạn chế việc thực hiện các quyền của bên cho vay, và do vậy giảm giá trị của thế chấp.  
 
Nguyên tắc 14. Các nguyên tắc chung về quản lý và điều hành doanh nghiệp được ghi trong bộ Luật về Các Thể chế Tín dụng 
không được chấp hành. Các nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận kiểm soát nội bộ  được tập trung vào tuân thủ qui định hơn là 
đánh giá phát hiện rủi ro.  
 
Nguy ước. Cẩm nang ên tắc 16. Các thanh tra viên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không thực hiện đánh giá rủi ro từ tr
hướ g dẫn thanh tra tại chỗ đã có nhưng cần được đưa vào thực hiện. Việc giám sát từ xa cũng không được thực hiện từ trước, n
do  không có khả năng đánh giá rủi ro của các thể chế tín dụng.  đó
 
Nguyên tắc 21. Các thủ tục và chính sách kế toán là mang tính chắp vá. Các điểm khác biệt so với các Chuẩn mực Kế toán 
Quốc ân loại vốn vay, dự phòng thất thoát vốn vay, và kế toán tổng hợp thay vì kế toán lãi suất và chi phí.   tế bao gồm việc ph
 
Nguyên tắc 22. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cho các kiểm soát viên của mình một loạt quyền thi hành kỷ luật, xong 
không có một ghi chép nào có giá trị để khẳng định tính hiệu quả của việc sử dụng các quyền đó. 
 
Nguồn: Ngân hàng Thế giới: 2002, trang33. 
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Nhờ kết quả của một đánh giá của Ngân hàng Thế giới, các thay đổi được lên kế hoạch từ trước đã được đưa vào 
iều kiện của chương trình PRGF của IMF và PRGS của Ngân hàng Thế giới. Bắt đầu từ năm 2000, việc kiểm 

 độc lập do các công ty kiểm toán quốc tế, sử dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS), tiến hành có thể phải 
 áp dụng cho bốn ngân hàng thương mại quốc gia lớn, một phần để đánh giá qui mô thực tế của các khoản 
vay không có khả năng thanh toán. Các cuộc kiểm toán độc lập đối với các báo cáo tài chính của năm 2001 
ược tiến hành, và các nguồn vốn tài trợ cho việc thực hiện kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính của năm 
 đang được tìm kiếm. Như một phần của tiêu chí về hiệu quả hoạt động của chương trình PRGF của IMF, các 
 hàng của Việt Nam, nhất là các ngâ

các ®
toán
được
vốn 
đã ®
2002
ngân n hàng thương mại nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có 

khoả
phân
sang
hạn 
 

th−¬
hiện 
tồn ® ngân hàng thương mại nhà nước phải vượt qua một cuộc kiểm tra hồ sơ tín dụng do Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam thực hiện mới có thể tiếp nhận khoản tái vốn hoá tiếp theo trong năm 2003.  Như đã được nhắc 
đến trong phần trên, các mục tiêu định kỳ về giải quyết các khoản vốn vay tồn đọng, nhất là các khoản không có 
thế chấp, sẽ được tiếp tục, và v sẽ được tiến hành sau khi giải 
quyết các khoản vốn vay này và việc tuân thủ các thay đổi khác về qui chế và biện pháp thực hiện.  
 
Để giải quyết vấn đề quyền sở hữu và quyền của chủ nợ đã bàn đến ở trên, Ban ký thế chấp sẽ 
được củng cố lại, kể cả việc hế chấp  với các quá trình để 
luật pháp hoá điều đó. Tương tự ậy, đã có kế  tiến hàn đổi nhằm củng cố Trung tâm Đăng 
ký thuộc bộ Tư háp để có thể giải quyết các tranh chấp về các khiếu nại liên quan của các bên cho vay đối vói 
các giao dịch được b ằn sản luân chuyển. Một phần các  đổi nhằm củ ố Trung tâm Đăng ký 
có thể là việc thành l t hệ th ồ sơ lưu trữ ®  có khả năng cứu, ghi chép ng cấp thông tin một 
cách kịp thời. Ngân h hà n− ệt Nam đã ra thông tư tháng 10/2002 để qui định về việc sử dụng Trung tâm 
Đăng ký này. 
 
Một Trung tâm Thôn g đã được th vào năm 20 hư một bộ ph  pháp lý thuộc quyền 
sở hữu của các thể c  chính ạt động trên  tự hạch toá  tâm này có thể cung cấp các thông 
tin về người vay vốn ên ch  nhằm giảm ủi ro khi cho trong tương lai. Để làm cho Trung tâm 
hoạt động một cách u quả có văn bản p ui qui định về các quyền lợi và ĩa vụ của các bên liên 
quan và cung cấp bi ằm tránh vi  dụng sai mụ h các thông tin đã được thu thập, cùng 
với các biện pháp ng ặn và xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật. Ngân hàng Nh ước Việt Nam cũng đã 
xác định một số lĩnh hác ®  hành cơ cấu lại như: quản lý tài sản và công nợ, kế hoạch kinh doanh, hệ 
thống thông tin quản l S), đào tạo nhân viên, và ‘ oá’ tất các các dịch vụ ngâ àng.  
 
Cho đến nay đã có s ăng n chóng trong lĩ c tài chính p n hàng ở Việ m, tuy bắt đầu ở mức 
độ thấp. 18 công ty b u côn h với nước ngoài, đã đi vào hoạt động kể từ khi 
có luật Kinh doanh Bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4/ . Công ty Bả  hiểm do nhà nước sở hữu vẫn 
đóng vai trò áp % GDP, xong phí bảo hiểm hàng 
năm đã tăng vớ  Đô la) năm 2001 (Ngân hàng Thế 

iới 2003).  Trung  tại thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù 
ác giao dịch bằng bất động sản và trái phiếu vẫn ở mức hạn chế. Cho đến cuối năm 2002, 19 công ty loại này và 

18 công ty phát hành trái phiếu đã được đưa vào danh sách, với tổng cộng số vốn hoá thị trường chỉ đạt 1,6 nghìn 
tỷ đồng (105 triệu USD). Các công ty được đưa vào danh sách là các công ty cổ phần, mà trước kia là các doanh 
nghiệp nhà nước. Việc mua bán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán đã được nâng cấp vào tháng 12/2002, và 
một hệ thống giải quyết thanh toán sẽ được đưa vào hoạt động trong năm 2005 (Ngân hàng Thế giới 2003). 
 

thể thay đổi cách phân loại vốn vay cho gần hơn với các thông lệ quốc tế, bắt đầu từ tháng 12/2001. Sử dụng các 
chuẩn mực kế toán quốc tế IAS, các ngân hàng có thể phân loại toàn  bộ số dư vốn vay là quá hạn nếu bất cứ 

n hoàn trả lãi hoặc nợ gốc bị quá hạn. Thời hạn để hoàn thành việc chuyển đổi này là cuối năm 2002. Việc 
 loại vốn vay này đã là nguyên nhân chính của việc thay đổi từ các chuẩn mực kế toán của Việt Nam (VAS) 
 các chuẩn mực kế toán quốc tế. Trong các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), chỉ có phần vốn vay đến 
và không trả được gốc hoặc lãi suất mới được phân loại là vốn vay không có khả năng thanh toán.  

Trong năm 2002, các uỷ ban quản lý rủi ro tín dụng và kiểm toán nội bộ sẽ được thành lập tại các ngân hàng 
ng mại nhà nước. Sau đó việc quản lý rủi ro tín dụng có thể sẽ được cải thiện cùng với việc thiết kế và thực 
các sổ tay hướng dẫn tín dụng dựa trên các chuẩn mực quốc tế tập trung vào giải quyết các khoản vốn vay 
ọng. Các 

iệc tái vốn hoá các ngân hàng thương mại nhà nước 

Tín dụng và Đăng 
, cùng xác định và địn

 như v
h nghĩa cái gì có thể

 hoạch
 sử dụng làm t

h các thay 
 p

ảo lãnh b g tài  thay ng c
ập mộ ống h iện tử  tra  và cu
àng N ước Vi

g tin Tín dụn
hế tài

g còn
 và ho

ành lập 
cơ sở

03 n
n. Trung

ận

 cho b o vay các r  vay 
có hiệ , cần háp q  ngh
ện pháp bảo vệ nh ệc sử c đíc
ăn ch à n−
 vực k ể tiến
ý (MI hiện đại h n h

ù gia t hanh nh vù hi ng© t Na
ảo hiểm, trong đó có nhiề g ty liên doan

2001 o
 đảo, tuy ngày càng giảm. Các công ty này chỉ chiếm tỉ phần là 1
i tốc độ 30% mỗi năm, đạt 4,9 nghìn tỷ đồng (khoảng 321 triệu

 tâm giao dịch chứng khoán đã được mở của từ tháng 7/2000g
c
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5.5.  Các khuyến nghị và kết luận  
 

tăng trưởng cao và các thành tựu ấn tượng Nam, c gành tiền tệ và tài chính cần phải 
 điều tiết có hiệu quả  ngă năng dễ bị ưở ổn  

. Trên cơ sở các yêu cầu này cũn hư c ranh  tron hươn y, c  tô đưa 
uận và khuyến nghị sau đây:  

ưởng trong thời gian vừa qua của các tổ hợp tiền tệ và tín dụng đạt đến mứ % là thích hợp để 
độ tăng trưởng GDP trong tươn ến 8 c ép  chi u tà h c iết.  

hát lên đến 5% có thể được xem như ấu hiệu ch  tỏ nền kinh tế đã phụ i từ 
 – 1999. Chỉ − ợp  lạm phát tă n ® t con số ca 9%) 

c giảm tốc tăng ng t ệ và ông ng m n ® ưới 20%.   

 đã ọng rán  trạ ợ n− goà hư  nh ăm 
990, đồng thời giảm bớt sự lệ thuộc và nguy cơ p  đối mặt với những kh  nợ 

.  Việc kiểm soát các ng v , kể ác k n tín −  mạ gây 
 trong các năm -98  ph îc t c.  qu  lại h÷n o¶n 

ài hạn là một chính sách hết sứ ôn k  nhằm củng ét tà oản vốn lành h.  

3. Những bất đồng chính giữa chính phủ và các tổ chức tài chính đa phương về cải cách tài chính là ở chỗ các tổ 
chức tài chính đa phương lo ngại chính phủ và các ngân hàng thương mại của chính phủ sẽ dành những 
khoản tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp nhà nước, mà theo các tổ chức tài chính đa phương thì phần lớn 
những khoản tín dụng này là không có khả năng sinh lời hay không cạnh tranh được. Họ cho rằng việc này 
làm tăng mối nguy hiểm về những khoản nợ không sinh lời sẽ dẫn tới khủn ng ính  vậy, những 
bất đồng về cải cách tài chính cũng liên quan tới những bất đồng trong quá trình cơ cấu lại các doanh nghiệp 
nhà nước và cần được sớm giải quyết trong quá trình gia nhập WTO. 

4. Chính phủ Việt Nam tuân thủ các nguyên tắc tài chính lành mạnh bằng việc tiếp tục cấp tín dụng cho các 
công trình hạ tầng cơ sở cơ bản, dịch vụ công cộng và những lĩnh vực được ưu tiên của đất nước. Do vậy Quỹ 
Hỗ trợ phát triển (DAF) có thể được coi là hợp lý về khía cạnh kinh tế và xã hội. Tuy thế DAF sẽ đem lại nhiều 
lợi ích hơn nếu chính phủ xác định rõ ràng những lĩnh vực được hưởng tín dụng ưu đãi. Những ưu tiên đó có 
thể được Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, và Văn Phòng Thủ Tướng xác định trong kế hoạch phát triển 
quốc gia. Việc xác định rõ ràng những lĩnh vực ưu tiên sẽ giúp giảm nguy cơ các doanh nghiệp nhà nước 
được hưởng tín dụng ưu đãi chỉ vì những mối quan hệ chính trị hay chỉ vì để giúp doanh nghiệp nhà nước 
tránh bị phá sản.  Việc tiếp tục công việc đánh giá lại hoạt động của DAF do chính phủ khởi xướng là cần 
thiết, nhất là đánh giá các thay đổi trong hoạt động của DAF. 

5. Theo chính sách hiện hành, một khi các Ngân hàng công thương tập trung vào những khoản vay thương mại 
thì Quỹ hỗ trợ phát triển và Ngân hàng Chính sách xã hội có thể đảm nhiệm những khoản vay theo chính 
sách.  Nếu Quỹ hỗ trợ phát triển xác định được những khu vực ưu tiên được hưởng vay ưu đãi một cách có cơ 
sở thì sẽ không cần tới những giới hạn tăng tín dụng khác nhau, với mức tăng tín dụng dành cho doanh 
nghiệp nhà nước thấp hơn nhiều so với mức tăng tín dụng chung. Nên để cho các doanh nghiệp nhà nước có 
sức cạnh tranh và làm ăn có lãi phải tham gia cạnh tranh giành những khoản vay thương mại.  

6. Chính phủ cần có lập trường rõ ràng trong quan điểm về nền kinh tế hỗn hợp mà họ đang hỗ trợ. Điều này có 
nghĩa cần có những điều luật xác định rõ những tài sản nào, và những quyền thu hoa lợi nào có thể kinh 
doanh.  Những qui định về phá sản và quyền lợi của người cho vay có thể được đưa ra dựa trên những điều 
luật rõ ràng đó.  

7. Chính phủ cũng đang hết sức nỗ lực áp dụng những kỹ năng quản lý tín dụng và kế toán hiện đại để quản lý 
và giám sát khu vực tài chính. Người ta chính thức thừa nhận rằng việc chuyển đổi sang cho vay thương mại 
đòi hỏi việc giảm sát và qui định có hiệu quả và mạnh mẽ hơn về giao dịch cho vay và cần có năng lực đánh 
giá rủi ro tốt hơn. Tuy cần thiết song các biện pháp nhằm đạt được những yêu cầu trên cần được áp dụng 
một cách thận trọng.  Như trong chương này đã chỉ rõ, khu vực tài chính Việt Nam về cơ bản vẫn lành mạnh 
và hợp lý với tái cơ cấu, nhất quán với sự ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, việc áp dụng vội vã những nội qui 
tài chính, đặc biệt là những yêu cầu khắt khe về vốn và tỉ lệ vốn thất thu có thể gây ra nguy cơ vỡ tín dụng và 
mất lòng tin vào khu vực tài chính.  

Để duy trì mức  của Việt ác n
được củng cố cùng với sự
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g c
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8. Nhìn từ góc độ xoá đói giảm nghèo, chức năng chính của hệ thống tài chính là hỗ trợ cho tăng trưởng nhanh 
và vì người nghèo. Việc cơ cấu lại hệ thống tài chính phải được tiến hành một cách có chủ đích nhằm hỗ trợ 
cho sự tăng trưởng này. Chính phủ cần dựa vào tiêu chí đó để đánh giá tính thích hợp của những khía cạnh 
khác nhau trong quá trình phức tạp khi cơ cấu lại hệ thống tài chính. ảnh hưởng quan trọng nhất của quá trình 
này tới việc tăng trưởng vì người nghèo là những vấn đề về phân bổ ngân sách, quan trọng hơn nhiều các 
chính sách nhằm tăng khả năng tiếp cận tín dụng của người nghèo. Nhìn chung, Việt Nam có những thể chế 
có thể giúp mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, song cần có một số thay đổi trong việc áp dụng các biện 
pháp thực tế để nâng cao hiệu quả.  

9. Tuy nhiên, nếu việc tái cơ cấu khiến nhu cầu tái vốn hoá của các ngân hàng tăng cao, thì những khó khăn về 
ngân sách sẽ trở nên nguy hiểm. Chính phủ sẽ phải rất thận trọng khi xem xét kinh nghiệm của Inđônêsia, 
nơi có chi phí thường xuyên cho việc tái vốn hoá của các ngân hàng đã làm giảm chi tiêu cho phát triển và 
cho các chương trình hỗ trợ người nghèo, cũng như sẽ xoá bỏ hết tất cả các cơ hội trong tương lai gần cho 
các chương trình ngân sách vì người nghèo. Đặc biệt, mức độ và tốc độ tái vốn hoá được khuyên trong các tài 
liệu của các tổ chức đa phương là rất tham vọng nếu xét từ góc độ áp lực lên tài chính công. 

10. Cuối cùng chính phủ cần xem xét cẩn thận về mức tự quản mà chính phủ có thể trao cho Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam.  Việc thiết lập Ngân hàng Trung ương độc lập với các cơ quan hành pháp sẽ làm giảm đáng 
kể sức mạnh các công cụ chính sách của nhà nước nhằm tạo ra ổn định ngắn hạn và chiến lược phát triển 
dài hạn.  

 

Bảng V.1: Tốc độ Tiết kiệm và Đầu tư, 1989-2001 
 

  Phần trăm của GDP 

  

  

  

Tổng tạo vốn cố 
định  

Tổng stạo vốn trong 
nước  

Tổng tiết kiệm 
trong nước  

Tốc độ tăng trưởng 
GDP  

1989 10,1 11,6 3,5 4,7 

1990 13,1 14,4 2,9 5,1 

1991 13,7 15,0 10,1 5,8 

1992 17,2 17,6 13,8 8,7 

1993 21,8 24,3 16,8 8,1 

1994 24,2 24,3 17,1 8,8 

1995 24,7 26,4 18,2 9,5 

1996 24,8 26,5 17,2 9,3 

1997 25,8 27,4 20,1 8,2 

1998 26,2 28,7 21,5 5,8 

1999 25,7 27,6 24,6 4,8 

2000 27,6 29,6 27,1 6,8 

2001 28,9 30,9 28,8 6,8 

2002       7,0 

     

Nguồn: ADB (2002) Các chỉ số cơ bản của châu á và Thái bình dương;  

            Thống kê tài chính quốc tế (2002) và nhiều vấn đề khác nhau 
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Bảng V.2: Các chỉ số tiền tệ và tín dụng của Việt Nam, 1986-2002 

 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Phần trăm GDP        

Tiền đang luân chuyển   9,2 7,1 6,6 8,4 8,9 8,4 9,6 10,1

Tiền gửi Nội tệ 9,0 8,3 8,5 10,6 9,4 7,2 7,6 7,6

Tiền gửi Ngoại tệ 0,5 1,0 1,6 7,5 8,8 10,9 7,4 5,3

Cung tiền (M2)   18,7 16,4 16,7 26,4 27,1 26,5 24,6 23,8

Tài sản Nước ngoài (Ròng)   -3,8 7,3 1,8 3,6 6,3 11,1 9,6 4,4

Tín dụng trong nước (kể cả của CP) 25,5 18,5 17,1 23,9 23,7 18,4 15,5 19,3

Nợ của khu vực nhà nước (ròng)   3,2 2,8 4,3 9,3 9,6 5,2 1,7 2,8
Nợ tín dụng trong nước trong của khu vực 
không thuộc nhà nước  22,4 15,7 12,7 14,7 14,1 13,2 13,8 16,5

Nợ của khu vực tư nhân l/ 0,7 2,6 1,7 1,8 1,5 1,3 2,5 5,5

Nợ của các công ty nhà nước  21,7 13,1 11,1 12,8 12,7 11,9 11,3 11,1

Các khoản khác  -3,0 -9,4 -2,3 -1,1 -2,9 -3,0 -0,5 -0,8

Tốc độ tăng trưởng hàng năm          

Tiền đang luân chuyển    272,7 399,5 129,7 58,8 71,9 64,8 34,4

Tiền gửi Nội tệ  338,9 449,8 128,1 32,7 40,2 51,1 27,7

Tiền gửi Ngoại tệ  866,7 734,5 765,7 75,7 127,0 -1,7 -9,8

Cung tiền (M2)    320,5 445,4 188,8 53,1 78,7 33,7 22,8

Tài sản Nước ngoài (Tịnh)    -1013,0 35,2 253,5 161,6 223,8 24,6 -41,2

Tín dụng trong nước (kể cả của CP)  247,7 394,9 155,1 48,3 41,7 21,3 58,3

Nợ của khu vực nhà nước (tịnh)    321,1 736,3 288,6 55,1 -1,9 -51,6 104,0
Nợ tín dụng trong nước của khu vực không 
thuộc nhà nước   237,3 334,5 109,6 44,0 71,3 49,8 52,6

Nợ của khu vực tư nhân l/  1800,0 235,5 100,4 21,3 65,5 170,0 177,9

Nợ của các doang nghiệp nhà nước    189,2 354,5 111,0 47,2 72,0 36,3 24,7

   Các khoản khác   1405,6 28,4 -13,2 306,6 88,4 -75,3 84,8

FCD / M2   (%) 2,7 6,2 9,4 28,2 32,4 41,2 30,3 22,2

FCD / (Tiền gửi trong nước,+FCD)  (%) 5,3 10,9 15,7 41,3 48,3 60,2 49,6 41,0

Tỷ phần trong tổng tín dụng trong nước (không kể tín dụng cho chính phủ) 

Nợ của khu vực tư nhân  3,0 16,8 13,0 12,4 10,5 10,1 18,2 33,2

Nợ của các công ty nhà nước  97,0 83,2 87,0 87,6 89,5 89,9 81,8 66,8
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Bảng V.2: Các chỉ số tiền tệ và tín dụng của Việt Nam, 1986-2002  
(tiếp theo) 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Phần trăm GDP   

Tiền đang luân chuyển   10,4 8,4 8,3 8,0 7,5 10,4 11,8 13,7

Tiền gửi Nội tệ 8,3 9,8 10,6 12,0 14,2 16,0 22,7 25,8

Tiền gửi Ngoại tệ 5,3 4,8 4,8 6,0 6,7 9,3 15,9 18,3

Cung tiền (M2)   24,1 23,0 23,8 26,0 28,4 35,7 50,5 57,7

Tài sản Nước ngoài (Ròng)   3,9 4,7 5,2 6,7 8,6 8,9 21,7 24,3

Tín dụng trong nước (kể cả của CP) 21,3 20,6 20,3 21,3 22,4 28,9 35,1 39,5

Nợ của khu vực nhà nước (ròng)   2,5 2,0 1,6 1,4 2,3 0,7 -0,1 0,4
Nợ tín dụng trong nước trong của khu vực 
không thuộc nhà nước  18,7 18,5 18,7 19,9 20,1 28,2 35,3 39,0

Nợ của khu vực tư nhân l/ 7,2 8,0 8,9 9,9 9,6 14,6 19,4 22,6

Nợ của các công ty nhà nước  11,5 10,5 9,9 10,0 10,6 13,6 15,8 16,5

Các khoản khác  -1,1 -2,3 -1,8 -2,0 -2,7 -2,1 -6,4 -6,0

Tốc độ tăng trưởng hàng năm          

Tiền đang luân chuyển   31,0 2,9 18,1 10,9 7,4 54,1 25,7 27,0

Tiền gửi Nội tệ 39,3 51,4 28,5 30,8 36,0 24,4 56,9 24,4

Tiền gửi Ngoại tệ 28,7 16,1 19,0 42,0 28,8 54,5 89,2 26,0

Cung tiền (M2)   29,0 22,6 22,7 26,1 25,6 39,3 56,2 25,5

Tài sản Nước ngoài (Tịnh)   11,4 56,4 31,3 47,4 48,6 13,7 169,6 22,9

Tín dụng trong nước (kể cả của CP) 40,0 24,0 17,6 20,8 21,3 42,8 34,2 23,2

Nợ của khu vực nhà nước (tịnh)   16,6 2,9 -5,5 -0,7 90,4 -65,0 -116,5 -534,3
Nợ tín dụng trong nước của khu vực không 
thuộc nhà nước  43,9 26,9 20,1 22,6 16,4 55,2 38,1 21,4

Nợ của khu vực tư nhân l/ 68,0 41,4 31,7 28,6 11,5 69,2 46,8 27,5

Nợ của các doang nghiệp nhà nước   31,9 17,7 11,3 17,2 21,2 42,5 28,7 14,0

   Các khoản khác  78,7 175,6 -5,8 27,6 57,2 -13,1 228,9 3,5

FCD / M2   (%) 22,2 21,0 20,3 22,9 23,5 26,1 31,6 31,7

FCD / (Tiền gửi trong nước+FCD)  (%) 39,1 33,0 31,3 33,1 31,9 36,8 41,2 41,5

Tỷ phần trong tổng tín dụng trong nước (không kể tín dụng cho chính phủ) 

Nợ của khu vực tư nhân  38,7 43,2 47,3 49,6 47,6 51,8 55,1 57,9

Nợ của các công ty nhà nước  61,3 56,8 52,7 50,4 52,4 48,2 44,9 42,1
Ghi chú: 

*Ước tính cho 9 tháng đầu năm. 

Các nguồn: 

ADB (2002);  Các thống kê tài chính quốc tế (2002), và nhiều vấn đề;  Ngân hàng Thế giới (2002). 
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Bảng V.3: Số dư các tài khoản thanh toán, 1986-2001 

 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Triệu USD   

Xuất khẩu hàng hoá, nhập khẩu fob  785 861 733 1320 1731 2042 2475 2985

hàng hoá, cán cân thương mại fob -2155 -2191 -1412 -1670 -1772 -2105 -2535 -3532

    -1370 -1330 -679 -350 -41 -63 -60 -547

Các hàng hoá, dịch vụ & thu nhập khác ... ... -68 -237 -356 -160 -71 -484

   Nợ  ... ... ... ... ... ... ... ... 

   Có  ... ... ... ... ... ... ... ... 

Chuyển khoản chưa quyết toán  -53 -30 ... ... 138 90 123 264

   Tư nhân  ... ... ... ... - 35 59 70

   Công cộng ... ... ... ... 138 55 64 194

Số dư hiện nay  -1423 -1360 -747 -587 -259 -133 -8 -767

Tài khoản vốn  ... ... 401 299 121 -59 271 -180

Đầu tư trực tiếp  ... ... 100 120 220 260 300

Đầu tư theo danh mục  ... ... ... ... ... ... ... ... 

Các đầu tư khác (Ròng)  401 199 1 -279 11 -480

Vốn dài hạn khác  ... ... 360 412 -47 -191 52 -597

Vốn ngắn hạn khác  ... ... 41 -213 48 -88 -41 117

Sai số và bỏ sót ròng  ... ... 26 66 -4 142 -197 -109

   Số dư tổng cộng ... ... -320 -222 -142 -50 66 -1056

    

Phần trăm GDP        

Xuất khẩu hàng hoá  3,0 2,3 2,9 21,0 26,7 26,7 25,1 22,6

Nhập khẩu fob  hàng hoá -8,2 -6,0 -5,6 -26,5 -27,4 -27,5 -25,7 -26,8

Cán cân thương mại  -5,2 -3,6 -2,7 -5,6 -0,6 -0,8 -0,6 -4,1

Các hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác    -0,3 -3,8 -5,5 -2,1 -0,7 -3,7

   Nợ          

   Có          

Chuyển khoản chưa quyết toán  -0,2 -0,1   2,1 1,2 1,2 2,0

   Tư nhân       0,5 0,6 0,5

   Nhà nước      2,1 0,7 0,6 1,5

Số dư hiện nay  -5,4 -3,7 -2,9 -9,3 -4,0 -1,7 -0,1 -5,8

Tài khoản vốn    1,6 4,8 1,9 -0,8 2,7 -1,4

đầu tư trực tiếp     0,0 1,6 1,9 2,9 2,6 2,3

Các đầu tư khác (Ròng) 0,0 0,0 1,6 3,2 0,0 -3,7 0,1 -3,6

                 Vốn dài hạn khác     1,4 6,5 -0,7 -2,5 0,5 -4,5

 Vốn ngắn hạn khác     0,2 -3,4 0,7 -1,2 -0,4 0,9

Sai số và bỏ sót ròng     0,1 1,0 -0,1 1,9 -2,0 -0,8

   Số dư tổng cộng     -1,3 -3,5 -2,2 -0,7 0,7 -8,0

Dự trữ quốc tế (Triệu USD) 15,0 15,0 15,0 ... 24,0 27,0 465,0 404,0

Số tháng nhập khẩu hàng hoá 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 2,2 1,4
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Bảng V.3: Số dư tài khoản thanh toán , 1986-2001 (tiếp theo) 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Triệu USD  

Xuất khẩu hàng hoá, fob   4054 5198 7255 9185 9361 11540 14448 15027

Nhập khẩu hàng hoá, fob   -5244 -7543 -10030 -10432 -10350 -10568 -14073 -14546

   Cán cân thương mại   -1190 -2345 -2775 -1247 -989 972 375 481

Các hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác -278 -150 -445 -1166 -1207 -976 -1001 -1049

   Nợ  ... ... 2383 2666 2743 2635 3033 3128

   Có  ... ... -2828 -3832 -3950 -3611 -4034 -4177

Chuyển khoản chưa quyết toán  302 627 1200 885 1122 1181 1732 1250

   Tư nhân  170 474 ... ... ... ... ... ... 

   Nhà nước  132 153 ... ... ... ... ... ... 

Số dư hiện nay   -1166 -1868 -2020 -1528 -1074 1177 1106 682

Tài khoản vốn   897 1807 2909 2125 1646 1058 -316 371

Đầu tư trực tiếp   1048 1780 2395 2220 1671 1412 1298 1300

Đầu tư theo danh mục   ... ... ... ... ... ... ... ... 

Các đầu tư khác (Ròng) -151 27 514 -95 -25 -354 -1614 -929

Vốn dài hạn khác   -275 -284 ... ... ... ... ... ... 

Vốn ngắn hạn khác   124 311 ... ... ... ... ... ... 

Sai số và bỏ sót ròng   -140 -115 -611 -269 -535 -925 -680 -847

Số dư tổng cộng   -409 -176 278 328 37 1310 110 206

    

Phần trăm của GDP        

Xuất khẩu hàng hoá, fob   24,9 25,1 29,4 34,2 34,4 40,2 46,3 45,7

Nhập khẩu hàng hoá, fob   -32,2 -36,4 -40,7 -38,9 -38,0 -36,8 -45,1 -44,2

Cán cân thương mại  r/   -7,3 -11,3 -11,3 -4,6 -3,6 3,4 1,2 1,5

Các hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác -1,7 -0,7 -1,8 -4,3 -4,4 -3,4 -3,2 -3,2

   Nợ    9,7 9,9 10,1 9,2 9,7 9,5

   Có    -11,5 -14,3 -14,5 -12,6 -12,9 -12,7

Chuyển khoản chưa quyết toán   1,9 3,0 4,9 3,3 4,1 4,1 5,6 3,8

   Tư nhân  1,0 2,3       

   Nhà nước  0,8 0,7       

Số dư hiện nay   -7,2 -9,0 -8,2 -5,7 -3,9 4,1 3,5 2,1

Tài khoản vốn   5,5 8,7 11,8 7,9 6,0 3,7 -1,0 1,1

Đầu tư trực tiếp   6,4 8,6 9,7 8,3 6,1 4,9 4,2 4,0

Các đầu tư khác (Ròng) -0,9 0,1 2,1 -0,4 -0,1 -1,2 -5,2 -2,8

Vốn dài hạn khác   -1,7 -1,4       

Vốn ngắn hạn khác   0,8 1,5       

Sai số và bỏ sót ròng   -0,9 -0,6 -2,5 -1,0 -2,0 -3,2 -2,2 -2,6

Số dư tổng cộng   -2,5 -0,8 1,1 1,2 0,1 4,6 0,4 0,6

Dự trữ quốc tế (Triệu USD) 876 1324 1736 1986 2002 3326 3417 3675

Số tháng nhập khẩu hàng hoá 2,0 2,1 2,1 2,3 2,3 3,8 2,9 3,0

 
Các nguồn: 

ADB (2002);  Các thống kê tài chính quốc tế, và các vấn đề khác, 
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Bảng V.4: Nợ nước ngoài của Việt Nam, 1986-2001 

 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Triệu USD  cuối năm   

Tổng số nợ 11413 14465 15841 20705 23270 23395 24332 24168

   Dài hạn  11043 14013 15296 19185 21378 21361 21649 21599

      Công cộng  ... ... ... 19185 21378 21361 21649 21599

      Tư nhân  ... ... ...   

   Ngắn hạn  370 452 545 1412 1780 1932 2585 2469

   Tín dụng của IMF  ... ... ... 108 112 102 98 100

Dịch vụ nợ    

Trả, dài hạn  73 55 17 142 99 104 175 209

   Lãi suất dài hạn  176 303 31 58 46 33 36 51

   Lãi suất ngắn hạn  10 13 21 26 23 15 19 26

Tổng cộng  259 371 69 226 168 152 230 286

  
Phần trăm nợ trên GDP       

Tổng số nợ 43,3 39,5 62,3 329,0 359,6 306,1 246,6 183,4

   Dài hạn   41,9 38,2 60,2 304,8 330,3 279,5 219,4 163,9

      Công cộng     304,8 330,3 279,5 219,4 163,9

      Tư nhân     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   Ngắn hạn   1,4 1,2 2,1 22,4 27,5 25,3 26,2 18,7

Tín dụng của IMF      1,7 1,7 1,3 1,0 0,8

Nợ trên Xuất khẩu hàng hoá         

Tổng số nợ 1453,9 1680,0 2161,1 1568,6 1344,3 1145,7 983,1 809,6

   Dài hạn   1406,8 1627,5 2086,8 1453,4 1235,0 1046,1 874,7 723,6

      Công cộng  1453,4 1235,0 1046,1 874,7 723,6

      Tư nhân  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   Ngắn hạn   47,1 52,5 74,4 107,0 102,8 94,6 104,4 82,7

   Sử dụng tín dụng của IMF      8,2 6,5 5,0 4,0 3,4

Dịch vụ Nợ trên Xuất khẩu hàng hoá         

Trả nợ dài hạn 9,3 6,4 2,3 10,8 5,7 5,1 7,1 7,0

   Lãi suất dài hạn  22,4 35,2 4,2 4,4 2,7 1,6 1,5 1,7

   Lãi suất ngắn hạn  1,3 1,5 2,9 2,0 1,3 0,7 0,8 0,9

Tổng cộng  33,0 43,1 9,4 17,1 9,7 7,4 9,3 9,6

Điều kiện, vay mới   

   Lãi suất (%)   ... ... ... 5,0 5,7 3,0 1,7 2,0

   Kỳ hạn (Năm)   ... ... ... 10,0 9,6 12,4 24,4 30,4

   Thời kỳ ân hạn (Năm) ... ... ... 4,0 4,2 5,6 8,2 8,2

   Yếu tố không hoàn lại (%)   ... ... ... 23,3 19,9 39,6 61,7 61,7

Vốn vay trung và dài hạn (%)         

   Ưu đãi         

   Không ưu đãi         
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Bảng V.4: Nợ nước ngoài của Việt Nam, 1986-2001 (tiếp theo) 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Triệu USD  cuối năm   

Tổng số nợ 24800 25427 26257 21780 22502 23260 12787 ... 

   Dài hạn   21855 21777 21964 18986 19918 20529 11546 ... 

      Công cộng  21855 21777 21964 18986 19918 20529 11546 ... 

      Tư nhân    ... 

   Ngắn hạn   2663 3272 3754 2342 2193 2376 925 ... 

   Tín dụng của IMF   282 377 539 452 391 355 316 ... 

Dịch vụ Nợ     

Trả nợ dài hạn 210 225 200 535 587 1021 932 804

   Lãi suất dài hạn  57 82 98 268 387 326 296 375

   Lãi suất ngắn hạn  32 46 86 47 36 33 51 ... 

Tổng cộng  299 353 384 850 1010 1380 1279

  
Phần trăm Nợ trên GDP         

Tổng số nợ 152,3 122,6 106,5 81,1 82,7 81,1 41,0 ... 

   Dài hạn   134,2 105,0 89,1 70,7 73,2 71,6 37,0 ... 

      Công cộng  134,2 105,0 89,1 70,7 73,2 71,6 37,0 ... 

      Tư nhân  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ... 

   Ngắn hạn   16,4 15,8 15,2 8,7 8,1 8,3 3,0 ... 

Tín dụng của IMF   1,7 1,8 2,2 1,7 1,4 1,2 1,0 ... 

Nợ trên Xuất khẩu hàng hoá         

Tổng số nợ 611,7 489,2 361,9 237,1 240,4 201,6 88,5  

   Dài hạn   539,1 418,9 302,7 206,7 212,8 177,9 79,9  

      Công cộng  539,1 418,9 302,7 206,7 212,8 177,9 79,9  

      Tư nhân  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

   Ngắn hạn   65,7 62,9 51,7 25,5 23,4 20,6 6,4  

   Sử dụng tín dụng của IMF   7,0 7,3 7,4 4,9 4,2 3,1 2,2  

Dịch vụ Nợ trên Xuất khẩu hàng hoá         

Trả nợ dài hạn 5,2 4,3 2,8 5,8 6,3 8,8 6,5 5,4

   Lãi suất dài hạn  1,4 1,6 1,4 2,9 4,1 2,8 2,0 2,5

   Lãi suất ngắn hạn  0,8 0,9 1,2 0,5 0,4 0,3 0,4  

Tổng cộng  7,4 6,8 5,3 9,3 10,8 12,0 8,9  

Điều kiện, vay mới   

   Lãi suất (%)   2,7 3,3 2,5 3,2 2,4 2,4 1,4 ... 

   Kỳ hạn (Năm)   26,3 26,3 29,6 27,1 29,1 32,4 35,2 ... 

   Thời kỳ ân hạn (Năm) 7,8 7,9 8,6 7,6 8,2 8,4 8,8 ... 

   Yếu tố không hoàn lại (%)   56,9 51,9 59,3 52,6 59,5 60,3 71,9 ... 

Vốn vay trung và dài hạn (%)         

   Ưu đãi 99 93 87 74 59 64 71  

   Không ưu đãi 1 7 13 26 41 36 29  
  
Ghi chú 
Nợ công cộng bao gồm các khoản được nhà nước bảo lãnh; LT – dài hạn; ST – ngắn hạn  
Các nguồn: 
Các thống kê tài chính quốc tế (2002) và các vấn đề khác;  Thành phần các con số nợ Dài-Trung-Ngắn hạn, tác giả Tranh và nhiều người khác 
(2002) 
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Bảng V.5:  Lạm phát, Lãi suất và Tỷ lệ hoàn vốn bằng tiền Đồng, 1992-2002 

 
Đơn vị phần trăm 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

            

Tỷ lệ tiền gửi bằng tiền Đồng 34,1 20,4 16,8 16,8 9,6 9,6 9,6 5,3 4,5 6,0 6,3

Thay đổi trong tỷ giá  -8,1 2,6 1,9 -0,3 1,2 10,3 13,0 1,0 3,5 3,9 1,9

Hoàn vốn bằng tiền Đồng (1) 42,2 17,8 14,9 17,1 8,4 -0,7 -3,4 4,3 1,0 2,0 4,4

Lãi suất bằng tiền USD 4,1 3,2 3,5 4,5 4,8 5,0 5,0 4,7 4,4 3,0 2,0

Chênh lệch, tỷ lệ tiết kiệm (2) 38,2 14,6 11,4 12,6 3,6 -5,7 -8,4 -0,4 -3,4 -1,0 2,4

Tỷ lệ cho vay bằng tiền Đồng  20,1 14,4 14,4 12,7 10,6 9,4 8,7

   
Chênh lệch, tỷ lệ cho vay và tiền gửi (3)  10,5 4,8 4,8 7,5 6,1 3,5 2,3

Lạm phát giá cố định    10,2 5,7 3,2 7,2 4,1 -1,7 -0,4 4,0

Tỷ lệ tăng trưởng GDP    9,5 9,3 8,2 5,8 4,8 6,8 6,8 7,0
 

Ghi chú 

1. Tỷ lệ tiền gửi bằng tiền Đồng trừ đi thay đổi trong tỷ giá 

2. Hoàn vốn bằng tiền Đồng trừ đi tỷ lệ lãi suất bằng tiền USD, 

3. Tỷ lệ cho vay bằng tiền Đồng trừ đi tỷ lệ tiền gửi bằng tiền Đồng, 

Các nguồn:  Tỷ lệ tiền gửi bằng tiền Đồng 1992-2001 trích dẫn từ Tranh và nhiều tác giả khác, (2002); các tác giả khác, Các thống kê tài chính 

quốc tế (2/2003) and ADB (2002), 
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Bảng V.6: Thống kê của quỹ Hỗ trợ Phát triển (DAF), 2000-2003 

 
Nghìn tỷ Đồng  2000 2001 2002* 2003** 

Tín dụng cuối năm   28,3 39,7 55,0  

     Từ các nguồn lực trong nước  9,2 15,5 24,4  

     Từ nguồn ODA và đang cho vay  19,1 24,3 30,6  

Giải ngân hàng năm  13,7 14,0 17,6 23,0 

     Từ các nguồn lực trong nước  4,6 7,9 12,0 16,0 

     Từ nguồn ODA và đang cho vay  9,1 6,1 5,6 7,0 

Tỷ lệ tăng trưởng (%)      

Tín dụng cuối năm    40,3 38,5  

     Từ các nguồn lực trong nước   68,5 57,4  

     Từ nguồn ODA và đang cho vay   27,2 25,9  

Tỷ lệ tăng trưởng (%)      

Giải ngân vốn vay hàng năm   2,2 25,6 30,8 

     Từ các nguồn lực trong nước   71,7 51,9 33,3 

     Từ nguồn ODA và đang cho vay   -33,0 -8,5 25,4 

% của tổng tín dụng        

Giải ngân vốn vay hàng năm  18,2 21,0 24,0  

     Từ các nguồn lực trong nước  5,9 8,2 10,7  

     Từ nguồn ODA và đang cho vay  12,3 12,9 13,4  

% của GDP      

Giải ngân vốn vay hàng năm  3,1 2,9 3,3  

     Từ các nguồn lực trong nước  1,0 1,6 2,2  

     Từ nguồn ODA và đang cho vay  2,1 1,3 1,0  
Ghi chú 

*Ước tính; **Kế hoạch  

Các nguồn:  Ngân hàng Thế giới (2003), Thời báo Kinh tế Việt Nam, 24/2/2003 
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Bảng V.7: Số các ngân hàng và Tỷ lệ Tiền gửi trên Vốn vay,  
Theo phân loại 1994, 1996 & 2001 
 
Số các ngân hàng 1994 1996 2001 

Thương mại quốc doanh   4 4 6 

Cổ phần  46 52 45 

Liên doanh  3 4 4 

Nước ngoài   9 23 26 

Công ty tài chính  2 2 2 

Công ty bảo hiểm  2 3 18 

   
Quỹ tín dụng và các hợp tác xã  219 907 n.a. 

     

Tỷ lệ của các ngân hàng trên:    

Tổng số tiền gửi     

Các ngân hàng thương mại quốc doanh  88 76 74 

Cổ phần 8 10 9 

Liên doanh  2 3 5 

Nước ngoài   2 11 12 

Tổng số vốn vay    

Các ngân hàng thương mại quốc doanh  85 74 60 

Cổ phần 11 14 12 

Liên doanh  2 5 10 

Nước ngoài   2 7 18 
Nguồn: Tranh và nhiều tác giả khác (2002), 

 

Bảng V.8: Một số chỉ số giao dịch chọn lọc của các ngân hàng thương mại quốc doanh, 2001 
Phần trăm trên tổng số:   

Số dư tín 
dụng ngân 

hàng  

Số dư tín 
dụng của các 

ngân hàng 
thương mại 

Tín dụng mới

Tín dụng mới 
của các ngân 
hàng thương 

mại 

Vốn vay quá 
hạn  

Bốn ngân hàng thương mại quốc doanh lớn 
nhất 

71,9 91,4 81,6 118,2 74,7 

Thương mại Việt Nam 8,2 14,4 1,3 9,5 12,8

Thương mại và Công nghiệp 20,0 26,8 29,5 45,8 40,1

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 24,5 12,0 30,5 11,7 12,9

Đầu tư và Phát triển 19,3 38,2 20,2 51,2 8,9

Các ngân hàng khác  28,1 8,6 18,4 -18,2 25,3 
Nguồn:  IMF (2002) 
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Chương 6:   

Chính sách thương mại và đói nghèo  

 
6.1.  Khuôn khổ phân tích  
 
Mục đích của chương này là xem xét các ảnh hưởng của việc thay đổi trong chính sách thương mại của Việt Nam 
tới giảm nghèo. Mỗi một khía cạnh chính sách sẽ được phân tích với cùng các tiêu chí đã được áp dụng trong các 
chương khác: Liệu mỗi một thay đổi trong chính sách có tác động làm cho tăng trưởng trở nên vì người nghèo hơn 
hay không. Việc phân tích này ngay lập tức gặp phải một vấn đề thực tiễn nan giải. Hiện có rất ít bằng chứng về 
mối quan hệ giữa tự do hoá thương mại và tình trạng đói nghèo ở Việt Nam. Do không có bằng chứng, nên một số 
người đã đưa ra các khuyến nghị dựa trên cơ sở các lý lẽ lý thuyết trừu tượng và cái được gọi là nhân tố mẫu, mặc 
dù ít khi các nhân tố này có cơ sở thực tế rút ra từ bối cảnh của Việt Nam.  
 
Trong tất các lĩnh vực chuyên môn của kinh tế học, có thể nói không có một lĩnh vực nào lại mang nhiều tính tư 
tưởng như lý thuyết về thương mại. Lý thuyết ấy rút ra các giả thiết phúc lợi chung từ các giả thiết của các trường 
hợp cụ thể. Do vậy, điều cần thiết là ngay từ đầu phải xem xét, dưới ống kính thực tiễn và không mang tính tư 
tưởng, các ý kiến chung không dựa trên yếu tố thực tiễn về quá trình tự do hoá thương mại ở Việt Nam. Một trong 
số các ý kiến hay được sử dụng nhất là dù ở bất cứ hình thức nào, bảo hộ thương mại phục vụ cho ‘các lợi ích đặc 
biệt’, trong khi đó tự do hoá thương mại lại phục vụ ‘các lợi ích chung’. ý kiến này được đưa ra giống như kiểu suy 
diễn lòng vòng được rút ra từ một nét đặc trưng hời hợt của bảo hộ và xoá bỏ sự bảo hộ: kiểu như bảo hộ chỉ áp 
dụng đối với một số ít (mang lại lợi ích cho những người làm việc trong các ngành đó hoặc sở hữu các ngành công 
nghiệp đó); xoá bỏ bảo hộ mang lại lợi ích cho nhiều người (là tất cả những ai mua các sản phẩm của ngành công 
nghiệp được bảo hộ); do vậy, bảo hộ phục vụ các mục đích đặc biệt và việc xoá bỏ bảo hộ phục vụ các mục đích 
chung.  
 
Thậm chí ở cấp độ bao trùm, ý kiến thảo luận này là sai về mặt lô-gíc. Thứ nhất, nó xem việc tiêu dùng như một 
chức năng trước tiên của các hộ gia đình. Điều đó là phiến diện. Để có thể tiêu dùng, các hộ gia đình cần phải tự 
mình tham gia vào sản xuất, hoặc ở dạng người sản xuất trực tiếp, hoặc là người sở hữu các phương tiện mà nhờ 
đó sản xuất  được tiến hành. Vì thế, thay đổi giá và cạnh tranh ảnh hưởng đến đời sống của họ cũng như việc tiêu 
dùng của họ. Nừu nhìn từ góc độ này, ý kiến thảo luận cho rằng ‘việc tự do hoá đem lại lợi ích cho các hộ gia đình’ 
có thể coi là nguỵ biện kết cấu. Hãy xem một trường hợp đơn giản mà trong đó sự bảo hộ được giới hạn ở các biểu 
thuế quan và một mức thuế như nhau áp dụng cho tất cả các sản phẩm (trường hợp mức thuế khác nhau sẽ được 
xem xét ở phần dưới đây). Nếu như thuế được bãi bỏ đối với một loại sản phẩm, một số công nhân và chủ sở hữu 
có thể bị giảm thu nhập, và một số lớn hơn các công nhân và chủ sở hữu có thể được lợi. Tuy vậy, nếu thuế được 
bãi bỏ đối với tất cả các sản phẩm, thì “được” và “mất” sẽ triệt tiêu lẫn nhau, trừ các hiệu quả phân bổ.  
 
Thứ hai, thậm chí đối với việc cắt giảm sự bảo hộ đối với một số ít các sản phẩm, ý kiến nói trên vẫn là không 
hoàn chỉnh, do nó giả định rằng việc cạnh tranh sẽ làm hạ thấp giá một khoản bằng mức (giảm) thuế, xong không 
dẫn đến thất nghiệp trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm đó. Cả hai giả thiết này gặp phải các vấn đề mang tính thực 
nghiệm trong mỗi trường hợp cụ thể. Giả thiết rằng việc giảm thuế sẽ dẫn đến kết quả làm giảm giá là đặc biêt ‘có 
vấn đề”, do nó phụ thuộc vào mức độ cạnh tranh trong nước về cấp độ bán sỉ và bán lẻ. Nếu như việc giảm thuế 
kết hợp với việc nhà nước điều tiết ít hơn về nhập khẩu, thì một số ít các công ty nhập khẩu có thể thống trị việc 
phân phối. ‘Tính đa dạng’ sản phẩm có thể sẽ tăng lên, nhưng giá có thể không giảm. Về phía lao động, giảm mức 
độ bảo hộ có thể không dẫn đến gia tăng hiệu quả của các công ty trong nước, nhưng đẩy các công ty đó ra khỏi 
thị trường. Nếu như cả hai tác động đều phát triển theo hướng tiêu cực, thì kết quả có thể là có ít hơn cơ hội làm 
việc trong nước đối với các hộ gia đình trong khi giá có thể không đổi hoặc cũng có thể là cao hơn.  
 
Bổ sung cho câu chuyện về ‘các hộ gia đình hưởng lợi từ chính sách cắt giảm thuế quan’ là ý kiến tranh luận ‘mở 
cửa thúc đẩy tăng trưởng’, với khái niệm ‘mở cửa’ được định nghĩa theo mức độ tự do hoá thương mại nào đó. 
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(Dollar 1992).79 ý kiến tranh luận này đã đưa ra một giả thuyết mang tính chất thực nghiệm, nhưng không được sự 
ủng hộ nào về lý thuyết dựa vào các giả thiết về hành vi vĩ mô hoặc vi mô. Nếu như giả thuyết này được chứng 
minh bằng các bằng chứng thực nghiệm, thì việc không đựơc các phân tích lý thuyết hậu thuẫn sẽ khiến người ta 
nghi ngờ về tính nhân quả của nó và làm cho mối quan hệ trở nên không rõ ràng, gây khó khăn cho các mục đích 
phục vụ chính sách. Tuy vậy, Pritchett đã chỉ ra rằng công trình thực nghiệm là sai sót một cách trầm trọng 
(Pritchett 1996). Trong một bài báo được trình bày chưa đầy đủ, ông đã chỉ ra rằng có một vài thước đo thường 
được sử dụng để đo mức độ mở cửa, xong chúng lại không có quan hệ với nhau. Phát hiện này đẫn đến một kết 
luận rằng các tính toán khác nhau về ‘mức độ mở cửa’ đo các khía cạnh khác nhau của chế độ thương mại, trong 
đó một số có liên hệ tích cực với tăng trưởng, số còn lại thì lại chẳng có quan hệ tới tăng trưởng. Nếu như mở cửa 
hoặc ‘định hướng ra bên ngoài’ được xác định bằng tỷ lệ thuế quan trung bình, thì dường như không có mối liên hệ 
nào giữa tỷ lệ đó với các tốc độ tăng trưởng kinh tế (UNDP, nhiểu tác giả 2003, các trang 28-29). Do vậy, nếu cho 
rằng ‘các nền kinh tế mở cửa tăng trưởng nhanh hơn’, thì điều đó là đúng với một số chế độ thương mại, xong 
không đúng với các chế độ thương mại khác. Nếu như tăng trưởng là mục đích, thì ‘tự do hoá’ nói chung không thể 
là phương tiện, nhưng ‘tự do hoá để thúc đẩy tăng trưởng’ mới chính là phương tiện. Điều này có thể thay đổi đối 
với các quốc gia khác nhau, và, như đã được ghi nhận trong một nghiên cứu của UNDP, ‘mối quan hệ mang tính 
hệ thống duy nhất là các quốc gia tháo gỡ các rào cản thương mại khi họ trở nên giàu có hơn’ (UNDP, nhiều tác 
giả 2003, trang 29).80

 
Một ý kiến tranh luận khác về tự do hoá thương mại thường thấy là ở các quốc gia đang phát triển tự do hoá 
thương mại làm dịch chuyển nguồn lực sang các ngành có sử dụng nhiều lao động hơn; điều này đưa đến kết quả 
là sự gia tăng cầu lao động so với cầu các yếu tố đầu vào khác; sự gia tăng tương đối về cầu lao động dẫn đến gia 
tăng thu nhập từ lao động; và, do người nghèo dựa vào sức lao động của mình để tạo ra thu nhập nhiều hơn so với 
những người không nghèo, cho nên tự do hoá thương mại là mang tính giảm nghèo hơn là bảo hộ thương mại. Có 
một số vấn đề mang tính lôgíc và thực tiễn trong ý kiến tranh luận này. Trước hết, nó có liên quan đến một định lý 
khá nổi tiếng về bình đẳng giá giữa các yếu tố, và định lý đó là nghịch đảo của công thức nổi tiếng của Stolper-
Samuelson cho rằng việc bảo hộ làm nâng cao mức thu nhập thực tế của yếu tố khan hiếm. Hơn bốn mươi năm 
trước đây, Bhagwati đã chỉ ra rằng kết quả phân tích này, về việc tháo rỡ bảo hộ thúc đẩy cường độ lao động trong 
các quốc gia có nhiều lao động, là một trường hợp đặc biệt thậm chí ngay trong phạm vi lý thuyết về thương mại 
của Heckscher-Ohlin81. Để tránh mơ hồ về mặt lý thuyết, kết quả này yêu cầu các giả thiết chắc chắn đối với mỗi 
một loại sản phẩm như: a) hàm sản xuất là gống hệt nhau đối tất cả các quốc gia; b) không có ‘nghịch đảo yếu 
tố’82; c) các ‘gu’ của người tiêu dùng là giống hệt nhau ở tất cả các quốc gia; và d) sự bảo hộ đang được đề cập ở 
đây là ‘đã bị cấm’ (nghĩa là, nó loại trừ tất cả các hoạt động nhập khẩu hàng hoá). Mỗi một trong số các giả thiết 
đó đều không thể xảy ra ở Việt Nam, do: a) hàm sản xuất không có vẻ gì giống các chuẩn mực quốc tế; b) đầu ra 
đã sản sinh ra các đầu vào, mà đó chính là nguồn gốc cho sự nghịc đảo yếu tố; c) các gu của người tiêu dùng là 
khác nhau đáng kể giữa Việt Nam và các đối tác thương mại chính của Việt Nam; và d) không có một công cụ bảo 
hộ nào là bị cấm đối với bất cứ một sản phẩm quan trọng nào. 
 
Một dạng khác của ý kiến tranh luận về bình đẳng giá yếu tố ở Việt Nam liên quan đến việc chỉ trích cái gọi là thay 
thế nhập khẩu. Chính sách thương mại hiện nay có một phần quan trọng về đẩy mạnh sản xuất hàng nội địa thay 
thế các mặt hàng nhập khẩu, được tiến hành đồng thời với khuyến khích xuất khẩu (xem Laing 1992, về thảo luận 

                                                 
79 Dollar sử dụng một cách tính toán riêng cho mức độ cởi mở dựa trên Định luật về Một Mức giá. Cần chú ý rằng trong một công trình khác, 
cùng với Kraay, Dollar đã kết luận ở đây không có mối tương quan giữa việc xác định mức độ cởi mở và tăng trưởng trong các mức thu nhập 
cho người nghèo (Dollar và Kraay 2002). 
80 Cuốn sách này nhận xét về các nghiên cứu để chỉ ra mối quan hệ tích cực giữa tăng trưởng và mức độ mở cửa như sau:  

…Các nghiên cứu này có nhiều sai sót. Việc phân loại các quốc gia là ‘mở cửa’ hoặc ‘đóng cửa’ không dựa trên các chính sách 
thương mại thực sự mà phần lớn chỉ dựa trên các chỉ số liên quan đến chính sách về tỷ giá và địa điểm …Không thể rút ra từ cách 
phân tích thực nghiệm các kết luận chắc chắn về tác động của việc mở cửa đối với tăng trưởng. (UNDP, nhiều tác giả 2003, pp. 30) 

 Đối với các kết luận tương tự, xin tham khảo Rodriguez và Rodrik (2001). 
81 Trong một bài báo của mình, Bhagwati cũng đã cân nhắc một phép lô-gíc nếu như một người sử dụng ‘yếu tố khan hiếm’ theo các định nghĩa 
của Lancaster và Leontief (Bhagwati 1959, trang 740). 
82 ‘Nghịch đảo yếu tố’ có thể được giải thích như sau: giả sử mỗi một sản phẩm có thể được sản xuất theo nhiều kỹ thuật khác nhau, có các tỷ 
số  vốn trên lao động khác nhau; Mỗi kỹ thuật có một đường biên để chỉ ra mức lương tối đa có thể đối với bất cứ một tỷ lệ lợi nhuận nào (và 
ngược lại); Nếu các đường biên của các kỹ thuật khác nhau giao nhau hơn một lần, thì định nghĩa về yếu tố tăng cường là không rõ ràng. Có 
nghĩa là, nếu như các đường biên là giao nhau, thì một kỹ thuật đem đến lợi nhuận ở mức chi phí lương thấp, sẽ trở nên không có lợi nhuận nếu 
mức lương tăng lên, nhưng rồi lại đem đến lợi nhuận ở các mức lương cao hơn nữa. Thực vậy, một kỹ thuật như vậy là cần nhiều cả lao động và 
vốn theo như định nghĩa chuẩn (để hiểu về phép biện luận tương đối đơn giản, xin tham khảo Weeks 1989, Chương 10). Nghịch đảo yếu tố chỉ 
có thể bị loại trừ một cách lôgíc trong trường hợp đối với nền kinh tế có một hàng hoá mà thôi.  
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lý thuyết). Bằng việc chú trọng vào vấn đề thứ nhất, một số người đã đi đến kết luận rằng chế độ thương mại là 
‘thiên lệch’ đối với các nhành sử dụng nhiều lao động, tuy hiếm khi ‘thiên lệch này’ được định nghĩa một cách rõ 
tàng thẳng thắn. ý nghĩa nội tại thông thường nhất mà người ta gán cho sự thiên lệch này được rút ra từ nguyên lý 
tối ưu Pareto là: Sự không hoàn hảo của thị trường đưa ra kết quả là một hệ thống giá khác biệt với hệ thống 
thường gặp ở một nền kinh tế chỉ có một điểm cân bằng chung duy nhất toàn dụng nhân công. Nếu như trạng thái 
cân bằng chung đó không là  duy nhất, thì vẫn có hơn một chuẩn để theo đó hệ thống giá có thể đem ra so sánh. 
Nếu như đó không là toàn dụng nhân công, thì hệ thống giá này là có hạn chế về số lượng, và không thể là một hệ 
thống ‘các tín hiệu của thị trường’ (nghĩa là, người sản xuất và người tiêu thụ không phải là ‘người tiếp nhận mức 
giá’). Thêm vào đó, nếu có một sự trao đổi nào bên ngoài hệ thống giá trong trạng thái cân bằng chung duy nhất, 
thì không thể trình diễn được rằng hệ thống sẽ qui tụ về trạng thái cân bằng chung (Weeks 1989, các Chương 8 và 
11). Hệ quả của các hạn chế này là khái niệm lý thuyết về ‘thiên lệch’ trong cơ chế giá và khái niệm ít liên quan tới 
chính sách.  
 
Việt thước đo lý thuyết ít có ý nghĩa chính sách không có nghĩa là tất cả các hệ thống giá là ngang bằng nhau, do 
có một số hệ thống giá tương đối là rõ ràng không thực tế. Liệu một hệ thống giá cả có liên hệ với một hệ thống cụ 
thể các biện pháp can thiệp bằng chính sách công cộng, kể cả chính sách thương mại, có họat động hay không, 
đòi hỏi một định nghĩa về các kêt quả mà các nhà hoạch định chính sách đang tìm cách đạt được. Các quan chức 
của Việt Nam đã cố gắng tìm kiếm các biện pháp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng trong một nền kinh tế đang được 
công nghiệp hoá. Cũng có thể có các biện pháp can thiệp khác để tạo ra các giá tương đối khác, để mang lại một 
tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ thực tế đầy ấn tượng đã đạt được. Xong, nếu có, các giải pháp khác đó không 
thể được xác định trên cơ sở của lý lẽ trừu tượng.  

 

Bên cạnh các vấn đề về lý thuyết của lý lẽ ‘tự do hoá thương mại thúc đẩy sử dụng thêm lao động’, còn tồn tại các 
vấn đề mang tính thực tiễn nghiêm trọng về thước đo. Nếu như các số liệu về về dự trữ vốn phân chia theo các loại 
sản phẩm và theo ngành là không thể có được, như ở Việt Nam, thì không thể đo được cường độ yếu tố một cách 
trự tiếp (nghĩa là, tỷ số vốn – lao động)83. Do vậy, phải sử dụng các thước đo gần đúng. Thông thường nhất là tỷ lệ 
của giá trị gia tăng trong tổng sản lượng, tỷ lệ lương trong giá trị gia tăng, và mức lương trung bình. Không có thước 
đo nào trong số đó có thể thoả mãn các mục đích phân tích, và lại càng kém thoả mãn hơn đối với các quyết định 
về chính sách. Tỷ lệ giá trị gia tăng trong tổng sản lượng sẽ là một chỉ số đáng tin cậy của yếu tố có cường độ cao 
hơn chỉ trong trường hợp có các giả thiết rất hạn chế, cụ thể là, các sản phẩm biên xác định mức lương và tỷ lệ lợi 
nhuận, và cả hai yếu tố lương và tỷ lệ lợi nhuận là quân bình trong tất cả các ngành84. Sử dụng tỷ lệ lao động trong 
giá trị gia tăng và mức lương trung bình cũng gặp phải khó khăn vì chính các hạn chế này. Do tính chất không 
chắc chắn của các thước đo đã nêu, nên chúng không được sử dụng trong nghiên cứu này.  
 
Có thể kết luận rằng sẽ là rất khó để trả lời bằng thực nghiệm cho câu hỏi liệu giảm mức bảo hộ ở Việt Nam có 
phân bổ lại được nguồn lực cho các ngành có cường độ sử dụng lao động cao nhiều hơn hay không. Bằng chứng 
thực nghiệm có vẻ không thuyết phục, do nó chỉ ra rằng mô hình thương mại các sản phẩm chế tạo giữa các quốc 
gia không mấy phù hợp với tiên đoán của Heckerscher-Ohlin (Yates 1989a và 1989b). Kết quả thực này là phù 
hợp với kết luận của Bhagwati rằng các giả thiết cần thiết để đạt được kết quả lô-gíc rằng thương mại tuân theo 
cường độ yếu tố, là hạn chế; nghĩa là, chỉ là trường hợp đặc biệt.  
 
Một số nhà bình luận, nhất là những người có cam kết về tư tưởng đối với ‘thương mại tự do’, miêu tả chính sách 
thương mại của Việt Nam như một chính sách ‘thay thế nhập khẩu’. Thuật ngữ này thường được sử dụng này để 
chỉ tác động tổng của điều tiết thương mại là thúc đẩy sản xuất phục vụ thị trường nội địa, đi cùng với tác dụng phụ 
là hạn chế khuyến khích xuất khẩu; có nghĩa là, một chính sách thúc đẩy sản xuất các mặt hàng thay thế nhập 
khẩu, và hạn chế sản xuất các mặt hàng phục vụ xuất khẩu. Như sẽ được thảo luận dưới đây về chính sách 
thương mại hiện này cho thấy, điều này là hoàn toàn sai lầm. Một chuẩn mực trong phân tích thương mại là phải 
xem một nền kinh tế với chức năng sản xuất là ba mặt hàng, đó là: các sản phẩm có khả năng xuất khẩu, các sản 
phẩm có khả năng nhập khẩu, và các sản phẩm có không khả năng xuất nhập khẩu (phi thương mại). Cái gọi là 
thay thế nhập khẩu có nghĩa là thực hiện các chính sách để chuyển các nguồn lực từ các ngành sản xuất các mặt 

                                                 
83 Thậm chí nếu có các số liệu về tổng vốn, thì thước đo (tỷ lệ) vốn trên lao động vẫn không thể rõ ràng nếu có trên hai yếu tố. 
84 Thí dụ, xem xét hai sản phẩm có cùng tỷ số vốn trên lao động (do vậy, là có cùng cường độ yếu tố), cùng mức lương, và chỉ sử dụng lao 
động phổ thông, nhưng tỷ lệ lợi nhuận của một sản phẩm đạt dưới mức trung bình và của sản phẩm kia đạt trên mức trung bình. Thước đo có 
thể đưa đến một sai lệch là ngành có tỷ lệ lợi nhuận thấp sử dụng nhiều vốn hơn. 
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hàng có khả năng xuất khẩu và phi thương mại sang các ngành sản xuất các mặt hàng có khả năng nhập khẩu, 
so với mức các nguồn lực được thực hiện trong chính sách quản lý trung tính. Việc khuyến khích xuất khẩu liên 
quan đến các chính sách làm chuyển dịch các nguồn lực từ các ngành sản xuất hàng hoá có thể nhập khẩu và phi 
thương mại sang các ngành sản xuất hàng hoá có khả năng xuất khẩu. Điều được thấy rõ là bằng cách sử dụng 
các công cụ chính sách phù hợp, một chính phủ có thể thúc đẩy cả hai loại hàng hoá có khả năng xuất khẩu và 
nhập khẩu bằng cách dịch chuyển các nguồn lực từ sản xuất hàng hoá phi thương mại sang cả hai ngành sản 
xuất hàng hoá thương mại (Liang 1992). 
 
Việt Nam đã tuân theo chính sách thương mại, mà có thể được gọi là ‘thúc đẩy các mặt hàng thương mại’. Các 
ngành công nghiệp thay thế nhập khẩu đã được mở rộng, như các báo cáo của Ngân hàng Thế giới và IMF đã chỉ 
ra; và xuất khẩu cũng đã tăng lên với một tốc độ cực kì cao. Việc xem xét chính sách thương mại trong phần dưới 
đây giải thích chi tiết hơn các công cụ đã được sử dụng để nhanh chóng thúc đẩy sản xuất các mặt hàng thay thế 
nhập khẩu và khuyến khích xuất khẩu.  
 
 
6.2. Chính sách Thương mại hiện hành  
 
Các cơ chế điều tiết  
Việc quản lý của Nhà nước về thương mại quốc tế phần lớn được thực hiện thông qua hệ thống cấp giấy phép và 
các biện pháp can thiệp khác nhau đối với xuất khẩu. Trong thực tế, các biểu thuế quan chỉ đóng một vai trò nhỏ 
trong việc quản lý thương mại, và điều này giải thích vì sao Việt Nam có thể có một chế độ quản lý thương mại của 
chính phủ và các mức thuế quan tương đối thấp.  Do chế độ quản lý thương mại về cơ bản là không dựa trên các 
biểu thuế, nên việc đánh giá các tác động của nó tới đói nghèo càng gặp nhiều khó khăn hơn.  
 
Cho dù các biểu thuế chỉ đóng một vai trò tương đối nhỏ, có lẽ vẫn cần phảI đánh giá cơ cấu trúc của chúng. Biểu 
thuế trung bình theo trọng số thương mại của năm 2002 là vào khoảng 15%, và các mức thuế thay đổi mạnh giữa 
các loại hàng hoá khác nhau. Theo lịch sử, các quốc gia đang phát triển, và phát triển, đã bảo hộ ngành công 
nghiệp của mình nhiều hơn là nông nghiệp, và Việt Nam cũng không là một ngoại lệ. Tỷ số hiệu quả bảo hộ đối 
với lĩnh vực nông nghiệp là khoảng 13%, và đối với công nghiệp chế tạo là khoảng 80%. Sự khác biệt lớn này là 
rất đặc trưng cho một chiến lược phát triển đang tìm cách thúc đẩy công nghiệp hoá.  
 
Bảng 6.1 cho ta một lịch sử ngắn gọn về cải cách thương mại ở Việt Nam từ sau 1989, khi Việt Nam bắt đầu mở 
cửa nền kinh tế. Các thay đổi được miêu tả trong các hộp ở phía trên phản ánh các chuyển biến sang tự do hoá 
thương mại, trong khi đó các miêu tả trong các hộp phía dưới cho thấy các thay đổi trong chính sách nhằm củng 
cố việc quản lý thương mại. Các con số chỉ ra rằng Việt Nam đã có các bước đi quan trọng theo hướng tự do hoá 
thương mại trong suốt 15 năm qua. Một báo cáo gần đây của Ngân hàng Thế giới ghi nhận rằng cuộc cải cách 
thương mại của Việt Nam đang ‘trên con đường cao tốc’ (Ngân hàng Thế giới 2002, trang 14). 
 
Hệ thống cấp giấy phép hiện nay bao gồm các cấu phần liên quan trực tiếp đến các doanh nghiệp nhập khẩu như 
sau: (i) cấp giấy phép không đương nhiên; và (ii) điều tiết bằng thẩm quyền đặc biệt. Các mức hạn  ngạch trực tiếp 
về định lượng và kiểm soát ngoại tệ cũng ảnh hưởng đến khả năng của các doanh nghiệp về nhập hoặc xuất khẩu 
và do vậy cũng sẽ được bàn đến trong phần dưới đây.  
 
Bảng 6.2 cho thấy các thay đổi trong hệ thống cấp giấy phép nhập khẩu và xuất khẩu ở Việt Nam từ 1992 đến 
1997. Cho đến tận năm 1998, chỉ có các công ty thương mại đã có giấy phép (được uỷ quyền) mới mới được phép 
tham gia vào thương mại quốc tế. Đến các năm đầu thập niên 1990, để có thể nhận được giấy phép xuất khẩu các 
doanh nghiệp cần phải có một hợp đồng thương mại quốc tế và một giấy phép vận chuyển, đáp ứng được các yêu 
cầu về vốn luân chuyển tối thiểu (200.000 USD) và thể hiện được các ‘kỹ năng’ trong thương mại. Trong năm 
1996, yêu cầu về các hợp đồng thương mại và giấy phép vận chuyển đã được bãi bỏ, nhưng yêu cầu về vốn luân 
chuyển tối thiểu vẫn được duy trì. Đến cuối năm 1998, đã có 2.400 doanh nghiệp tư nhân tham gia vào thương mại 
quốc tế so với trên 6.000 công ty của nhà nước.  
 
Nghị định 57/1998/NĐ-CP, ngày 31 tháng 7 năm 1998, đã đánh dấu một bước thay đổi cơ bản trong các qui định 
về việc tham gia các hoạt động thương mại quốc tế. Nghị định này qui định rằng tất cả các công ty đều được phép 
mua bán các loại hàng hoá đã được đăng ký cụ thể trong các giấy phép kinh doanh mà không cần xin cấp giấy 
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phép, trừ bốn nhóm sản phẩm85. Nghị định này tiếp tục điểm hạn chế rằng các công ty được phép buôn bán trong 
giới hạn các loại hàng hoá và các mặt hàng đã được đăng ký trong các giấy phép kinh doanh của mình. Theo qui 
chế này, việc kinh doanh xuất và nhập khẩu của công ty về thực chất là bị giới hạn, và rất khó cho các doanh 
nghiệp tăng các loại mặt hàng xuất nhập khẩu mà không có sự thay đổi các giấy phép.  
 
Yêu cầu về giấy phép kinh doanh đã được bải bỏ vào năm 2000. Sau đó, bất cứ một công ty nào đã đăng ký kinh 
doanh, mà cũng đã đăng ký kinh doanh thương mại quốc tế, đều có thể nhập và xuất các mặt hàng không thuộc 
bốn nhóm nêu trên. Điều quan trọng không kém là không còn có sự phân biệt đối xử với các công ty tư nhân và 
các công ty đầu tư nước ngoài. Kết quả là số các doanh nghiệp đăng ký tham gia thương mại quốc tế đã nhanh 
chóng tăng lên, từ 2.400 đầu năm 1998 lên 10.000 vào tháng 11/2002, trong số đó 4.500 là các công ty của nhà 
nước và 5.500 không thuộc nhà nước. Đến năm 2001, tổng số đã tăng lên đến 16.200 (Ngân hàng Thế giới 2002, 
trang 14).  
 
Một số lượng đáng kể các mặt hàng vẫn đòi hỏi phải có sự phê chuẩn của các bộ liên quan; ví dụ dược phẩm, một 
số hoá chất, thiết bị ghi âm và phát thanh. Việc trao đổi thương mại các mặt hàng này nhìn chung là hạn chế, và 
tiếp cận các mặt hàng này được lựa chọn theo các phương pháp cụ thể, thông thường qua đề cử và phê chuẩn 
của thủ tướng hoặc các bộ chủ quản, hoặc UBND các tỉnh. Việc hạn chế này làm duy trì các ưu thế của các công 
ty nhà nước trong thương mại quốc tế, do các công ty này được tiếp cận dễ dàng hơn đến các cơ quan có chức 
năng điều tiết. Đến trước năm 1998, có trên 12% nhập khẩu (về giá trị) vẫn thuộc dạng điều tiết này (CIE 1999). 
Cũng giống như nhiều quốc gia khác, các qui định về hạn chế nhập khẩu ở Việt Nam trước tiên là dựa sự cân nhắc 
yếu tố sức khoẻ và an toàn. Danh mục các mặt hàng cấm hiện nay bao gồm các loại thiết bị cho quân sự, các hoá 
chất độc, đồ cổ, các chất ma tuý, các loại pháo, các loại đồ chơi độc hại, thuốc lá, các mặt hàng tiêu dùng đã qua 
sử dụng, các loại ô tô có tay lái bên phải.  
 
Chính phủ đã tháo gỡ một cách tương đối nhanh chóng các hạn chế định lượng (QR) dựa trên các thoả thuận đa 
phương (xem Bảng 1). Hiện nay chỉ có các sản phẩm dầu lửa và đường là còn phải thực hiện các hạn ngạch định 
lượng, và cả hai loại đều được nhập khẩu qua các công ty của nhà nước. Mặc đầu các cơ quan chức năng đã bắt 
đầu phân bổ một số hạn ngạch nhập khẩu đối với tất cả các mặt hàng thuộc nhóm hạn chế định lượng cho các 
công ty không thuộc nhà nước, xong số lượng các công ty có được quota như vậy vẫn còn nhỏ do các điều kiện để 
gia nhập vần còn rất chặt chẽ và vẫn còn đang thay đổi. Bên cạnh các thủ tục chính thức về cấp giấy phép, các 
thủ tục hành chính cứng nhắc và chậm trễ trong thủ tục quản lý hải quan vẫn là các rào cản phi thuế quan trọng. 
Các công ty đã mất tương đối nhiều thời gian cho các thủ tục hải quan, điều đó đã được ghi nhận trong nhiều 
nghiên cứu khác nhau (IMPR 2002, Hopkins 2002). Sự cứng nhắc và chậm trễ trong các thủ tục hải quan đã làm 
chỗ dựa cho việc sử dụng tràn lan các loại ‘phí hải quan không chính thức’, mà gây ra các tác động một cách bất 
bình đẳng đến các công ty tư nhân86. 
 
Nhập khẩu cũng được điều tiết thông qua việc điều tiết việc các ngân hàng chuyển ngoại tệ nhằm đáp ứng các 
nhu cầu thanh toán. Vào cuối năm 1998, để đối phó với thâm hụt ngày cảng mở rộng của tài khoản vãng lai vào 
thời kì đầu của cuộc khủng hoảng Đông á, MPI sau khi tham vấn với Bộ Thương Mại và các bộ khác, đã sử dụng 
biện pháp kiểm soát nhập khẩu đó đối với một số nhóm các mặt hàng tiêu dùng. Hai công cụ chính để kiểm soát 
đã được sử dụng. Đối với các công ty đầu tư nước ngoài, mức chuyển ngoại hối các công ty để nhập khẩu được 
hạn chế ở mức ngoại tệ mà các công ty đó đã đem vào Việt Nam trong năm đó (‘cân đối’ số ngoại tệ của các công 
ty). Các yêu cầu về cân đối ngoại tệ đối với các công ty này đã được thả lỏng vào tháng 5/2000. Mặc dù việc kiểm 
soát ngoại tệ đã được thả lỏng trong các năm gần đây do số dư thanh toán có nhiều thuận lợi, hiện vẫn còn tồn tại 
một mức trần tiềm ẩn đối với nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng (không vượt quá 10% tổng số hàng nhập khẩu). 
Điều này có nghĩa rằng, mỗi khi thấy nổi lên sức ép về số dư thanh toán, thì việc tiếp cận của các công ty, nhất là 
các công ty tư nhân trong nước, đến ngoại tệ lại có thể bị làm chặt lại.  
 
Cho đến giữa năm 2002, các hạn chế định lượng về xuất khẩu của phần lớn các ngành, kể cả xuất khẩu lúa gạo, 
là ngành mà hạn ngạch đã được bãi bỏ trong năm 2001, đã được xoá bỏ hoàn toàn. Các ngoại lệ là ngành dệt 

                                                 
85 Đó là: các loại hàng hoá buôn bán theo hạn ngạch; các hàng hoá bị cấm; các hàng hoá do chính phủ quản lý; và các loại hàng hoá cần ‘sự 
quản lý đặc biệt’. 
86 Các cuộc phỏng vấn các nhà quản lý các công ty xuất khẩu giày dép đi đến phát hiện rằng phí “chuẩn “ không chính thức là cần thiết để giải 
quyết các đợt nhận hàng nhập khẩu: 20 USD để làm thủ tục cho một công-te-nơ 20 foot, 40 USD cho công-ten-nơ 40 foot, 100 USD là phí 
kiểm hoá muộn/quá giờ’ (Boye 2002, trang 27). 
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may, và một danh mục các mặt hàng được gọi là mang tính nhạy cảm. Một phần ngày càng tăng các hạn ngạch 
song phương về dệt may đã được phân bổ thông qua một quá trình đấu giá, với số lượng là 25% năm 200187. Lộ 
trình về chấm dứt hoàn toàn các hạn chế định lượng đã được tuyên bố trong Chương trình 5 Năm về Xuất – Nhập 
khẩu (2001-2005). Điều này có thể cho phép khu vực tư nhân có dự báo và điều chỉnh cho phù hợp với chính sách 
quản lý thương mại mới. Các công ty tư nhân đã tăng mức độ tham gia của mình và đóng một vai trò ngày càng 
quan trọng trong lĩnh vực xuất khẩu. Hiện còn có một số biện pháp khác về trợ giá xuất khẩu và miễn thuế mà các 
quốc gia khác sử dụng để điều chỉnh việc chống lại xuất khẩu do các chính sách thiên vị thay thế nhập khẩu. Hiện 
nay ở Việt Nam không có các khoản trợ giá xuất khẩu trực tiếp. Tuy nhiên, Chính phủ đã sử dụng nhiều biện pháp 
miễn thuế khác nhau để khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu.  
 
Khi một quốc gia cố gằng tìm biện pháp để khuyến khích xuất khẩu đi đôi với bảo hộ sản xuất để phục vụ thị 
trường nội địa, thì điều quan trọng là phải đảm bảo quyền tiếp cận miễn thuế nhập khẩu vật tư trung gian cần thiết 
cho sản xuất xuất khẩu. Chương trình cắt giảmn thuế ở Việt Nam tỏ ra đã hoạt động khá tốt về khía cạnh này. Tuy 
vậy, hoạt động của chương trình này vẫn còn có nhiều điểm cần cải tiến, nhất là đối với các công ty chỉ xuất một 
phần các sản phẩm của mình hoặc các công ty xuất khẩu mới thành lập. Điều này, một phần là do các nhân viên 
hải quan ra quyết định theo lối tuỳ tiện và khó lường trước. Một cảm nhận chung ở Việt Nam cho rằng cách làm 
này thúc đẩy tham nhũng và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nhà nước hơn các công ty khác, nhất là các công 
ty có qui mô nhỏ và vừa. Theo một cuộc khảo sát gần đây, đối với 150 công ty dệt may, trên 40% số công ty trả lời 
đã nhập khẩu, các đầu vào được sử dụng trong các công ty, qua một bên thứ ba, thường là Vinatex thuộc tổng 
công ty Dệt và May Quốc gia (IMPR 2002, trang 20). Cho đến năm 1998, chỉ còn hai sản phẩm – là dầu lửa và sắt 
phế liệu – là còn phải chịu thuế xuất khẩu.  
 
Việt Nam có một số loại thuế nội địa có ảnh hưởng đến thương mại, như: thuế cấp giấy phép, thuế doanh thu, thuế 
bán hàng đặc biệt, thuế lợi nhuận, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế chuyển nhượng đất, và thuế tài nguyên 
thiên nhiên. Các doanh nghiệp xuất khẩu được miễn các loại thuế giá trị gia tăng và thuế bán hàng đặc biệt. Các 
doanh nghiệp xuất khẩu cũng được đối xử ưu đãi về mức thuế lợi nhuận. Việt Nam hiện nay áp dụng một tỷ lệ tính 
thuế lợi nhuận theo ba ngạch, đó là: các ngành công nghiệp nặng, 25%; công nghiệp nhẹ 35%; và dịch vụ 45%. 
Lợi nhuận từ ngành sản xuất phục vụ xuất khẩu được đánh thuế theo một mức thuế ưu đãi, tuỳ thuộc vào mức độ 
định hướng xuất khẩu của ngành sản xuất, và việc họ có nằm trong các khu công nghiệp và chế biến xuất khẩu 
hay không. Đối với các công ty xuất khẩu khoảng 50 đến 80% sản xuất được tính thuế ở mức từ 20% trong 12 năm 
đầu tiên kể từ ngày dự án bắt đầu sản xuất, còn các công ty xuất khẩu trên 80% sản phẩm được tính thuế ở mức 
ưu đãi hơn là 15% cho 15 năm.  
 
Ngoại trừ việc hoàn trả thuế VAT, tất cả các ưu đãi khác về thuế đều dựa trên những tiêu chí cho phép áp dụng 
khá nhiều lý do để được ưu đãi và do vậy các cơ quan thuế có nhiều quyền trong việc ra quyết định. Một số công 
ty, nhất là các công ty nhà nước, có thể thương lượng với nhà nước về mức thuế họ phải trả cho mỗi năm cụ thể.  
Các công ty mới, nhất là các công ty nhỏ, có thể không có được ưu thế khi quyết toán thuế do năng lực thương 
thuyết của họ có thể còn nhỏ.  
 
Vào tháng 9/1998, Ngân hàng Nhà nước đã áp đặt yêu cầu chuyển nhượng ngoại tệ đối với các doanh nghiệp 
xuất khẩu, mà theo đó, các công ty xuất khẩu phải bán 80% số ngoại tệ thu được cho các ngân hàng trong vòng 
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được số tiền đó trong tài khoản của mình. Qui chế này đã có ảnh hưởng tiêu cực 
đến các doanh nghiệp xuất khẩu, nhất là trong thời kỳ 1998-2000 khi có các biến động lớn về tỷ giá. Vào tháng 
8/1999, giới hạn mức nhượng ngoại tệ đã giảm xuống còn 50%. Sau đó yêu cầu về chuyển nhượng ngoại tệ đã bị 
bãi bỏ vào năm 2003.  
 
Vào các năm giữa thập niên 1990, xuất khẩu lúa gạo vẫn phải tuân theo các hạn chế về số lượng, với các hạn 
ngạch phần lớn được phân bổ cho các công ty thương mại chính như Vinafood1 (Tổng công ty Lương thực I miền 
Bắc) và Vinafood 2 (Tổng công ty Lương thực II miền Nam). Đến các năm cuối của thập niên 1990, như một phần 
của chương trình tự do hoá thương mại, các hạn ngạch đã dần được thay đổi và không còn mang tính bắt buộc. Và 
đã được hoàn toàn bãi bỏ trong năm 2001. Điều này một phần là do các khó khăn trong việc xuất khẩu lúa gạo có 

                                                 
87 Các hạn ngạch xuất khẩu đến EU và gần đây đến các thị trường của Mỹ rõ ràng là có lợi cho các doanh nghiệp mà thông thường tự động có 
được phân bổ các hạn ngạch tương đương với các hạn ngạch của năm trước đó. Tuy nhiên, tầm quan trọng của các hạn ngạch đối với các 
doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc đã giảm đi do việc chuẩn bị chấm dứt Hiệp định MultiFibre, mà sẽ kết thúc vào năm 2005. 
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yên nhân từ việc giảm nhu cầu bên ngoài, và đã khiến chính phủ thay đổi chính sách nhằm khuyến khích xuất 
u lúa gạo.  

O 

h phủ Việt Nam đã ra quyết định tìm kiếm việc gia nhập Tổ chức Thương Mại Quốc tế (TCTMQT), và sẽ cố 
hập càng sớm càng tốt. Trong việc chuẩn bị đàm phán cho việc này, Chính phủ có lẽ nên quan tâm tới 

ểm sau: 1) bản chất của hệ thống thương mại của TCTMQT, 2) vị thế hiện nay củaa tổ chức này và 3) 
ảnh hưởng của việc gia nhập TCTMQT tới lựa chọn chính sách của chính phủ.  
 
Về điểm đầu tiên, TCTMQT không tìm kiếm việc lập ra một hệ thống quỗc tế về ‘tự do’ thương mại với bất kể ý 
nghĩa đáng giá nào của thuật ngữ đó. Thực ra cũng còn chưa rõ rằng ảnh hưởng của việt TCTMQT điều tiết có 
giúp thương mại thế giới trở nên ‘tự do’ hơn hay không. Tổ chức này có vẻ như đang cố thiết lập một hệ thống 
thương mại điểu tiết trong đó có một cơ chế giải quyết các tranh chấp dựa trên các quy định. Các quy định của 
TCTMQT xác định các điều kiện trong đó các lọai hàng nào được và các loại hàng nào thì không được buôn bán 
giữa các nước, một trong những điều kiện hiển nhiên đó là điều kiện bắt buộc các chính phủ thành viên phải thực 
hiện bản quyền và quyền patent có liên quan tới các hàng hoá được buôn bán (cái gọi là ‘bản quyền sở hữu trí 
tuệ). Nếu ‘chủ nghĩa bảo hộ’ được định nghĩa bằng việc áp đặt quy định nahừm hạn chế nhập khẩu hàng hoá, thì 
các qui dịnh của TCTMQT cũng sẽ được coi như là ‘bảo hộ’ giống hệt như một số người coi các qyu định về môi 
trường và quyền của công nhân là ‘bảo hộ’. Điều mà các chính phủ cần xem xét trước khi tham gia TCTMQT là 
liệu những hạn chế thương mại trong các điều kiện của TCTMQT có lợi có lợi cho quốc gia của họ hay không, và 
nếu không thì những cái lợi từ những khía cạnh khác của việc tham gia TCTMQT có hơn hẳn những thiệt hại hay 
không. Có lẽ một lợi thế nhất của việc gia nhập TCTMQT đối với Việt Nam là khả năng cơ chế giải quyết các cuộc 
tranh chấp sẽ bảo vệ Việt Nam trong trường hợp các đối tác thương mại của Việt Nam đơn phương hành động hạn 
chế xuất khẩu của Việt Nam88.  
 
Về điểm thứ hai, các diễn biến gần đây, đặc biệt là kết thúc không đạt được thoả thuận của phiên họp trong năm 
2003, cho thấy mối hoài nghi về tính bền vững của TCTMQT. Việc chính phủ các nước không đạt được thoả thuận 
có thể được chính phủ Việt Nam coi như là một cơ hội để họ có được vai trò trong nhóm các chính phủ tích cực của 
các quốc gia đang phát triển.  
 
Về điểm thứ ba, phân tích về ảnh hưởng của việc gia nhậpTCTMQT cần phải đi sâu hơn là những ảnh hưởng về 
thương mại. Một quan choc của IMF ở Hà Nội mô tả việc gia nhập TCTMQT như “con ngựa thành Troa”, với ý 
nghĩa rằng ẩn bên trong việc đó là áp lực rất mạnh cho việc tăng gia tốc thay dổi một loạt các chính sách mà chính 
phủ đã thực hiện một cách rất cẩn trọng. Có lẽ quan trọng nhất là áp lực lên các doanh nghiệp nhà nước, các 
doanh nghiệp này sẽ buộc phải tăng tốc thực hiện các chương trình hiện đại hoá của mình.  
  
6.3.  Chính sách Thương mại và Người nghèo  
 
Đánh giá chính sách quản lý thương mại của Việt Nam là một chuyện, còn đánh giá tác động của nó đến người 
nghèo lại là một chuyện hoàn toàn khác. Hiện có rất ít các công trình nghiên cứu thực nghiệm về các mối quan hệ 
giữa thương mại và nghèo đói ở Việt Nam, và những nghiên cứu đã được thực hiện thì thường là trái ngược nhau. 
Phần lớn các kết luận đều dựa trên cái được gọi là sự kiện tiêu biểu (có nghĩa là định kiến tiêu biểu), như đã được 
bàn đến ở trên. Các mô hình phân tích, mà cũng chỉ có một vài mô hình, chỉ có ý nghĩa hạn chế, do bên cạnh các 
khuyết điểm khác, chúng thường gắn cho các biểu thuế một tầm quan trọng không có gì đảm bảo (xem phần 
trên)89. Vấn đề cơ bản ở đây là thiếu các điều tra phù hợp về lực lượng lao động, nông nghiệp và công nghiệp.  

                                                 
88 Trong một bản trình bày đưa ra các hướng dẫn rất hay về các vấn đề chính sách các chính phủ phải đương đầu trong đàm phán gia nhập 
TCTMQT, Gibbs chỉ ra chỉ trích của Bộ Thương Mại Mĩ rằng Việt Nam “không phải là kinh tế thị trường. Điều này có thể dẫn đến những hạn 
chế nặng nề đối với xuất khẩu của Việt Nam sang thị trương Mĩ và làm cho các cơ chế giải quyết tranh chấp của TCTMQT trở nên vô tác dụng. 
Gibbs kết luận rằng chỉ trích đó của Mĩ đã “làm cho tất cả các hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam phải đối mặt với một mức độ cao hơn về quấy 
nhiễu thương mại.. .” và “Trong khi Việt Nam tự ghi nhận vị thế ‘không là kinh tế thị trường’ của chính mính bằng việc chấp nhận điều khoản 
‘những điểm không nhất quán về thị trường’ trong BTA (hiệp định thương mại song phương với Mĩ), lời chỉ trích này là quá nghiêm trọng dối vơí 
Việt Nam và thay đổi cân bằng đạt dược trong BTA. Cần phải chỉ ra rằng, tiêu chí của TCTMQT về ‘phi-thị trường’ không thể nào áp dụng được 
cho Việt Nam. (Gibbs 2002, t.4).                
89 Hai nghiên cứu tiến hành các mô phỏng đều giả thiết có sự cắt giảm thuế quan rộng khắp. Nghiên cứu của Trung tâm Kinh tế Quốc tế (CIE) 
kết luận rằng việc giảm thuế quan có thể làm tăng thu nhập cho tất cả các nhóm 20% hộ gia đình, các hộ gia đình ở cả thành thị và nông thôn 



 
Một trong số các phát hiện không gây tranh cãi là tăng trưởng về thu nhập, và, do đó là giảm nghèo, đã đạt được 
mức cao hơn tại các tỉnh phát triển cao hơn, là nơi sản xuất ra phần lớn các sản phẩm hàng hoá có khả năng xuất 
khẩu (xem Chương 3). Điều này là nhất quán với quan sát chung là tăng trưởng thương mại quốc tế có xu hướng 
tạo ra lợi ích cho những người có khả năng lớn nhất trong việc chớp lấy các cơ hội thương mại quốc tế mang lại, và 
đầu tư quốc tế có xu hướng đổ dồn về những nơi có cơ sở hạ tầng và kỹ năng phát triển nhất. Chính bản thân 
những phát hiện này không đề xuất một định hướng nào cho chính sách thương mại, mặc dầu chúng hỗ trợ một 
cách yếu ớt cho việc cải thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao kỹ năng đối với các tỉnh kém phát triển. Kết luận này còn 
rất mong manh, do cần phải có một nghiên cứu chi tiết để xác định tại sao mỗi một tỉnh thu được hay không thu 
được các lợi ích từ việc mở rộng thương mại và dòng chảy chung của đầu tư nước ngoài.  
 
Có thể tác động trực tiếp quan trọng nhất của tự do hoá thương mại tới người nghèo là thông qua các hệ quả của 
nó đối với giá lương thực. Dựa trên phân tích cân bằng từng phần, hầu hết mọi người đều kết luận rằng việc cắt 
giảm các qui định về thương mại có thể đưa đến kết quả là sự gia tăng giá tương đối của các mặt hàng lương thực, 
thực phẩm, kể cả gạo. ảnh hưởng của việc thay đổi giá đến cuộc sống của các hộ gia đình có thể còn phụ thuộc 
vào việc gia đình đó là mua hoặc bán lương thực. Trong nhóm đầu tiên là đại đa số các hộ gia đình ở đô thị và các 
hộ gia đình không có đất ở nông thôn. Tuy nhiên tác động tịnh của việc thay đổi trong chính sách thương mại sẽ là 
phức tạp hơn nhiều so với tác động mà mối quan hệ đơn giản về người mua và người bán có thể đưa ra. Trong khi 
gạo là thành phần lương thực quan trọng nhất trong khẩu phần ăn của phần lớn các hộ gia đình ở Việt Nam, thì 
thành phần này chỉ chiếm chưa đầy một nửa giá trị tiêu dùng lương thực của các nhóm 20% hộ gia đình, trừ nhóm 
20% nghèo nhất. Thêm nữa, một số mặt hàng trong khẩu phần ăn của Việt Nam nói chung không được mua bán 
ở bất kì một qui mô nào, do vậy không thể tổng kết gì về tác động của các thay đổi trong chính sách thương mại 
lên toàn bộ rổ tiêu dùng lương thực thực phẩm.  
 
Ngay cả đối với gạo, cũng thật khó đưa ra các kết luận chắc chắn. Nếu đi từ nhóm nghèo nhất lên nhóm giầu 
nhất, thì tỷ lệ gạo được sản xuất ra để bán trên thị trường sẽ tăng lên, và tỷ lệ gạo sản xuất ra để tiêu dùng sẽ 
giảm đi. Tuy nhiên, các con số thống kê hiện nay không cho phép tính toán với một mức độ chính xác đầy đủ 
lượng mua tịnh của các hộ gia đình trong tất cả các nhóm 20% thu nhập, do vậy không thể rút ra một kết luận cụ 
thể nào khác ngoài những gì đã quá hiển nhiên: Nếu mọi thứ khác không đổi (ceterius paribus), nếu tự do hoá 
thương mại đối với gạo dẫn đến kết quả là giá bán cao hơn, thì hầu như toàn bộ các hộ gia đình thành thị đều bị 
nghèo đi; các hộ gia đình không có đất hoặc có ít đất cũng sẽ nghèo đi; và chỉ có những người bán gạo là giàu lên. 
Thật khó tạo ra ‘một câu chuyện’ về giá gạo cao lên cải thiện được cuộc sống của người nghèo, mặc dù không thể 
đánh giá được tính quan trọng của các tác động về giá cả.  
 
Chính phủ Việt Nam sẽ có thể và cũng sẽ có thể không theo đuổi một cách quyết liệt việc tự do hoá thương mại. 
Trong khi không có các thông tin cơ bản nhất, thì thật là vô trách nhiệm nếu đưa ra khuyến nghị chắc chắn về cần 
phải hành động theo hướng này hoặc hướng kia.  Nếu như các thành tích về thương mại của quốc gia là không đạt 
yêu cầu, thì việc đầu tiên có thể cần làm là thử nghiệm các thay đổi về chính sách. Tuy nhiên, xuất khẩu đã tăng 
trưởng một cách đáng khâm phục, và tài khoản ngoại sinh xem ra có thể kiểm soát được (xem Chương 5). Do vậy, 
sẽ không có lý do gì có khả năng thuyết phục để bắt đầu các cải cách cơ bản về thương mại với lý do là trong thời 
gian vừa qua kết quả về thương mại là không tốt. Không giống như nhiều chính phủ khác, chính phủ Việt Nam 
đang ở trên một vị trí rất tốt và có đủ khả năng để thiết kế ra một chính sách thương mại của riêng mình dựa trên 
các tiêu chí về giảm nghèo. Hiện nay, các tiêu chí này chưa được áp dụng do đang còn thiếu các thông tin. Có lẽ 
chính phủ cần ưu tiên tiến hành nghiên cứu về các ảnh hưởng của các lựa chọn chính sách của mình tới người 
nghèo. Các nghiên cứu ‘bóc tách’ sâu hơn sẽ bổ xung cho các nghiên cứu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ 
quan khác đang tiến hành. Rất có nhiều khả năng các nhà tài trợ sẽ tài trợ cho các nghiên cứu này.  Và việc đảm 
bảo rằng chính phủ sở hữu các nghiên cứu này về thiết kế, thực hiện và lựa chọn các nghiên cứu viên là rất quan 
trọng để tránh việc ‘vận động chính sách’ được nguỵ trang bằng các phân tích ‘khách quan’.       
 

                                                                                                                                                                          
(CIE 1999a). Do các giả thiết chặt chẽ đối với cách làm mô phỏng này và tương tự, và do tầm quan trọng tương đối thấp của thuế quan, các 
nghiên cứu này không được phân tích trong chương này. 
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Phụ lục: Chính sách thương mại và tự do hoá tài khoản vốn 
 
Trong báo cáo này, cũng giống nhiều nghiên cứu khác, các vấn đề về mở cửa tài khoản vốn và tự do hoá thương 
mại đã được phân tích riêng biệt. Phần phụ lục ngắn gọn này xem xét việc các thay đổi trong hai chính sách này 
có tác động tương hỗ như thế nào. Do tính cần thiết, trước hết phụ lục này phải mang tính phân tích, rút ra các kết 
luận dựa trên kinh nghiệm của các quốc gia khác. Trong một vài quốc gia, nhất là các quốc gia thuộc châu Mỹ – 
La Tinh, sự kết hợp các thay đổi của hai chính sách này đã đưa đến kết quả là các tác động phụ không mong 
muốn.  
 
Một nền kinh tế tăng trưởng nhanh thường có xu hướng kèm theo các luồng vốn lớn, và đó cũng là trường hợp của 
Việt Nam (xem Phụ lục 2 của Chương 2). Tự do hoá thương mại kết hợp với việc bỏ ngỏ tài khoản vốn dẫn đến kết 
quả là đồng tiền hoàn toàn là chuyển đổi. Nếu như các luồng vốn không được điều tiết, và khu vực tư nhân chuyển 
đổi ngoại tệ một cách tự do thành tiền nội tệ, thì kinh nghiệm cho thấy rằng sẽ dẫn đến hai hệ quả quan trọng. Thứ 
nhất, kết quả đầu tiên của các luồng tiền rót vào và sự tham gia của chúng cung đồng tiền nội tệ sẽ là làm giảm lãi 
suất. Tuy nhiên, các luồng tiền vốn lớn thường có xu hướng sản sinh ra các cuộc bùng nổ giá cả về bất động sản, 
như đã xảy ra việc đầu cơ bất động sản ở Việt Nam trong các năm 1990. Điều này có thể tạo ra áp lực nâng cao 
lãi suất, mà có thể khuyến khích các luồng tiền ‘vay nóng’ ngắn hạn khi tài khoản vốn được bỏ ngỏ. Nếu như chính 
phủ ngay lập tức theo đuổi một tỷ lệ lãi suất ‘trôi nổi’ hoặc ‘do thị trường xác định’, thì các luồng tiền vốn sẽ có xu 
hướng tăng giá thực tế đồng nội tệ và làm giảm khả năng cạnh tranh của các khu vực sản xuất hàng hoá thương 
mại.  
 
Kịch bản được miêu tả ở trên là rất nổi tiếng và là kết quả của mô hình chuẩn tân cổ điển IS/LM mở. Trong mô 
hình đó, trạng thái cân bằng đạt được bằng cách mở rộng thâm hụt thương mại do tăng trưởng xuất khẩu giảm đi 
và nhập khẩu tăng lên: có nghĩa là, đạt được cân bằng đầu ra khi thặng dư tài khoản vốn ngang bằng với thâm hụt 
thương mại. Nếu như kịch bản tự do hoá thương mại diễn ra như được miêu tả trên đây, thì trạng thái cân bằng 
cuối cùng sẽ đưa nền kinh tế đến một vị trí suy yếu hơn rất nhiều so với khi nó bắt đầu, tức là: lãi suất tăng cao, 
làm gia tăng chi phí vốn của các doanh nghiệp; tăng giá đồng nội tệ làm giảm thu nhập của các doanh nghiệp 
xuất khẩu, gây ra sự suy giảm về tốc độ tăng trưởng xuất khẩu; và tăng giá đồng nội tệ cũng làm tăng nhu cầu 
nhập khẩu, đưa sản xuất trong nước xuống mức thấp hơn so với một trạng thái cân bằng trước khi tự do hoá, với 
cùng một mức đầu ra. Nói cách khác, các mối lo ngại chính của những người hoài nghi về tính bền vững của tăng 
trưởng của Việt Nam, là xuất phát từ một chương trình tự do hoá quá nhanh: tăng trưởng thấp hơn về đầu ra và 
xuất khẩu, đầu tư thấp hơn, và thâm hụt thương mại gia tăng.  
Taylor đã tóm tắt bối cảnh tự do hoá như sau:  

 
Tự do hoá tài khoản vốn kết hợp với tự do hoá thương mại và một cuộc bùng nổ các luồng tiền từ bên 
ngoài có thể dễ dàng kích việc mở rộng tín dụng ‘quá mức’. Một điều trái ngược là việc bùng nổ tín dụng 
này có thể đi kèm với các tỷ lệ lãi suất tương đối cao và một đồng nội tệ mạnh90. 

 

Một kịch bản tự do hoá xám xịt như vậy không nhất thiết sẽ xảy ra ở Việt Nam. Tuy nhiên nó đã xảy ra với tần suất 
khá phổ biến ở các quốc gia đang phát triển. Do vậy cần phải được xem như một nguy cơ để tìm các biện pháp đối 
phó.  

                                                 
90 ý kiến tranh luận này được trình bày trong một mô hình chính thức trong một công trình của Taylor (Taylor 2003). 
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Bảng VI.1. Tiến trình cải cách thương mại ở Việt Nam, 1989-2003 

 

Nguồn: CIE (1999), Viện Kinh tế (2001), và các số liệu cập nhật của chúng tôi cho các năm 2002 và 2003

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lần đầu 
giới thiệu 
biểu thuế 
hải quan

Thuế bán 
hàng đặc biệt 

Các công ty 
xuất - nhập 
khẩu yêu cầu 
được đăng ký 

  Hệ thống 
HS được 
đưa vào sử 
dụng

Hiệp định 
thương mại 
với Cộng 
đồng Châu 
Au

Mặt hàng 
nhập khẩu 
sử dụng để 
sản xuất 
hàng xuất 
khẩu được 
miễn thuế

Quy chế các 
khu chế 
xuất

Thuế xuất 
khẩu gạo 
giảm từ 10 
xuống 1%

Các công ty 
tư nhân 
được phép 
tham gia 
hoạt động 
thương mại 
quốc tế

Nới lỏng 
việc cấp 
phép vận 
chuyển hàng 
xuất khẩu

Hệ thống 
giảm thuế 
được cải 
thiện

Mẫu khai 
Hải quan 
được cải tiến

Xoá bỏ việc 
cấp phép 
nhập khẩu, 
trừ 15 mặt 
hàng

Giai đoạn 
quan sát 
viên GATT

Các bước 
cấp phép 
được đơn 
giản hoá

Việc vận 
chuyển hàng 
xuất khẩu 
được nới 
lỏng

 Bắt đầu tiến 
trình tiếp cận 
Tổ chức 
Thương mại 
Quốc tế 
(WTO)

Cô-ta gạo do 
chính quyền 
cấp tỉnh/ 
thành phố 
cấp

Mức thuế cao 
nhất giảm 
xuống còn 
80%

Danh mục 
AFTA được 
phổ biến

Các mặt hàng 
nhập khẩu có 
kiểm soát 
giảm xuống 
còn 6

Hệ thống 
cấp phép 
nhập khẩu 
được nới 
lỏng

Tham gia 
ASEAN

Các mặt 
hàng thuộc 
hạn ngạch 
nhập khẩu 
giảm xuống 
còn 7. 

Hạn ngạch 
xuất khẩu 
giảm xuống 
còn 1 - gạo

Các mặt hàng 
xuất khẩu 
hạn chế theo 
nhóm các 
nhà xuất 
khẩu 

Tăng thuế 
xuất khẩu 
của 11 mặt 
hàng

 áp dụng các 
yêu cầu đối 
với phá sản 
một phần

Mở rộng phạm 
vi thuế bán 
hàng đặc biệt. 

Cấm nhập 
khẩu đường

Tạm ngừng 
nhập khẩu 
hàng tiêu 
dùng

Việc quản lý 
các mặt hàng 
cô-ta chuyển 
sang biểu thuế

Biểu thuế cao 
nhất giảm còn 
60%

Cho phép khu 
vự tư nhân 
tham gia xuất 
khẩu

Các doanh 
nghiệp có vốn 
đầu tư nước 
ngoài được 
phép xuất 
khẩu các mặt 
hàng không có 
trong giấy 
phép

Bản đồ đường 
CEPT được 
páht hành

§−¨ ra bảng 
thuế ba biểu

Nghị định 254 
bổ sung thêm 
danh mục các 
mặt hàng 
nhập khẩu có 
điều kiện

Nghị định 57 
mở rộng 
quyền tự do 
nhập và xuất 
khẩu

Biểu thuế mới 
có giới hạn và 
mức thuế thấp 
hơn

Yêu cầu phá 
sản giảm từ 
80% xuống 
50%

Hiệp định 
Thương mại 
Việt - Mỹ

Hệ thống cho 
phép nhập 
khẩu nới lỏng 
(từ 20 xuống 
còn 12)

Bỏ QR của 8 
trong số 19 
nhóm còn lại. 
Tám nhóm đó 
là: phân bón, 
dung dịch xô-
đa, hàng gốm 
sứ, hộp gói 
nhựa,  chất 
dẻo, thiết bị vệ 
sinh bằng gốm 
sứ, quạt điện 
và xe đạp

Thành lập 
trung tâm xúc 
tiến thương 
mại

Kiểm soát 
FEX

Cho phép mọi 
pháp nhân (cá 
nhân và công ty) 
xuất khẩu hầu 
hết các mặt hàng 
không cần giấy 
phép đặc biệt

Xoá bỏ các hạn 
chế đa phương 
về số lượng 
trong tất cả các 
hạng mục thuế 
của 8 mặt hàng 
sau: rượu, gạch 
nung, giấy, kính 
xây dựng; một 
số loại thép, dầu 
thực vật. Chỉ có 
các sản phẩm 
xăng dầu và 
đường vẫn phải 
xin c«-ta

Chuyển 713 
hạng mục trong 
biểu thuế từ TEL 
sang IL

Giảm điều 
kiện xin phá 
sản của các 
cơ quan hối 
đoai từ 40% 
xuống 30%

Lên danh 
mục chi tiết 
các mặt hàng 
và mức thuế 
để thực hiện 
CEPT

Ra quyết định 
thục hiện 
Hiệp định 
thương mại 
Viêt Mỹ

Nhóm đàm 
pháp WTO 
bắt đâu các 
bước làm việc 
tại Geneva 
(Tháng 4) 

Xóa bỏ điều 
kiện xin phá 
sản của các cơ 
quan hối đoai

Kỳ họp thứ 
Sáu của WTO 
tại Geneva 
(Tháng Năm)

Chính thức 
thông báo 
mức thuế thực 
hiện theo 
CEPT (tháng 
Sáu



Bảng VI.2: Bước tiến triển trong các điều kiện gia nhập thương mại quốc tế  

Các hợp đồng thương mại quốc tế    

Các giấy phép vận tải    

Các yêu cầu về vốn luân chuyển    

Các yêu cầu về kỹ năng (thương mại)    

Các giấy phép kinh doanh    

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
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Beard James và Nisha Agrawal 
• 2002. Xoá bỏ nghèo và đói ở Việt Nam: Tăng trưởng kinh tế, phát triển khu vực một cách cân đối 

và việc hỗ trợ nhằm vào mục tiêu. (Hà Nội)  
Boye, G.  
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Catholic Relief Service (CRS) 
• 2002. Tham vấn CPRGS ở tỉnh Vĩnh Long, 12/2001 www.vdic.org.vn (Hà Nội: Catholic Relief) 

Trung tâm Kinh tế Quốc tế 
• 1998 Các chính sách thương mại của Việt Nam (Hà Nội: Trung tâm Kinh tế Quốc tế) 
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